Đôi lời về hồ tây

Đề từ: 

Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ
Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây

Tên gọi Hồ Tây:

Câu ca dao trên tương truyền là thuộc đầu thế kỷ XV, quãng đời vua Hồ Hán Thương (1403-1407). Mọi người 
đều biết, cuối thế kỷ XIV (1397), thái sư Hồ Quý Ly ép vua Trần dời Đô vào xứ Thanh, xây đô thành mới gọi là Tây đô, (ở Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, dân gian vẫn gọi là “thành nhà Hồ”), đổi gọi Thăng Long - Trung đô phủ là Đông Đô, sau đó cướp ngôi nhà Trần (1400). Vài năm sau, ông bắt chước chế độ nhà Trần, nhường ngôi cho con (Hồ Hán Thương), lên làm Thái Thượng hoàng. Các nhà Folklore học vẫn bảo rằng câu ca dao ấy là lời vợ (hay người tình) vừa răn đe vừa dọa chồng (hay người yêu), đại ý là một câu “chơi chữ” rất hay: nếu anh theo họ Hồ, thì em cũng về với họ Hồ, nhưng anh theo ông Hồ Hán (Thương ) thì em đi Hồ Tây (em đâm đầu xuống Hồ Tây em tự tận !).

Âu đó cũng là một giai thoại hay, cả với ý nghĩa lịch sử (nhà Hồ để mất lòng Dân - Dân ở đây do Phụ nữ làm đại diện), cả với ý nghĩa “chơi chữ” (“jeu de mot”, trong tiếng Pháp, việc “chơi chữ” nước nào, ngôn ngữ nào cũng có): Hồ là họ Hồ song Hồ cũng có nghĩa khác là cái Đầm chứa nước.

Song nếu việc định vị lịch sử cho câu ca dao ấy là đúng, (việc xác định thời điểm ra đời của một sự kiện văn hoá 
dân gian thường rất khó khăn) thì cái tên Hồ Tây là:

- một cái tên dân gian xuất hiện chậm nhất là vào đầu 
thế kỷ XV.

- một cái tên của người phường phố đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ: Hồ Tây đơn giản là cái hồ ở phía Tây (Bắc) khu vực phố phường Thăng Long - Kẻ Chợ.

Tôi tin rằng, vì Nó (hồ Tây) là cái tên dân gian, mà 
“dân gian là vạn đại” và vì cái tên ấy là của Dân gian Hà   nên nó được lan truyền về không gian ra cả nước và về 
thời gian là từ mấy trăm năm trước... cho đến ngày nay... 
Tất nhiên, cũng có cái tên Tây hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Những tên gọi khác:

Từ đã lâu... và thậm chí cho đến tận ngày nay (xem Hoàng Cầm, Thơ “Hồ Tây...ơi hỡi”) nhiều người vẫn tưởng 
Hồ Tây có từ đầu Công nguyên, thời Trưng Vương (40 - 43) và mang tên là Hồ Lãng Bạc. Sách Hậu Hán thư có chép về trận Lãng Bạc, khi quân Hán (Mã Viện) đóng ở vùng đồi cao 
Tây Vu (Tiên Du-Tiên (du) (Từ) Sơn, Bắc Ninh ngày nay), quân Trưng Vương đi từ Mê Linh (Xứ Đoài = Sơn Tây,
Vĩnh Phúc ngày nay) tiến xuống Lãng Bạc, tấn công quân Hán họ Mã... và thất bại:

Hồ Tây đưa sức vẫy vùng

Nữ nhi chống với anh hùng được nao!
(Đại Nam quốc sử diễn ca, cuối XIX)

Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy

Chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gươm




(Thơ vịnh Sử đầu XX)

Có thể ngược lên nữa, đến các tác giả Đại Nam nhất thống chí đời Nguyễn (quyển 13, tỉnh Hà , mục núi sông): “Tây Hồ, ở phía Tây tỉnh thành, thuộc huyện Vĩnh Thuận, chu vi 25 dặm, nước sâu từ 1 thước  đến 1 trượng (0,40cm- 4m), xưa gọi là Lãng Bạc, sông Nhị bao bọc ở phía Bắc, sông Tô Lịch vòng quanh ở phía Nam, nước hồ trong suốt như gương, tức là chỗ Mã Viện nhà Hán nói là trong thấy chim diều đương bay trên không sa xuống nước. Đời Đường Hàm Thông (# 866) Cao Biền đi khắp nơi tìm đất tốt phương Nam nhận chỗ này là kiểu đất “phượng hoàng ẩm thuỷ”, lại truyền rằng có Trâu vàng từ núi Lạn Kha (Phật Tích - Tiên Sơn - Hà Bắc nay, TQV) đến ẩn ở hồ này. Lý Thánh Tông dựng hành cung ở đây, gọi tên là Dâm Đàm (Hồ mù sương); nhà Lê đổi tên là Tây Hồ, thường trồng sen ở hồ để ngoạn thưởng trong khi ngự ở Li cung.”

(
Vậy, ngoài tên Hồ Tây, hồ này còn được gán cho tên:

1. Lãng Bạc (浪泊) Bến Sóng. Điều này hẳn là sai. 
Từ Đào Duy Anh (Địa lý lịch sử Việt Nam) đến Khổng Đức Thiêm và các tác giả Địa chí Hà Bắc cũng như Đinh Văn Nhật - nhà cổ địa lý học có danh... đều chứng minh Lãng Bạc thuộc đất Hà Bắc (Tiên Sơn hoặc Gia Lương).

2. Dâm Đàm: Tên có thật từ đời Lý - Trần (X - XV) với huyền tích Lý Nhân tông ngồi thuyền Mục Thận xem đánh cá, gặp sương mù, có thuyền tới gần, trên có hổ, Mục Thận quăng lưới bắt hổ, hoá ra đó là thái sư Lê Văn Thịnh... 
Điều này các sách sử trước XV đều chép (Đại Việt sử lược, Việt điện U linh..). Đời Lý-Trần còn chép đến sông Thiên Phù từ Sù (Phú Thượng), cửa sông Hồng đổ về bến Bưởi (ngã ba Từ Liêm - Tô Lịch); còn nhắc đến việc bà hàng dầu Vũ Phục đâm đầu xuống ngã ba Bưởi để chữa bệnh cho vua Lý...

Sử đời Lý Trần cũng đã nhắc đến phường Nhật Chiêu (Nhật Tân nay), phường Nghi Tàm, đền Mục Thuận (làng Võng Thị), quán Bắc Đế (đền Quán Thánh-Chân Vũ quán), đền Bố Cái (Quảng Bá)...

Trước thế kỷ XI, tôi chưa từng thấy sách vở tài liệu nào chép về Hồ Tây, Dâm Đàm, hồ Kim Ngưu... Tất nhiên, không có sách chép, điều đó chưa có nghĩa là không có Hồ.

Song các sách Man thư, Cao Biền truyện của Đường thư... chép khá nhiều về Tống Bình, An Nam đô hộ phủ 
(Hà ) mà không nhắc đến một chút gì đến Hồ Tây và các sự kiện quanh Hồ Tây cả. Có chăng Việt điện U linh chỉ chép đến quán Đà La (quán La ?) ở giữa hai huyện Long Độ (Đỗ) và Từ Liêm (Thôn An Viễn) do viên đô hộ Lư Ngư xây dựng đời Khai Nguyên thuộc Đường (713 - 739) mà cũng chẳng nói đến phong cảnh gần Hồ của Quán.

Cho nên, tôi đồ chừng rằng hồ Tây chỉ thực sự 
thành hình khoảng trước thế kỷ X (phía Đông Nam hồ 
hiện nay có một chi tộc họ Khúc rất đông).

Sự hình thành Hồ Tây:

Có lẽ nhà địa lý học tài danh Nguyễn Thiệu Lâu là một trong những người đầu tiên đưa ra cách giải thích đúng đắn về sự hình thành Hồ Tây. Từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, khi làm công chức Sở Địa chính, ông đã đi dọc sông Lô, sông, Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ... và viết nhiều bài nhận xét về sông - hồ ở châu thổ Bắc Bộ.

Trong bài “Một ít nhận xét về địa lý lịch sử Hà ” 
mà năm 1956, GS. Đào Duy Anh lục tìm lại được trong đống bản thảo, giấy tờ của mình mang từ khu kháng chiến về 
Hà , Nguyễn Thiệu Lâu có những luận điểm, có thể 
tóm tắt như sau:

1. Sông Cái (Sông Nhị-Hồng) nhiều phù sa, nhiều chi lưu, thường hay đổi dòng trên vùng châu thổ do chính Nó tạo thành.

Sau này GS thuỷ văn học Nguyễn Viết Phổ cũng cho rằng có thể sông Tô Lịch ngày xưa là một dòng chính của sông Nhị và sông Nhị có xu hướng chuyển dịch sang phía Đông.

2. Phù sa sông Cái quá phong nhiêu, nhiều khi lấp các cửa sông con và biến sông con từ một dòng “nửa kín nửa hở” rồi sang “sông chết” và sau đó vì cả lý do thiên tạo và nhân tạo (con người đắp đập-đường ngang các khúc sông chết), dòng sông cũ trở thành một dãy hồ-ao. Những cái hồ hình lưỡi liềm ở vùng 
Tứ Trưng chẳng hạn, đều là di tích của dòng sông cũ.

3. Hồ Tây với diện tích trên dưới 500ha có hình càng cua, một càng chĩa ra Nhật Tân - mà ông đoán là cửa vào cũ của sông Nhị; một càng chĩa ra phía Nghi Tàm - Yên Phụ - mà ông đoán là cửa ra cũ của sông Nhị. Và Hồ Tây vốn là một khúc uốn cong cũ của Nhĩ Hà (Nhị Hà).

4. Đi thăm Tầm Châu (bãi Tầm (Tằm) xá), ông thấy ở giữa bãi có một vệt đất sâu rộng hình lòng máng, và ông đoán chắc là lòng sông Nhị xửa xưa.

5. Ông đi và quan sát thấy ở vùng cửa sông Đuống chia ngã ba nước với sông Nhị có một đoạn sông Đuống chạy dài vài ki-lô-mét thẳng tắp như kẻ chỉ: Ông đoán đấy là đoạn sông đào khi cửa sông Đuống bị lấp (Quả thật, Sử có chép việc cụ 
Hoàng giáp Phú (Nguyễn Tư Giản) được vua Tự Đức (1848-1883) sai đào sông Đuống (xưa cứ nhầm là sông Thiên Đức). Ông cũng tìm ra con đê cổ của sông Đuống ở mạn Yên Thường. Trên cơ sở những nhận xét đó, ông lập ra giả thuyết sau:

Sông Nhị xưa sau khu chảy đến Yên Hà - Hải Bối (Bái), thay vì chảy theo dòng hiện nay đã chảy đâm qua bãi Tầm châu/xá mà đi vào phía Sù (Phú Thượng), Nhật Tân tạo nên một cái “tai” của Nhĩ Hà mà đấy là đầu vành tai và dái tai là Yên Phụ - Nghi Tàm.

Nhĩ Hà (珥河) sở dĩ có tên đó vì nó có lắm “vành tai” kiểu hồ Tây. Lâu dần, dòng sông bao giờ (nhất là mùa lũ) cũng thường có khuynh hướng “cắt dòng”, chảy thẳng, “bá lại” ở “chỗ uốn” nhiều phù sa... Và sau đó phù sa “lấp hẳn” nơi con sông uốn khúc, làm cho khúc uốn đó biến thành hồ.

Tôi có thể mô hình hoá (sơ đồ hoá) sự hình thành 
hồ Tây như sau, theo suy nghĩ của Nguyễn Thiệu Lâu:
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Theo tôi, về cơ bản và ở vào thời đại của ông, quan điểm của Nguyễn Thiệu Lâu là đúng đắn, đáng ngợi ca...

Tuy nhiên, nhưng mà...

Hơn nửa thế kỷ sau, ngành Hà  học không làm được gì hơn Nguyễn Thiệu Lâu ­ ?

Sau 1954, nhất là ở ba thập kỷ 60, 70, 80 tôi cùng đồng nghiệp và sinh viên theo định hướng Địa-Sử (Géo-Histoire), Địa-Văn hoá (Géo-Culture) đã đi thăn thú hầu hết Hà  và vùng ngoại vi: Tây đến lưu vực sông Nhuệ sông Đáy; Nam đến lưu vực sông Mang Giang, Châu Giang, Đồng Quan, Cống Thần; Đông đến lưu vực sông Ghênh - Thiên Đức, sông Dâu, sông Cầu; Bắc đến lưu vực sông Thiếp, sông Cà Lồ...

Chúng tôi đã và đang tìm cách lý giải Hệ sông theo phức hệ song song và hệ mạng cành cây.

Chúng tôi đã hiểu quy hoạch  thành Thăng Long - Đông Đô - Hà , đơn giản theo cảm thức dân gian:

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông
Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này.
Theo thuyết đô thị học Pháp, Hà  là thành phố sông (Ville-Fleuve), nói đúng hơn là thành phố một bờ sông (trước cách mạng) - bên hữu ngạn mà thôi. Gia Lâm xưa đã là 
xứ Bắc, Từ Liêm đã là xứ Đoài, Thanh Trì đã là xứ Nam.

Trong bài Quy hoạch Thăng Long ở đầu thập kỷ 80 đăng ở Kỷ yếu Viện Bảo tàng Lịch sử, tôi đã mệnh danh 
Hà  là thành phố sông-hồ. Nói đến Hà  cổ, không thể “quên” Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Giám, Hồ Thuyền Quang..vv. Vì vậy, tôi không tán thành việc lấp quá nhiều Hồ và lấn đất Hồ làm đất xây dựng.

Về mặt phương pháp luận khoa học, nửa cuối thế kỷ XX là  thời đại của phương pháp liên ngành và phương pháp 
tiếp cận tổng thể hệ thống (system analysis). Với Hồ Tây cũng vậy thôi.

1. Liên ngành Địa - Sử: Không thể nói sau năm 1128 với việc nhà Lý đắp đê Cơ Xá, qua hai phường Yên Hoa 
(Yên Phụ - tên này xuất hiện giữa XIX (1851) do việc mẹ vua Nguyễn tên Hoa) và Nhật Chiêu (Nhật Tân) mà Hồ Tây mới thành lập. Trước đó, ở khu vực Bưởi (Hồng Tân) đầu đời Lý Thái tông (1028) đã nói đến việc xây đền Đồng Cổ sơn thần ở “bên hữu (phải - tức Tây) Đại La thành”: Đường Hoàng Hoa Thám (Tây gọi là digue Perraut) đã có từ trước. Trước đó còn có việc Lý Thái tổ hoạch định kinh thành (sự tích đền Bạch Mã - Hàng Buồm), dựa trên cơ sở “thành Đại La cũ của Cao Vương (Cao Biền)” (Chiếu dời Đô). ấy là chưa kể việc xây La thành thời thuộc Đường từ Trương Bá Nghi năm 757. Trong 61 phường đời Lý, sử sách đã nói đến phường An Hoa (Yên Phụ), Nghi Tàm (công chúa Từ Hoa), Tây Hồ (Mục Thận), Nhật Chiêu (Nhật Tân), Thuỵ Chương (Thuỵ Khuê)...

Vậy tôi nghĩ, đặt việc hình thành Hồ Tây vào khoảng thế kỷ VIII - IX là hợp lý. Việc định niên đại này còn cần nghiên cứu thêm.

2. Hồ Tây với sông Thiên Phù và sông Tô Lịch:

Nguyễn Thiệu Lâu chỉ công nhận sông Tô Lịch bắt nguồn từ Hồ Khẩu. Khi hồ Tây hình thành, sông Tô thiếu nước, 
người ta mới đào đoạn sông Tô Lịch từ Hồ Khẩu ngược lên Quán Thánh... Chợ Gạo.

Tôi không đồng ý về vấn đề này. Đây là đoạn sông 
tự nhiên, chảy quanh co, đời Lý-Trần đã có hẳn phường Giang Khẩu (1722, kỵ huý Trịnh Giang, gọi là Hà Khẩu). Đền Bạch Mã (78b Hàng Buồm) của phường Giang/Hà Khẩu có liên quan đến Cao Biền (thế kỷ IX) và có nói Cao Biền 
đi thuyền trên sông này, “thần” Tô Lịch hiện lên ở giữa sông.

Vậy đoạn sông Tô từ đền Quán Thánh (Quán Bắc Đế đời Lý 1057) đến Bưởi - được tiếp nước thêm ở Hồ Khẩu - là dòng sông mùa mưa (lit majeur) của đoạn sông Hồng xưa mà từ IX - X về sau là hồ Tây. Sông Thiên Phù cũng vậy.

3. Hồ Tây và các hồ khác:

Từ 1989, kỷ niệm 200 năm chiến thắng Đống Đa, tôi đã viết nhiều bài về Hà . Bài viết về Hệ thống đường nước Thăng Long xưa (đăng ở Kỷ yếu Bộ tư lệnh Quân khu 
Thủ đô) tôi đã nói có một cửa sông Kim Ngưu ở hồ Tây xưa (hồ Tây cũng có Kim Ngưu hồ) ở trước cửa đền Chân Vũ -Quán Thánh, chỗ tượng Lý Tự Trọng nay), đoạn sông ấy chảy qua Ngọc Hà, đường Lê Trực (cống ngầm nay xuyên qua đường Cát Linh) chảy xuống hồ Hào Nam qua cống Trẹm dưới đê La Thành chảy xuống sông Kim Ngưu (nam).

Hồ Tây xưa thông với hồ Trúc Bạch. Theo tấm bia Dương Hoà còn để ở hiên sau chùa Trấn Quốc thì khoảng 1619 - 1621, dân phường Yên Hoà (Phụ), Yên Quang (đường phố Quán Thánh nay) đã đắp đập ngăn thành 2 hồ (lấy đường đi vào chùa Trấn Quốc dời từ ngoài đê Yên Hoa vào bán đảo Hồ Tây) có cống thông nước (nay còn nhưng quá nhá dưới đường Thanh Niên).

Hồ Trúc Bạch lại có lạch thông với sông hồ Cổ Ngựa (Bản đồ Hà  1873 còn), hồ Cổ Ngựa thông với hồ Hàng Đậu - Hàng Khoai - Hàng Bạc - Hàng Đào. Hồ Hàng Đào có lạch thông với hồ Tả Vọng (hồ Gươm), năm 1901 còn Cầu Gỗ (nay là phố Cầu Gỗ) bắc qua hai con lạch này. Hồ Tả Vọng thông với hồ Hữu Vọng (nay còn sót tên phố Vọng Đức) chảy đến đường Hàn Thuyên - Đồn Thuỷ (bệnh viện Quân y 108 nay) rồi thông lại ra sông Hồng. Theo Thượng Kinh ký sự (1786) của Hải Thượng Lãn Ông thì thời đó còn bến Tràng Tín (còn chùa Tràng Tín số 5 Hàng Chuối).

Vậy các hồ trong  thành thông với nhau (qua lạch, qua cống) và thông với sông. Thành phố sông-hồ. Thăng Long - Hà  cũng là thành phố thuỷ lợi (cité hydraulique)?

Lời tạm đóng

Tháng 3/96 kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Sử học 
Việt Nam và bắt đầu “tuổi lên ba” của Tạp chí Xưa và Nay 
của Hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu sử gia lên du thuyền dạo quanh Hồ Tây. Nước Tây hồ Trúc Bạch trong sạch hơn nhờ có Công ty khai thác Hồ Tây nạo vét bùn lầy, 
vớt rác rưởi và bèo... Nhưng khi du thuyền trở về bến, chủ tịch danh dự Hội Sử học Võ Nguyễn Giáp chất vấn tôi và các vị khác ở Hội Sử học Hà  “Các đồng chí nghĩ gì về cảnh quan Hồ Tây hiện nay. Xây dựng như thế đúng hay sai?”

Tôi chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng đế: “Hồ Tây hiện nay.... là hồ để cho Tây”.

Tạp chí Xưa và Nay số 4/96 đã đăng chuyện này.

Tuỳ các quý vị định liệu.

Kỳ thú Thanh Trì

(Một cái nhìn địa văn hoá từ trung tâm Hà )

Nhìn từ trung tâm Thăng Long - Hà  thì Thành Trì là ở phía Nam.

Nói cho đúng, thì ở các thời Lý-Trần-Hồ-Lê-Mạc-Trịnh- Nguyễn, Thanh Trì không phải thuộc lãnh thổ kinh thành. Nó là một loại huyện “châu thành” ở phía Nam. Nó được ngăn cách với kinh thành bởi dòng sông Kim Ngưu (cũng có bản đồ gọi là sông Tô Lịch) và trên đó, với lũy đất đường đê La Thành: Thanh Trì là cửa ngõ phía nam của Thăng Long thành. Huyện này “mở lên” Thăng Long bằng 2/3 cửa «:

1. Cửa ¤ Cầu Dền: trên đường thiên lý cũ, từ Bắc xuống Nam. Tên “Cầu Dền” có từ đời Lý (Việt Sử lược).

2. Cửa ¤ Cầu/Chợ Dừa: tên này cũng có từ thời Lý cùng với tên “chữ” là cửa Trường Quảng (dài-rộng) (Việt Sử lược) “Xã Tắc đàn”, hình vuông, thờ thần Xã (Ruộng Đất) và thần Tắc (mùa màng), là của triều đình đắp và lập đàn từ thời Lý: Đấy là mảnh đất “xâm canh” của kinh thành ra huyện “châu thành” phía Nam (Việt Sử lược, Toàn thư). Nếu ba làng Láng  là của Tứ Liên thì 3 làng Khương là của Thanh Trì.

3. Nhà Nguyễn (1802-1882) sau nắn đường thiên lý cũ, bá đoạn từ Đuôi Cá qua Hoàng Mai lên Hồng/Bạch Mai vào 
« Cầu Dền mà đắp ngược lên qua vùng ruộng lầy, mở ô Đồng Lầm (cầu Muống thời Lê Trịnh), tên chữ là “Kim Hoa”, thời Thiệu Trị (1840-1847) đổi tên là Kim Liên; con đường này cũng cắt đôi cái hồ to “10 mẫu” cũ thành 2 hồ: Hồ Ba Mẫu mạn Tây (nay thuộc quận Đống Đa), hồ Bảy Mẫu mạn Đông (nay là Quốc lộ I chạy giữa 2 hồ này thấp trũng, trời mưa lụt là ngập, dân quanh vùng tới đây vẫn thả lưới bắt cá” ngay trên đường nhựa (!).

Vậy là có 3 ngả đường bộ từ Thanh Trì lên Thăng Long - Hà  (nay thành Quốc lộ 6, quốc lộ I và một đường phố qua chợ Mơ).

(
Nhưng cái nhìn địa văn hoá, địa chiến lược chỉ nhìn Thanh Trì là “cửa ngõ” đường bộ phía nam của “Thăng Long - Hà ” là chưa đủ. Nó còn là “cửa ngõ” đường thuỷ phía nam của Đô thành.

Tự thân nó, Thanh Trì là một “tứ giác nước” (sông bao quanh 4 mặt) và bên trong cái tứ giác nước ấy là một mạng sông, lạch, đầm hồ. Đó, cái nhìn bao quát, cái nhìn tổng thể, tổng quan về Huyện-Hạt này.

Nói cách khác, theo địa học, sinh thái học nhân văn hay môi trường học, Thanh Trì là một “trũng” trong mạng “trũng” (nhiều người gọi là “ô trũng” nhưng GS. Từ Chi rồi/và GS. Đào Thế Tuấn bảo gọi là “¤” nghe nó “vuông vắn” quá, “trũng” không có hình thù vuông vắn kiểu hình học. Tôi thì “nặn” ra cái khái niệm “tứ giác nước”, tứ giác không nhất thiết là “vuông”) của cả vùng châu thổ Bắc bộ. Không có hiểu biết về “trũng” thì không thể hiểu rõ các tổ chức làng-xã và liên làng-xã (mô hình “tổng”) của làng quê châu thổ Bắc bộ nói chung và Thanh Trì nói riêng (Theo thống kê của Đại Nam nhất thống chí (tập III, tỉnh Hà ) cuối thế kỷ XIX, đầu XX,  Thanh Trì lãnh 12 tổng, 100 xã thôn, phường, châu).

(
Ngay cái tên đất (địa danh, và có cả một môn khoa học liên ngành gọi là Địa danh học (Toponymie) của Huyện này, nếu khéo hiểu - hay là hiểu gỉan dị - thì nó cũng đã hé mở cái bản sắc địa văn hoá-xã hội (geo-socio-cultural Identity) của Thanh Trì.

Thanh Trì 青 囜 tên Hán Việt nghĩa đen là AO XANH. Chữ Thanh青 (Xanh) vốn cuối thời Lê Trịnh còn viết là 清, cũng đọc là Thanh, song ngữ nghĩa là “trong trẻo”.

Trước đời Lê Thế tông Duy Đàm (1573 - 1599) nó mang tên Thanh Đàm 清潭, nghĩa đen là Đầm trong trẻo. Vì kỵ huý tên vua Đàm đổi thành Trì 囜, sự đổi tên đất thời Quân chủ phần nhiều là thế !

Trì nhỏ, Đàm to, Trì người đào, Đàm trời cho... gì gì chăng nữa thì mẫu số chung vẫn là bộ Thuỷ 水, nghĩa là vùng nước.

Thanh Trì là vùng nước láng lai! Bản sắc huyện này là vậy.

Đời Lê Quang Thuận Thánh tông (1466-1470) trở về trước Trần-Lý... nó có tên là huyện Long Đàm, lệ vào phủ Thượng Phúc (Thường Tín) (Lê) hay là châu Long Đàm, lệ vào phủ Giao Châu (từ Trần về trước). Cho nên nhiều sách viết “ông Chu Văn An, người làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông”, không sai nhưng mà là nói ngược (nghịch nhĩ - thời Chu Văn An cuối Trần chưa có tên Thanh Trì, 
Hà Đông, chỉ có tên Long Đàm, Thượng Phúc).

Long Đàm 龍   潭 = Đầm Rồng: Không biết tên cổ kính kỳ thú này của huyện Thanh Trì thì không thể “hiểu” được Linh Đàm (đầm thiêng, nay vẫn thuộc huyện này, vùng quê làng Lủ, Kim Lũ, Đại Kim), càng không thể hiểu được huyền tích thày Chu Văn An dạt tốt dạy hay đến nỗi con vua thuỷ thần cũng hiện hoá thành người theo học thày ở Huỳnh Cung (cung Hoàng), càng không thể hiểu được tín ngưỡng dân gian với đền Gàn và tấm bia cổ/quý ở đến đó mang tên “Xá Càn từ bi ký”. Gàn, Xá-Càn 舍乾 chẳng qua chỉ là tên nôm, tên phiên âm của từ cổ Anh-đô-nê-diêng (indonésien-malayo-polynésien) là Cá (Xcama, Kana). Đấy là đền thờ cá Thiêng = Thuỷ Thần bên bờ sông Tô Lịch = Nhị Khê (lạch nước thơm xanh). Thờ thuỷ thần là nét trội vượt của tín ngưỡng dân gian vùng trũng, như Thanh Trì.

(
Nhưng cái nhìn địa văn hoá học, địa danh học về Thanh Trì, coi như là:
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Long Đàm
=
đã được/bị giải thiêng hoá

thì vẫn là chưa đủ nếu ta không đề cập đến hệ thống sông lạch chằng chịt khắp huyện này.

Trước hết, tưởng cũng nên nhắc lại một/vài tri thức 
sơ giản về Địa lý học là :

1. AO 凹 chữ Hán Việt tượng hình, là để chỉ phần đất lõm xuống (địa hình ÂM) so với chữ Đột 凸 tượng hình là để chỉ phần đất lồi lên (địa hình DƯƠNG). Có lõm thì có lồi, cũng như có ÂM phải có DƯƠNG, để “âm dương hoà hợp”, phần “lõm” hoà với phần “lồi” thì mới sinh sinh-hoá hoá được”

Nhất âm nhất dương chi vị Đạo
一  陰 一 陽 之 謂 道
Một âm (hoà với) một dương gọi là Đạo

(Dịch kinh ; Lão Tử; Đạo Đức kinh)

Sau này, Việt Nam hoá đi, Ao là để chỉ cái đào lõm nhân vi, nhân tác (do con người đào), còn cái thiên nhiên là chuôm (nhá), đầm (to).

Ao lại được phân ra thành Trì 池 , dịch nghĩa là ao đào hình vuông (hay tương đối có các cạnh thẳng) và Chiểu 沼         (có nhiều tên đất, địa danh Việt Nam mang tên Chiểu như Sen Chiểu, Linh Chiểu, Đình Chiểu...) dịch nghĩa là ao đào hình tròn (hay tương đối tròn, cạnh hình cong). 

Trước đây, bao quanh chùa Một Cột Hà  có cả Chiểu tròn và Trì vuông, nay chỉ còn Trì vuông.

2. Dàm = Đầm sâu, Đìa nông nói cho cùng, đều là vết tích của các lòng sông cũ.

Ta biết, con sông nó hay đổi dòng trên những châu thổ, bình địa do phù sa của chính chúng tạo thành (ban đầu là phần bùn láng, sau là đầm lầy rồi mới đến châu thổ, đất phù sa). “Cơ địa” mềm chứ không cứng (như đất đồi) nên sau một/vài mùa lũ, sông hay đổi dòng: Dòng chính (cái) biến thành dòng phụ (con) rồi bị lấp (cả thiên nhiên và nhân vi) thành những đầm hồ hình lưỡi liềm hay hình càng cua:

Hồ Tây, Hồ Gươm, Đầm Sét (Thịnh Liệt), Linh Đàm (Kim Lũ)..v.v... đều là như thế cả.

Thanh Trì quê ta, có ao, đầm, hồ... là vì các tác nhân thiên tạo - nhân vi như thế. Đó là địa hình âm, song như đã nói ở trên, có âm phải có dương, có lõm phải có lồi: Các (hay phần lớn các địa hình dương - lồi) của Thanh Trì là các Gò cao thấp, rộng hẹp, to nhá là tuỳ từng nơi. Chỗ đó thường là nơi  cư trú của người sống, tham ma của người chết.

Sinh thái học, địa lý học nhân văn chứng minh rằng: châu thổ Bắc Bộ (nói chung), Thanh Trì (nói riêng) có 2-3 loại làng:

a. Làng ven sông (bao gồm ven Đầm-Hồ)

b. Làng ven đồi (gò)

c. và loại phối kết: Làng ven đồi (gò)-ven sông (hồ). Các làng của Thanh Trì, về mặt phân loại đều là như thế. (Chưa kể loại làng ven biển, ven sông-biển, ven đồi-biển, ven sông-đồi-biển ở vùng ven biển hiện nay của cả Việt Nam hay riêng Bắc Việt Nam).

3. Cái nhìn sinh thái học nhân văn vi mô,  trong vùng Thanh Trì thôi thì là 2: lồi/lõm - gò/đầm 

(mà 2 thì bao giờ cũng có yếu tố thứ ba trung hoà là đất bằng hay là 3 kiểu làng/thị tứ:
- ven sông, ven hồ (thí dụ Văn Điển, Kim Lũ)

- ven đồi, ven gò (thí dụ Vĩnh Quỳnh quê Nàng Tía)

- phối: ven sông-ven đồi gò (thí dụ quê Chu Văn An, Thanh Liệt)

Vậy hệ sông Thanh Trì cần được hiểu thế nào? 

Theo tôi hiểu, thì là như sau:

a. Đông Thanh Trì là sông Nhị-Hồng hà, đối ngạn với Gia Lâm-Văn Giang (nay là Châu Giang thuộc Hải Hưng). Thực ra, xưa 2 bên đối ngạn này đều là 2 nửa của một xứ miền: Sơn Nam thượng (cho đến thời Gia Long 1802-1820). Đời Minh Mạng lập tỉnh Hà  (1831) mới nhập Thanh Trì và một phần Sơn Nam thượng (hữu ngạn sông Hồng) vào tỉnh Hà . Năm 1888, thực dân Pháp bắt vua Đồng Khánh ký cho Pháp Hà  (lõi cũ Thăng Long, Đông Kinh) làm nhượng địa, đổi Hà  làm tỉnh cầu Đơ/Hà Đông. Thanh Trì từ đó mới thuộc tỉnh Hà Đông rồi sau đó (1916) thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mới trực thuộc lại thành phố-thủ đô Hà .

b. Tây Thanh Trì đến địa giới huyện Thanh Oai xưa thuộc phủ ứng Hoà. Ranh giới Thanh Trì - Thanh Oai có chỗ mơ hồ hơn là ta tưởng. Có làng (làng La Phù) xưa thuộc Thanh Trì sau/bây giờ lại thuộc Thanh Oai. Tạm phác ranh giới (không rõ ràng) phía Tây huyện Thanh Trì ta thấy đó là vùng sông Nhuệ hay/và sông Tô Lịch.

c. Phía Bắc Long Đàm-Thanh Trì là sông Kim Ngưu, như đã nói, ngăn cách ngoại và  thành Thăng Long

d. Phía Nam Long Đàm-Thanh Trì giáp Thượng Phúc xưa- Thường Tín nay, cũng là một hệ thống sông lạch (ngang) nối Hồng-Nhuệ (dọc).

Quốc lộ 1 chạy giữa Thanh Trì có lắm cống (Cống Vọng), cầu (Văn Điển)... là vì vậy?

4. Cái nhìn địa-sinh thái học vĩ mô thì cấn thấy vùng đất tổ vua hùng (Sơn Tây-Vĩnh Phú) là thuộc địa hình Dương, còn vùng xứ nam (Sơn Nam, trong đó có Thanh Trì) là thuộc địa hình Âm. Từ trung tâm Hà  ngược lên Bắc, lên Đoài (Tây) là ta tới vùng gò trung du rồi sau đó vùng núi Tây Bắc (hữu ngạn), Việt Bắc (tả ngạn sông Hồng).

Từ trung tâm Hà  đi về Đông là Hải Đông (nay là Hải Dương), Hải Phòng rồi biển Đông (địa hình Âm), đi về phía Nam là Sơn Nam thượng (Hà Đông - Hưng Yên), 
Sơn Nam hạ (Nam Hà, Thái Bình) rồi cũng lại ra biển Đông.

Quá trình hình thành châu thổ Bắc bộ theo lối tam giác châu là như sau:
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Hà , Thanh Trì là ở trung châu.

5. Tôi muốn “mô hình hoá” (“sơ đồ hoá” - schématiser) cái “tứ giác nước Thanh Trì” kỳ thú của tôi là như sau:
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Cố nhiên với hai mô hình dòng chảy của các con sông:

- Mạng Song Song 

- Mạng Cành cây

Và trên thực thể châu thổ sông Hồng - Bắc bộ hai mạng này giao thoa với nhau, tạo thành những “tứ giác nước”. Trong một vài bài viết trước đây, tôi đã nói đến “tứ giác nước Cổ Loa”, “tứ giác nước Hà  gốc”, “tứ giác nước Hoa Lư”..vv.

ở bài viết này, tôi đưa ra các sơ đồ “tứ giác nước Thanh Trì”, “Tứ giác nước Thường Tín” rồi “tứ giác nước Phú Xuyên”..vv... Mỗi tứ giác nước đều có sông trước - chính (ở đây là sông Hồng) và sông sau - nhỏ (ở đây là sông Tô Lịch, sông Nhuệ). Và tôi cũng nói để biết: hệ tín ngưỡng Thanh Trì, 
từ đền Càn, đền Lừ đến các đền dọc sông Hồng từ bến 
Phà Đen, Yên Sở trở xuôi đều thờ thần Nước.

Những nhận định và tạm thời thay Kết Luận của tôi về vị thế (địa văn hoá, địa chiến lược, địa xã hội, địa chính trị...) của Thanh Trì là như sau:

1. Thanh Trì-Thanh Đàm-Long Đàm: ấy là một “trũng” của châu thổ sông Hồng.

2. Thanh Trì là một “tứ giác nước” có sông bao bọc chung quanh và ở trong lòng nó cũng hàm chứa nhiều sông (nhá), lạch, đầm hồ (là vết tích của những sông đổi dòng hay đã chết).

3. Ngoài địa hình âm (nước), Thành Trì vẫn có những địa hình Dương (Gò).

4. Theo những kết quả khảo cổ học mà tôi đã trực tiếp đào hay gián tiếp tìm hiểu, thì diễn trình lịch sử của 
Thanh Trì được tôi hiểu như sau:

a. Thanh Trì có con người cư ngụ từ lâu đời, từ thời cuối Đá Mới-đầu thời Kim khí:

- Văn Điển (nghĩa trang): làng ven sông Kim Ngưu

- Triều Khúc (vùng gò tha ma): làng ven sông Nhuệ niên đại so sánh tương đương Phùng Nguyên (( 3500 năm cách ngày nay).

b. Tiếp theo, là các di chỉ làng cổ 3000- 2500 năm cách ngày nay (giai đoạn Gò Mun) mà tiêu biểu là di chỉ Gò Chùa Thông (Vĩnh Quỳnh): làng ven sông Tô/Kim.

c. Tiếp theo, là thời đại Đông Sơn, thời đại Vua Hùng, trước Công nguyên ngàn năm. Thanh Trì có di chỉ Đại áng làng cổ ven sông Lừ và gần đây nhất lại vẫn tìm ra khu “mộ thuyền”, đặc trưng của vùng trũng, như Phú Lương ở huyện láng giềng Tây Thanh Oai, như Xuân La, Châu Can ở huyện láng giềng Nam Thường Tín, Phú Xuyên...

d. Sừng sững nhiều gò-đồi “nhân tạo” ở Thanh Trì, là các mộ gạch cổ Hán - Lục triều - Tuỳ Đường là chứng tích của ngàn năm Bắc thuộc.

Có Bắc thuộc là có chống Bắc thuộc: Nàng Tía (Vĩnh Quỳnh) là biểu tượng chống Bắc thuộc ở chặng đầu của Thanh Trì. Cụm đền Bố Cái ở các làng Đơ là biểu tượng chống Bắc thuộc ở giai đoạn cuối.

e. Từ ấy, là thời Tự chủ, cũng là thời vừa dựng nước, vừa giữ nước. Các sở đồn điền, khai hoang  bộ vùng đất hoang hoá ven sông Hồng, như Yên Sở là một ví dụ. Tô Hiến Thành là một đại quan, có công khai hoang phát triển nông nghiệp cuối thời Lý. Là không tự nhiên chăng, khi Thanh Trì có đình thờ Tô Hiến Thành làm thần làng? Thời Trần, ấy là thái ấp của Trần Khát Chân ở cả một vùng Mơ (Mai Động, Tương Mai, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Mai). Kẻ Mơ là thuộc Thanh Trì, trước khi được hội nhập vào Quận Hai Bà Trưng,  thành Hà  (nay lại được tách thành quận mới Hoàng Mai), với các đặc sản “Rượu Kẻ Mơ-cờ Mộ Trạch”, với đặc sản Xôi lúa (Xôi ngô), Xôi nếp nhân đậu xanh, Đậu phụ nay cả Hà thành tiêu thụ...

ở thời Minh thuộc (1407-1427), nếu từ Thanh Hoá, Bình Định vương Lê Lợi không ra chiếm được Thanh (Long) Đàm làm chỗ đứng chân - như ở Đông/Tây Phù Liệt (vùng ven sông Sét) thì làm sao tổ chức nổi cuộc bao vây thành Đông Quan để cuối cùng dẫn đến sự đầu hàng của bè lũ Vương Thông ?

Trịnh thắng Mạc cũng là nhờ chiếm được vùng Phú Xuyên-Thượng Phúc-Thanh Đàm (1527-1592) và trước đó, phải có Chương Dương, Hàm Tử ở vùng trũng Thường Tín, Thanh Trì nói chung là Thượng Phúc này - thì mới có Đông Bộ Đầu rồi Bạch Đằng Giang (1285-1288) chứ?.

Tây Sơn thần tốc chiến thắng Mãn Thanh Xuân Kỷ Dậu 1789: Các chiến thắng lớn Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa đều diễn ra ở vùng trũng nam Thăng Long-Đông Kinh, nằm chủ yếu trên đất Thanh Trì mở rộng; Thời ấy Đống Đa chưa hề là của Thăng Long-Đông Kinh mà là các trại/xã của huyện Thanh Trì.

Thành Trì đã in dấu chân với Tây Sơn-Nguyễn Huệ - Quang Trung ở Đại áng- Đống Đa.

Trước đó, Thanh Trì đã in dấu chân Y thánh Hải thượng Lãn Ông, người đã không đi theo thiên lý đạo từ Đuôi Cá qua Hoàng Mai mà đi đường Khương Thượng - ¤ Chợ Dừa để vào phủ Chúa.

f. Với thời gian và ở cận Thăng Long-Đông Kinh, Thanh Trì đã hội tụ và kết tinh - các đặc sản lấy từ nông nghiệp.

+ “Bánh cuốn Thanh Trì, bánh gì (giầy) Quán Gánh”
+ “Cơm Văn Giáp, táp (thịt bò tái - TQV chú) Cầu Dền, chè Quán Tiên...”
+ “Rượu Kẻ Mơ và “Đậu Mơ”

Em là con gái Kẻ Mơ

Em đi bán rượu tình cờ gặp anh...”

+ “Cá rô Đầm Sét”

“Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét”

+ Bón

“Chè vối cầu Tiên, bún sen Tứ Kỳ”

Đấy là phần hữu thể, vật thể của nền văn hoá Thanh Trì.

Về thủ công nghiệp, hay nay gọi là công nghiệp truyền thống thì khó ai không biết đến Định Công, đất tổ nghề vàng bạc-kim ngân mà 3 ông tổ nghề họ Trần sống ở 
thế kỷ V-VI.

Và ở phần vô hình-phi vật thể, thì Thanh Trì vẫn cung cấp cho cả nước một biểu tượng của tấm gương tiết tháo của một nhà giáo: Chu Văn An.

ấy là tôi chưa kể Bùi Huy Bích (Thịnh Liệt); Ngô Thì Nhiệm và Ngô gia văn phái (TÓ-TẢ Thanh Oai), trạng nguyên Nguyễn Quốc Trịnh, bảng nhãn Nguyễn Như Đổ (nếu là kể ngược dòng lịch sử) ...v.v và v.v...

Và sau Chu Văn An đời Trần làm sao không kể đến “Thần Siêu-Thánh Quát” thời mạt Nguyễn quân chủ với huyền tích: 

“Văn như Siêu - Quát vô tiền hán
Thi đáo Tùng - Tuy thất thịnh Đường”

Chu văn An - Nguyễn Siêu: Đấy là chuỗi liên tục của đức - tài - tâm sĩ phu Bắc Hà - Thanh Trì.

500 huyện, mỗi huyện chỉ cần một nhân tài nổi tiếng quốc gia, đã là một điều mừng. 

Như nêu trên, Thanh Trì không chỉ có một Chu Văn An, một lần chói sáng rồi tắt đi trong lịch sử

Thanh Trì: Đất tụ thuỷ mà cũng là tụ nhân
Các cụ nói “tụ nhân như tụ thuỷ”

“Nhân tài tú phát”, bức đại tự 4 chữ giành cho Thanh Trì là hoàn toàn xứng hợp !

Quy hoạch thăng long

với công tác khảo cổ ở Hà 

01. Điều cần nhấn mạnh đầu tiên là:

Thăng Long-Hà  là một thành phố sông hồ

Hầu hết các di tích Tiền- Sơ sử- Lịch sử của Hà  
đều nằm ở ven sông, ven hồ.

01.1. Theo lý thuyết quy hoạch đô thị (urbanisme, urbanisation), người ta thường phân biệt: Thành phố - sông (ville fleuve) Thành phố - đường (ville route), thành phố theo quy hoạch bàn cờ (plan de l' échiquier), thành phố hính sao (ville étoilée) có tụ (down town concentrée) và có toả (étalée)…

01.2. Nói vắn, thì Thăng Long-Hà  cổ là thành phố - sông và khi trước là thành phố một bờ sông, ở hữu ngạn sông Cái (Nhị - Hồng). Sông Cái được coi là "đại hào" của kinh thành để chống xâm lược, chủ yếu từ phương Bắc tới. Và như vậy về quy hoạch, sông Cái được coi là đường dẫn đạo (generator ligne génératrice) của cấu trúc đường phố Hà : Các đường ngang (như Mã Mây, Hàng Đào ( Hàng Đương) thì được gióng theo (tạm gọi là "song song" //) đường bờ đê sông Cái; các đường dọc (Cầu Gỗ - Hàng bạc - Hàng Buồm…) thì chạy ra bến sông, thẳng góc với Tràng Tiền… Các đường ngang, tạo nên mạng quy hoạch đường phố kiểu bàn cờ:

Phồn hoa thứ nhất Long thành

Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ





(Ca dao cổ Hà )

01.3. Nói chi tiết hơn, thì kinh thành Hà  được 
bao bọc (entouré, surrounded) bởi 3 con sông chính và được dân gian cảm khái chung là:

Nhị hà quanh Bắc sang Đông 

Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này

Kim Ngưu chảy viền phía Nam kinh thành, bờ Nam Kim Ngưu ngày trước đã thuộc đất xứ Nam - Sơn Nam (thượng), Hà Đông (cũ) rồi…

Tô Lịch chảy viền phía Tây Kinh thành, tả ngạn sông Tô về cơ bản là đã thuộc xứ Đoài - Sơn Tây (cũ)

Hai sông Kim Ngưu, Tô Lịch là "sông bên này" nghĩa là thuộc Thăng Long - Hà , còn "bên kia" sông Cái (tả ngạn) đã là đất xứ Bắc - Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Bài Chiếu nói về việc dời đô của Lý Công Uẩn (tháng Hai Canh Tuất, 1010) có câu "Tiện giang sơn hướng bối 
chi nghi" mà nhà Nho Nguyễn Đức Vân đã dịch rất đúng (xem Thơ văn Lý Trần tập I, nxb KHXH - Hà ) là: "tiện hình thế nhìn sông tựa núi". 

Tựa núi, là tựa vào núi Tản Viên - Ba Vì, "trái núi thiêng nhất" của người Kinh - Việt Mường cổ và sau đó là núi Tam Đảo.

Nhìn sông, là cả kinh thành - thành phố nhìn ra sông Cái Lô giang - Nhị (nhĩ) hà - sông Hồng. Dân gian nói năng chất phác:

Khen ai khéo hoạ dư đồ

Trước sông Nhị thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.

01.4. Mô hình hoá, sơ đồ hoá (schématiser) cái vị thế - quy hoạch đó của Thăng Long-Hà  cổ, tôi đã cùng Vũ Hữu Minh (nhà khảo cổ, người Hà  gốc Hàng Bạc, tiếc thay đã quá cố) đưa ra mô hình "tứ giác nước như sau:


Và nêu lên, như một phát hiện địa-chính trị-chiến lược -văn hoá là: Các cửa ô Hà  cổ đều là các cửa nước (water gate) ở ngã ba sông. Phát hiện này được các học giả Âu Mỹ đánh giá cao.

01.5. Nhưng sau tôi lại thấy mô hình đó có nhược điểm là thiếu mất vùng Hôg Tây (và các hồ khác vốn côị nguồn cũng là những đoạn sót của các dòng sông) và sông Thiên Phù (còn được vẽ trong các bản đồ thời Lê gọi chung là bản đồ Hồng Đức 1490 (có vẽ lại và tô điểm thêm 3 thế kỷ XVII - XVIII… ví dụ thêm vị trí Vương phủ (Phủ Chúa)).

Cho nên :

· Tôi đã định tính lại Thăng Long - Hà  cổ là thành phố sông - hồ

· Và tôi đã vẽ lại một sơ đồ, cơ bản là sơ đồ "tứ giác nước" trước nay, có thêm một tam giác chồng lên trên, 
bao gồm Hồ Tây và sông Thiên Phù. Và tôi cũng phát hiện ra rằng sông Kim Ngưu không chỉ bắt đầu tách ra từ sông Tô mà còn có một cửa thông với Hồ Tây (cũng có tên là Hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu hồ) ở trước cửa đền Chấn Vũ (Quán Thánh) chỗ công viên đặt tượng Lý Tự Trọng bây giờ. Cho nên, sơ đồ Thăng Long - Hà  cổ của tôi sẽ là như sau:


(Đã gọi là sơ đồ thì không thể bao gồm mọi thành tố núi - gò - sông - hồ… như trên bản đồ)

01.6. Cái khái quát nhất, về vị thế và quy hoạch Thăng Long - Hà , ngoài tờ "thủ chiếu" của Lý Công Uẩn năm Canh Tuất (1010) là câu dân gian Hà  cổ đã nói ở phần 01.3

Và ở hữu ngạn sông Nhị, sông Tô và tả ngạn sông Kim Ngưu, người ta (từ trước và sau đời Lý (Trần-Lê-Mạc) đã đắp đê bao kinh thành với chu vi khoảng 30 Km.

Đê ấy, vừa là đường vành đai thành phố, vừa là luỹ thành bao quanh Kinh kỳ (La thành hay Đại La thành) nên dân gian Hà  cổ gọi tóm tắt lại là: Đường Đê la thành
Thành luỹ ngoài cùng này của kinh thành Thăng Long -Đông Đô-Đông Kinh không phải hoàn toàn kín mà phải mở nhiều cống ở bên dưới luỹ để thoát nước xuống phía Nam, Đông Nam, Tây Nam gọi chung là xuống vùng Thanh Đàm (Thanh Trì). ở vùng "Đàm - Trì" đã và hiện còn nhiều hồ đầm (hồ Giảng Võ, hồ  Ngọc Khánh, đầm Hoàng Cầu, hồ Ba Bể (Đống Đa)… và xa hơn là hồ Linh Đàm, hồ Vạn Xoan, đầm Thịnh Liệt…). Sông Nhị, sông Tô, sông Kim Ngưu vẫn tiếp tục từ Thăng Long-Hà  chảy xuống phía Nam, lại thêm sông Nhuệ ở phía Tây, nối nhằng nhịt với nhau và với sông Nhị ở phía Đông, tạo thành mạng sông nằm giữa Đông (Nhị Hà) Tây (Nhuệ Giang, Hát Giang (sông Đáy)) mà nổi bật và gắn bó hữu cơ với Thăng Long -Hà  cổ kim là hai sông Sét (Thịnh Liệt) và sông Lừ.
02. Ngay ở đầu bài này, tôi đã nói: Hầu hết các di tích Tiền-Sơ sử và Lịch sử của Thăng Long-Hà  cổ đều 
phân bố ở các vùng ven sông - hồ.

Xin lấy một số ví dụ mà tôi đã biết.

02.1. Hoàng Thành (bao gồm Cấm Thành) Thăng Long-Đông kinh từ thời Lý-Trần đều có trung tâm là cái thành thời Nguyễn với một số sự xê xích rộng hẹp từ Đông sang Tây. Ví dụ ở phía Đông: Các bia thời Lê-Nguyễn Gia Long ở Đông Môn tự (dân gian gọi là chùa Cửa Đông hay chùa Cầu Đông nay tọa lạc ở số nhà 38 Hàng Đường) và đình Cửa Đông (Đông Môn đình, nay mang biển số 10 Hàng Cân) đều chép: Chùa ở phía ngoài cửa Đông của Hoàng thành Thăng Long, ở cái góc sông Nhị và sông Tô (Sông Tô chảy dưới "cầu Đông" Hàng Đường nay)

Và ví dụ ở phía Tây: ở vùng Bách Thảo đã tìm thấy cột đá Lý chạm rang rất đẹp, xích lên chút nữa là núi Cung, núi Voi. ở đó có phường Thái Hoà nơi sinh Ngô Tuấn - Lý Thường Kiệt (1019) (theo Việt điện u linh 1329) và cầu Thái Hoà, (hành) cung Thái Hoà thời Lý (theo Đại Việt sử lược quyển 2-3, viết khoảng 1377).

02.2. ở khu vực Ngọc Hà, năm 1923 đã tìm thấy trống đồng Ngọc Hà; đó là trống đồng Đông Sơn loại I Heger mà niên đại khoảng trên dưới 2000 năm. Ngọc Hà với núi Sưa là vùng gò đất ven hữu ngạn Kim Ngưu.

ở vùng "Quần Ngựa" khi Pháp xây dựng "Champ de Courses" (nơi đua ngựa), đã tìm thấy rìu bôn đá, gốm thô các các loại. Ven hồ Tây, tìm thấy giáo, rìu đồng Đông Sơn (Xem ứng Hoè Nguyễn Văn Tố - Tạp chí Tri Tân) và các hiện vật "Đại La" nay lưu giữ ở Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

02.3. Đặc biệt ở vùng Bưởi có đền Đồng Cổ dựng 
ngay sau năm 1028 đời Lý Thái tông và đền Vũ Phục cũng xây dựng ở đời Lý (Xem Toàn thư, Việt Điện u linh, Lĩnh Nam chích quái…) đều ở ven sông Tô và ngã ba Tô Lịch-
Thiên Phù. Vùng chợ Bưởi và gần quanh còn có địa danh xóm (thôn) Bến!

02.4. Tôi không phải kể nhiều về các di tích rất 
quan trọng quanh Dâm Đàm-Hồ Tây từ thời Lý-Trần-Lê: Chân Vũ quán (Quán Thánh), chùa Trấn Quốc (xưa là chùa Khai Quốc tương truyền do Lý Nam Đế (544 - 546) dựng lập 
ở bờ đê sông Cái vùng Yên Phụ nay), chùa Kim Liên (Nghi Tàm), quán La (từ thế kỷ VII, xem Việt Điện u linh)…

02.5. Thăng Long tứ trấn:

a. Đông: Đền Bạch Mã ở phường Hà (Giang) Khẩu ngã ba Tô-Nhị (nay mang biển số 78 Hàng Buồm) được nhắc đến từ thời Cao Biền (thế kỷ IX - xem Việt Điện u linh)

b. Tây: Đền Thủ Lệ (Linh Lang từ) trên bờ hồ Linh Lang, ngã ba Tô Lịch - Kim Ngưu.

c. Bắc: Quán Bắc Đế (Quán Thánh) được nhà Lý xây dựng từ 1057 (xem Đại Việt sử lược, Toàn thư…).

d. Nam: Đền Cao Sơn (sau là đình làng Kim Liên) cổng và đền hướng Nam, nhìn ngay ra sông Kim Ngưu trước).

02.6. Tôi xin nêu thêm vài ví dụ khác:

a. Các di chỉ Tiền - Sơ sử Triều Khúc, Gò Chiền Vậy, Văn Điển, Gò chùa Thông… thuộc vào loại xưa nhất của 
Hà   (( 3000 năm) đều nằm ở bên bờ sông Nhuệ, sông Kim Ngưu, Tô Lịch.

b. Đền Lừ mà tấm bia XVII còn lại nói nơi đây thời ấy (thời "Đại Thương" (Grand Conmerce) thời "Thừ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến) gọi là nơi trên bến dưới thuyền tấp nập là ở ngã ba sông Lừ - Kim Ngưu.

Xuôi xuống dưới: Chùa Dâu Pháp Vân (bờ đầm 
Thịnh Liệt), chùa Đậu Thành Đạo (với 2 pho "tượng táng" 
nổi tiếng là ở ngã ba Tô Lịch - Nhuệ Giang…


ấy là tôi chưa kể các đình làng Vẽ (Đông Ngạc), đền Chèm, chùa Láng (Chiêu Thiền tự) … và … đều phân bố ở ven sông.

Theo P. Gourou (Les paysans du delta tonkinois (nông dân vùng châu thổ Bắc Kỳ)) Làng Việt ở châu thổ, về vị trí và địa hình, có thể phân làm ba loại:

· Làng ven đồi (vùng "trung du")

· Làng ven sông (chủ yếu ở châu thổ)

· Làng ven biển.

Thời tiên tổ Tô Lịch, trung tổ Lý Nam đế, hậu tổ Lý Thái tổ, Hà  được "nâng cấp dần" từ một/ vài làng ven sông Tô, lên Tống Bình-Tống Châu (thế kỷ IV) lên An Nam đô hộ phủ (thời thuộc Đường VII-đầu X) lên Kinh đô Đại Việt (từ đầu XI), bản thân nó cũng là một cái Làng lớn - Kẻ Chợ ven sông.

03. Cho nên định hướng điều tra khai quật khảo cổ học Hà  ( đô, ven đô) theo tôi, thì giản dị là thế này:

03.1. Tổ chức hợp tác-liên kết giữa Sở Văn hoá 
Thông tin Hà  (Ban quản lý di tích, Ban quản lý khu phố cổ, Bảo tàng Thăng Long) và 3 trung tâm nghiên cứu khảo cổ của cả nước:

· Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Khoa Sử)

· Viện Khảo cổ học

· Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Ban đầu là mở lớp tập huấn ngắn ngày (khoảng 1 tuần) về:

+ Kiểm điển những thành tựu đã qua

+ Tri thức về Địa-Văn hoá Hà  cổ.

03.2. Phân công đi điều tra (từng Đội-Đoàn tổng hợp hoặc chuyên biệt)

· Quanh các hồ - đầm cơ bản.

· Dọc theo các dòng sông cơ bản,

03.2. Khai quật một số trọng điểm sau khi đã có báo cáo kết quả điều tra.

Công việc này kéo dài từ 2001 đến 2009 và tới 2010 
thì tổng kết thành công trình Khảo cổ học nghìn năm Hà .

Những vết tích 

của Hoàng thành thăng long

 trên mặt và dưới lòng đất

Sự thăng trầm của Hoàng thành.

Tô Lịch - Nùng Sơn theo phong thủy xưa là hai 
biểu tượng của nước non Thăng Long - Hà . Nói theo 
sinh thái học nhân văn thì Thăng Long - Hà  là một đô thị sông - hồ được bao bọc bởi một “tứ giác nước” 30km “đường đê La Thành”:

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này.

Tô Lịch tách ra khái Nhị Hà ở khoảng chợ Gạo, chảy qua giữa ngõ Gạch - Hàng Buồm, luồn qua cầu Đông - Hàng Đường - Hàng Cá - Cống Chéo Hàng Lược, ngoằn ngèo theo đường Quán Thánh rồi chảy xuống Thụy Khuê - Hồ Khẩu...

Kim Ngưu mở cửa vào Hồ Tây (cũng có tên khác là hồ Kim Ngưu), chảy theo chiều Bắc - Nam thành Ngọc Hà, dọc dài đường ông ích Khiêm - Lê Trực (nay là cống ngầm) luồn qua đường Cát Linh mà chảy xuống Hào Nam.

Thích nghi tối ưu - tối đa với môi trường tự nhiên sông nước trên đại thể được vạch ra tóm gọn như trên, ta dễ dàng hiểu nhà phong thuỷ Cao Biền (thế kỷ IX) và các nhà quy hoạch La thành - Đại La thành - Long Phượng thành sẽ lấy núi Nùng làm trung điểm và các đường - vệt nước sông hồ 
Tô Lịch - Kim Ngưu (Ngọc Hà) làm "hào" mà đắp xây các 
luỹ thành. Các tấm bản đồ Thăng Long thành đời Lê, tuy không vẽ theo họa pháp địa lý học tân thời, về cơ bản cũng cho ta hình dung được điều đó (trong bài này tôi xin phép được sử dụng bản đồ do PGS.TS Ngô Đức Thọ vừa sưu tầm được trong cuốn Thiên tải nhàn đàm của Đàm Nghĩa Am viết và vẽ lại năm Gia Long thứ 9 - 1810).

Theo “thủ chiếu” của Lý Thái tổ thì ngài muốn dời Đô từ Hoa Lư ra "thành Đại La cố đô của Cao Vương". Cố nhiên ngài và các vua kế vị về sau cũng xây dựng thêm nhiều cung điện, cầu cống.

Nhà Trần thay ngôi nhà Lý một cách hoà bình cũng sử dụng lại Hoàng thành Thăng Long và có xây dựng, sửa chữa thêm, nhất là sau những cơn binh hoả chống Mông - Nguyên. Nhà Hồ dựng Tây Đô ở xứ Thanh, đổi tên Thăng Long thành Đông Đô và có dỡ một vài cung điện ở Thăng Long đưa vào Tây Đô. Sau 20 năm Minh thuộc và chống Minh, tháng 4 - năm 1428, Lê Lợi, người sáng nghiệp triều Lê vào yên vị ở Đông Đô (1430 đổi là Đông Kinh, nhưng cái tên tuyệt đẹp Thăng Long vẫn tồn tại dài dài). Nhà Mạc xây Dương Kinh ở quê nhà gần biển, ít xây dựng ở Đông Kinh ngoài việc đắp thêm nhiều luỹ thành ở phía Nam kinh thành để chống họ Trịnh. Thời Lê Trung hưng, chúa Trịnh xây Vương phủ riêng trên 2 bờ tả - hữu Vọng Hồ (hồ Hoàn Kiếm). Vua Lê vẫn ngồi trên ngôi hư vị ở Hoàng thành cũ, có đổ nát đi hơn là 
xây dựng thêm.

Rồi Gia Long và Minh Mạng phá Hoàng thành cũ, 
xây Bắc thành, tỉnh thành Hà  mới theo kiểu Vauban. Thi hào Nguyễn Du than thở: 

Thiên niên cự nhất thành quan đạo

Nhất phiến tân thành một cố cung. 

Tạm dịch: Cung điện ngàn năm thành đường cái



    Một toà thành mới mất cung xưa.

Bà Huyện Thanh Quan Hoài cổ Thăng Long thành:


Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo


Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

 Nửa cuối thế kỷ XIX, Việt Nam - Hà  rơi vào tay thực dân Pháp. Pháp phá thành Hà  để xây "khu phố Tây", khu nhà binh Pháp, sân vận động Magin (nay là trung tâm thể dục thể thao quân đội)...Cái thiêng “Nùng sơn chính khí ” với toà điện Kính Thiên xây bên trên đã bị giải thiêng.

Kính Thiên ngai ngự thếp vàng

Tây ngồi đánh chén cùng đoàn thanh lâu 

Điện Kính Thiên còn 4 bệ 9 bậc (cửu trùng) Rồng đá thời Lê. “Cô Tư Hồng” đấu thầu phá thành, chỉ dùng gạch của thành cũ đã xây được vài khu phố mới ở đường Nguyễn Biểu- Đặng Dung nay, sau khi dùng phế tích lấp hồ Cổ Ngựa (cái hồ kéo dài hồ Tây- hồ Trúc Bạch với hồ hàng Đậu - hồ hàng Khoai - hồ hàng Đào nối với hồ Hoàn Kiếm qua Cầu Gỗ. Cái Cầu Gỗ ấy năm 1901 vẫn còn, nay thì chỉ còn cái tên "phố Cầu Gỗ" ! 

Trên mặt đất, coi như là sạch bách! Nhà Khảo cổ muốn tìm di tích thì quả thật rất hiếm hoi.

Những dấu vết còn lại:

- ở phía Bắc thì còn Chính Bắc môn với một “vết đạn chưa mờ trên cửa Bắc ” - Vết tích trận giặc 1882 và việc ngài Hoàng Diệu tử tiết.

Lùi vào một chút thì còn Hậu Lâu, Pháp gọi là “lầu Công chúa” mà kiến trúc đã bị làm biến dạng, lai căng đi rất nhiều rồi.

Năm 2001, giới khảo cổ học được phép đào ở khu vực quanh  Hậu Lâu và Cửa Bắc. Phía dưới Cửa Bắc hiện tồn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một Cửa Bắc khác thời Lê, rộng hơn, chìm sâu hơn đang rải ny-lon lấp cát vùi lại, chờ công cuộc khai quật quy mô lớn hơn. Còn ở quanh Hậu Lâu, đã tìm thấy  đá tảng kê chân cột chạm hoa sen thời Lý cùng nhiều hiện vật khác thời Lê, nhưng đã được "dùng lại" với công năng khác. Khảo cổ học xác định đây có thể là một cái bến đỗ ở Hoàng Thành bắc, thông với sông Tô Lịch (đường Quán Thánh- Thụy Khuê). Cũng đã giăng ny-lon vùi cát lấp lại chờ khai quật tiếp.

- ở phía Nam may mà còn Đoan Môn, năm cổng xây bằng đá, phía ngoài là cửa Tam Môn khoảng 1812-1814, triều Nguyễn Gia Long phá, xây Cột Cờ (nay vẫn còn sừng sững). Năm 2002, giới khảo cổ học Việt Nam được phép đào phía trong Đoan Môn, đã tìm thấy “lối xưa xe ngựa” thuộc thời Trần, dùng lại nhiều gạch Lý. Nếu khai quật tiếp, sẽ có thể thấy cả con đường từ Đoan Môn. Phía Nam nữa, may còn cái tên chợ Cửa Nam, ghi dấu vị trí cửa Đại Hưng (Nam) đã bị phá. Ngoài cửa Nam còn có cái tên đất Đình Ngang (nơi người muốn được vào Hoàng thành phải dừng lại để soát xét giấy tờ, thẻ bài), Cấm Chỉ (Dừng nơi khu cấm) và cái vườn hoa, thời Pháp thuộc có dựng tượng "Bà đầm xoè". Căn cứ vào câu thơ của nho sĩ Hà Thành cuối thế kỷ XIX: 

Tới Quảng Minh đình tớ muốn nghe

Quảng Minh không thấy, thấy Đầm Xoè !

Quảng Minh đình đời Minh Mạng, là nơi hàng tháng có quan tới giảng “Thập điều” (10 điều trung hiếu tiết nghĩa) bắt dân đi nghe.

Quảng Minh đình, như sử chép, được xây dựng trên nền Quảng Văn đình đời Lê Thánh tông, là nơi dán bố cáo, mệnh lệnh của vua quan, cho dân biết mà thi hành.

Nếu được phép khai quật vườn hoa cửa Nam, nhà khảo cổ có thể tìm thấy nền cũ Quảng Minh đình rồi Quảng Văn đình. Sẽ cũng là điều lý thú.

- ở phía Đông thì trên mặt đất còn di tích Đông Môn đình (đình Cửa Đông) nay đeo biển số nhà 10 Hàng Cân và Đông Môn tự (chùa Cửa Đông), nay đeo biển số nhà 38b Hàng Đường mà nhiều tấm bia cổ còn giữ lại được ở trong chùa có niên đại Lê - Nguyễn khẳng định là chùa được xây dựng ngay phía ngoài cửa Đông Hoa của Hoàng thành Lê. Cuộc điền dã khảo cổ-nhân học văn hoá cuối năm 2002 đã xác định được cửa Đông Hoa là ở nền nhà Hội quán Phúc Kiến, phố Lãn Ông hiện nay. (Trên bản đồ Gia Long là khu vực giữa số 4 - Đông Cung và số 5  Càn/ Kiền điện, nay đánh số là 4b). Các bia thời Gia Long, Tự Đức còn giữ trong nhà Hội quán nói là " Mân thuyền"( thuyền đất Mân- Phúc Kiến) đến Thăng Long buôn bán, đã mua được khu đất hoang, thuộc cửa Đông Hoa thời Lê cũ để xây Hội quán.

- Về phía Tây Hoàng thành Lê, thì còn chứng cứ 
Khán Sơn. Toàn thư chép là ở góc Tây Bắc Hoàng thành, nơi vua Lê Thánh tông và các đại quan ngự xem (khán) quân sĩ tập trận (số 11 trên bản đồ Gia Long). Thời Pháp thuộc, 
chính quyền Pháp sai san phẳng Khán Sơn, xây dựng trường trung học mang tên viên toàn quyền Albert Sarraut, nay được cải tạo, sửa thành trụ sở TƯ Đảng CSVN.

Chùa Một Cột (tên chữ là chùa Diên Hựu), vẫn theo sử chép, được xây dựng thời Lý Thánh tông (1049) để cầu cho vua sống lâu. Văn bia “Sùng Thiện Diên Linh tháp bi ký ”, niên đại Thiên Phù Duệ Vũ -1121 ở chùa Đọi (Hà Nam) còn cho biết chùa Diên Hựu được xây lại hoành tráng vào thời Lý Nhân tông.

Hướng Tây cấm chi danh viên,

Quyết Diên Hựu chi ngự tự

(Hướng về khu vườn nổi tiếng phía Tây Cấm thành

Xây dựng ngôi chùa ngự, của vua sai xây, Diên Hựu )

Chùa Một Cột nay, trải bao lần tàn phá, xây dựng lại 
(cái hiện thể chùa Một Cột là được dựng lại tháng 4-1955) nhưng vẫn ở địa điểm nguyên sơ.

Vậy chùa Một Cột là một điểm mốc ghi dấu Cấm thành thời Lý.

Chùa Am Cây Đề (Thanh Ninh tự) hiện còn ở cuối đường Ông ích Khiêm, đầu đường Sơn Tây. Hai tấm bia Gia Long còn giữ lại được trong chùa cho ta biết: chùa ở ngay sát phía ngoài hành lang phía Tây của Hoàng thành Thăng Long thời Lê. Thời đầu Lê Cảnh Hưng (1740-1786) có một vị cư sĩ ở Bắc Giang tới đây, xây một cái Am dưới cây Đề trong chùa để thờ và giải hoá đám cô hồn không nơi nương tựa. Cuối năm 2002, giới khảo cổ đã đến tận nơi (nay thuộc lãnh thổ 
Xí nghiệp may Chiến Thắng. Cây đề vẫn còn đó, cổ thụ mấy trăm năm, rễ gốc ôm vào lòng một cái am diện tích khoảng 9m2, xây hoàn toàn bằng gạch vồ Lê Cảnh Hưng. Công nhân xí nghiệp may vẫn giữ nguyên vẹn cái am (thời chống Mỹ dùng làm nơi trú ẩn máy bay Mỹ ném bom), có ban thờ đèn nhang liên tục...

Dấu tích dưới lòng đất:

Thế là rõ ! Căn cứ vào sách vở, bi ký, bản đồ, lời truyền miệng, một số di tích trên mặt đất, giới khảo cổ đã xác định được quy mô Hoàng thành Thăng Long các thời Lý- Trần- Lê khoảng 400 ha. Đông là ở khoảng phố Lãn Ông, Tây ở khoảng Ngọc Hà, Nam ở khoảng chợ Cửa Nam- Hàng Đẫy 
(Nguyễn Thái Học), Bắc ở khoảng tiếp giáp gần đường 
Quán Thánh.

Khu di tích khảo cổ vừa khai quật 14.000-16.000m2 phía Tây Hoàng thành Lý- Trần- Lê.

Mùa hè năm 1973, sau hiệp định Paris, nhà nước ta mở công trường xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ông Trường Chinh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Lăng, có dự cảm là nơi đây kề cận Hoàng thành Trần-Lê nên yêu cầu tìm hái cán bộ khảo cổ có chút am hiểu về khu vực có thể có di tích lịch sử này. Tôi cùng với ông Đỗ Văn Ninh và một cán bộ kỹ thuật (đo vẽ khảo cổ) được thu nhận vào theo dõi công việc đào móng xây dựng công trường Lăng Bác.
Chúng tôi thấy gì ? 

- Thấy được cửa Tây- Dương Mã thành- của cái thành đời Nguyễn cùng nhiều đoạn thành, nền là lớp đá ong rất dày, trên xây gạch Nguyễn lẫn lộn gạch vồ Lê.

- Thấy nhiều di vật (gạch, ngói lưu li xanh-vàng, đồ gốm sứ Lý- Trần- Lê - Nguyễn...)

- Thấy những đống xương: người, thú (trâu, bò, lợn,
gà ...), có xương bả vai trâu có một đinh ba sắt xuyên qua (di vật của lễ hiến tế ?).

- Thấy một vài cái giếng xây bằng gạch Giang Tây quân  (chữ in trên gạch, niên đại thuộc Đường thế kỷ VII- IX ), 
có gạch in chữ  “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình 
tứ niên tạo”, (làm năm Long Thụy Thái Bình thứ tư, đời vua thứ 3 nhà Lý - 1057 )... Thời ấy phải nghiêm ngặt tuân thủ định chế của công trường: không được mang vào và mang ra bất cứ hiện vật gì, không được hái, được nói bất cứ cái gì mình biết và không biết, không được ra khái nơi quy định...

Những hiện vật đó nay ở đâu chỉ có Ban chỉ huy 
công trường biết (chắc bảo quản ở đâu đó).

Với công trường Lăng Bác (cũng như việc tìm thấy 
bộ xương voi ở 42 Trần Phú khi sửa đường), chưa thể nói là đã có một nền khảo cổ học đô thị Việt Nam (khảo cổ học mới Việt Nam được phát sinh và phát triển vào cuối thập niên 50 và thập niên 60 của thế kỷ XX, song chủ yếu là khảo cổ ở vùng thôn dã- hang động- đồi gò ( Hoà Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên, Đông Sơn.v.v...Có khảo cổ ở Cổ Loa, cố đô Âu Lạc, nhưng Cổ Loa đã trở thành làng xã, chưa thể coi là khảo cổ học đô thị ). 

Phải chờ đến cuối năm 2002 và 2003, với việc nhà nước cho mở công trường khảo cổ khu vực định xây dựng nhà 
Quốc Hội và Hội trường Ba Đình mới với diện tích khai quật lớn nhất từ trước đến nay, giữa trung tâm Hà  hiện thời 
(hàng chục nghìn mét vuông), ta mới có thể nói là bắt đầu nền khảo cổ học đô thị Việt Nam (có làm khảo cổ ở Hội An nhưng chủ yếu vẫn chỉ là khảo cổ vùng động cát ở khu vực rìa thị xã và ở Cù Lao Chàm).

Với tư cách là người tư vấn của công trường của ban Chủ nhiệm dự án Khảo cổ, chỉ xin nhấn mạnh mấy điều mà tôi cho là chủ chốt như sau: 

1. Chưa từng có một công trường khảo cổ nào ở nước ta 
(và khu vực) mang một tầm cỡ lớn như vậy. Không chỉ về 
quy mô (hàng vạn mét vuông) mà cả về tầm quan trọng: 
Ta đã đụng đến và, nói như ngôn ngữ khảo cổ học, nhìn thấy được, sờ mó được, sở hữu được một di sản văn hiến ngàn năm và trên cả ngàn năm của một Thủ đô- Kinh thành- Đất nước.

2. Mấy triệu hiện vật lịch sử tìm thấy trên một diện tích quá nhá so với quy mô Hoàng thành-Kinh thành Thăng Long Hà .

Nay được phép của Bộ Chính trị cho giới khảo cổ tiếp tục đào tìm trên một diện tích lớn hơn nữa (khoảng trên 20.000m2 nữa), vẫn trong khu vực phía Tây Hoàng thành, thì tôi cả quyết rằng giới khảo cổ- với Viện Khảo cổ là trung tâm- sẽ nhất định tìm thấy nhiều di tích- di vật hiếm quý hơn nữa để góp phần làm sáng tá hơn cái sáng giá của nền văn hiến nhiều ngàn năm của Đất nước.

3. Nó sẽ là cái khôn lường nếu ta muốn dùng một 
khái niệm Phật giáo: vô lương và vô biên. Vì như viện sĩ Nga Alutrin đã nói từ lâu, di vật, di tích khảo cổ chỉ không tìm thấy ở nơi nào nhà khảo cổ không chịu đến và không chịu - hay không đủ kinh phí để khai quật.

4. Cái quý nhất, cái quan trọng nhất, phát hiện có 
ý nghĩa nhất của cuộc khai quật này là các phế tích kiến trúc (cùng với các di vật- hiện vật có liên quan đến các kiến trúc) của các thời, từ Bắc thuộc (Tuỳ-Đuờng thế kỷ VII- IX) qua Lý- Trần-Lê đến Nguyễn.

Khảo cổ học lịch sử Việt Nam - nói rộng, và khảo cổ học kiến trúc, nói hẹp, trước-nay mới chỉ khẳng định được kiến trúc cổ truyền Việt là các kiến trúc thuộc dòng chịu lực bằng khung gỗ liên kết (chứ không phải bằng tường chịu lực như truyền thống kiến trúc Tây Âu, Châu Âu). Xương sống của hệ khung chịu lực ấy là hệ thống cột. Tất cả sức nặng của công trình, của ngôi nhà dồn xuống các cây cột. Và, người Việt đã kê dưới chân các cây cột ấy những tảng đá lớn. Những chân tảng bằng đá ấy vừa chịu  lực vừa chống lún, chống nghiêng cho kiến trúc.

Cuộc khai quật này đã tìm thấy những chân tảng bằng đá. Nhưng, ở khu vực này nền đất yếu (vì rất gần sông) nên bên dưới các chân tảng đã được gia cố rất cẩn thận bằng các hố/cột sái, được lèn-đầm chặt. Một số chân tảng còn nằm đúng vị trí trên các hố sái gia cố. Rất nhiều chân tảng khác đã mất, đã được tận dụng lại ở công trình khác nên chúng ta chỉ còn thấy các "trụ sái". Tuy nhiên, với hiểu biết này, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được về quy mô của kiến trúc xưa (cụ thể về cách thức xác định này, các đồng nghiệp của tôi là Tống Trung Tín và Nguyễn Hồng Kiên sẽ có bài riêng)

Chỉ biết rằng, quy mô các kiến trúc ở đây là lớn. 
Hầu như các kiến trúc còn tồn tại trên mặt đất hiện nay không có bước gian, chiều dài, chiều rộng lớn đến như thế.

Do vậy, ta có thể kết luận rằng: Công trình khảo cổ ở khu vực Ba Đình đã thành công rực rỡ, đã lấy ra từ lòng đất các di tích và di vật vô giá.

Tuy nhiên, giới khảo cổ học chúng tôi được cổ vũ bởi thông cáo của Bộ Chính trị, không thoả mãn với các thành tích đã đạt được. Và chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình, đoàn kết-hợp tác lâu dài, làm việc theo phương pháp hệ thống liên ngành để kết quả khai quật trên một diện 
rộng hơn sẽ mang lại những kết quả rộng lớn hơn. Tương lai đang chờ ở phía trước.

Về Giá trị của khu di sản

 văn hoá Thăng Long - Hà  
ở khu vực Ba Đình

00. Hầu như ai trong chúng ta, có học vấn trung học thôi, cũng thuộc bài thơ “ Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan quê ở Nghi Tàm:

...Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Một số ít người có Hán học còn biết đại thi hào Nguyễn Du có đến hai bài thơ hoài niệm Thăng Long thời cố Lê, xin phép chỉ trích dẫn hai câu:

Thiên niên cự thất thành quan đạo

Nhất phiến tân thành một cố cung.

(tạm dịch là: Lầu gác ngàn năm thành đường cái, 

                        Một toà thánh mới mất cung xưa)

“Tân thành” đây là Bắc thành thời Nguyễn Gia Long, sau đã bị Minh Mạng sai thu hẹp thành tỉnh thành Hà , về đại thể khuôn trong vùng tứ giác Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế - Trần Phú ngày nay. Sau khi Đồng Khánh ký dâng cho thực dân Pháp Hà  thành “nhượng địa” thì thực dân sai phá tanh bành cái thành cổ nhà Nguyễn đó để làm nơi lưu trú của Tổng hành dinh quân đội Pháp và khu vực “phố Tây” cùng sân bóng đá Mangin. Nhà vua yêu nước Thành Thái “ngự giá Bắc tuần” nhân dịp khánh thành cầu “Đô Mỹ” (Pont Doumer = cầu Long Biên nay - 1902) đã cảm hoài:

Nùng lĩnh phù vân kim cổ sắc

Nhị Hà lưu thuỷ khấp ca thanh
(tạm dịch là: Núi Nùng mây nổi màu kim cổ, 

                       Nhị Hà nước chảy khóc lời ca)

Về đại thể cho đến giữa thập kỷ 50 của thế kỷ XX chúng ta vẫn chưa dứt khái thời kỳ “thực cảm văn chương” cho dù đã có một Sở Bảo Doãn Kế Thiện viết cuốn “ Hà  cũ” rồi tiếp đó Hoàng Đạo Thuý cho in cuốn sách máng “Thăng Long - Đông Đô - Hà ” rất văn nhã mở đầu với câu thơ cổ làm lời đề từ:

Ngưu hồ dĩ biến tam triều cục

Long đỗ nhưng lưu bách chiến thành

(tạm dịch: Hồ Trâu đã trải ba triều đại

                   Long đỗ còn lưu bách chiến thành )

Thì cũng như cụ nghè Vũ Tông Phan vẫn cùng mạch “hoài niệm” đó từ đầu thế kỷ XIX

Lý Trần thiên tải phồn hoa địa

 Chỉ tại hồ đầu nhất dạng thu
(tạm dịch: Lý Trần nghìn thuở phồn hoa địa


    Còn lại bên hồ một dáng thu)

Phải đến 1959-1960, kỷ niệm 5 năm ngày “Giải phóng Thủ đô” (10/10/1954 - 10/10/1959) ngọn cờ Sử học mác xít Trần Huy Liệu mới tập hợp một số học giả biên soạn cuốn 
Sử mới về Hà . Đấy là mở đầu của ngành Hà  học 
nói chung, ngành Sử địa phương về Hà  nói riêng.

Còn khá sơ sài về Cổ Sử Thăng Long nhưng đã dấy lên một luận điểm hình như của cụ Biệt Lam Trần Huy Bá 
về Thăng Long - Đông Đô thời Lý Trần ở đâu đó vùng 
Quần Ngựa dựa theo sự lý giải về tấm bản đồ gọi là Bản đồ Hồng Đức 1490, nếu ta không kể trên tạp chí “Tri Tân” thời cuối mùa thực dân, ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, CVP EFEO (Viễn đông bác cổ học viện) đã mô tả khá tỉ mỉ, nhiều kỳ về “Gốm Đại La”.

ở đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, lúc ấy kẻ ngu hèn này còn trẻ - mới gần tới tuổi “tam thập nhị lập” - đã viết một số bài được đăng trên tạp chí “Văn Sử Địa” rồi “Nghiên cứu lịch sử” về “ Mấy vấn đề địa lý lịch sử Hà ” rồi trong khi các sử gia tiền bối Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh cứ cho Đông bộ đầu” thời Lý Trần Lê là ở mạn Thường Tín Hà Đông, thì tôi và Tảo Trang Vũ Tuân Sán, căn cứ vào tấm bia Lê cổ hiện đặt ở chùa Hoè Nhai phố Hàng Than và các tài liệu lịch sử khác đã phủ chính rằng quân cảng Đông bộ đầu là ở dưới dốc Hàng Than và “điển cố” Đông Hoè Tây Liễu để nói rằng hai “đại lộ” cũ của hoàng thành Lý Trần Lê là những con đường nay là đường phố Hoè Nhai, Liễu Giai.

Tôi đã đi và viết “Điền dã Hà ” thời cố GS-TS-VS Phạm Huy Thông làm Viện trưởng Viện KCH. Cũng chỉ 
căn cứ vào các di tích trên mặt đất thôi, và bi ký thôi. Ví dụ: chùa Một Cột khởi dựng từ đời Lý, bia năm Thiên Phù 
Duệ Vũ (1121) hiện còn ở chùa Long Đội (chùa Đọi) Hà Nam ghi “hướng tây Cấm chi danh viên, quyết Diên Hựu chi 
ngự tự” (hướng về khu vườn nổi tiếng phía Tây Cấm thành, dựng chùa ngự Diên Hựu). Rồi “chùa am cây đề” ở cuối đường Ông ích Khiêm bắt góc phố Sơn Tây, hai bia cổ Gia Long còn đặt trong chùa nói đại ý: Thời Lê Cảnh Hưng (1740-1786), có vị cư sĩ ở Bắc Giang tới dựng “chùa am cây đề” ở làng Thanh Ninh bên bờ sông Ngọc Hà sát ngay bên ngoài hành lang phía Tây thành Thăng Long. Tới đầu thập kỷ 70, khi cùng Tảo Trang Vũ Tuân Sán biên soạn cuốn “ Hà  nghìn xưa” (in đầu năm 1975) thì chúng tôi đã hình thành xong luận điểm : Hoàng thành Thăng Long Lý - Trần - Lê và tỉnh thành Nguyễn về đại thể vẫn ở xung quanh Rốn Rồng - Long Đỗ - Nùng sơn với cái tâm cái lõi là điện Kính Thiên và cái trục trung tâm (Khoa kiến trúc Tây Phương gọi là Generator, Ligne génératrice) là từ Đoan Môn (cửa Nam) qua nền điện Kính Thiên tới Hậu Lâu - cửa Bắc.

Một vết đạn chưa mờ trên cửa Bắc





(Chế Lan Viên)

01. Năm 1973, Đảng và Nhà nước bắt tay xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở công trường mang bí số 75-808. Với dự cảm khoa học, ngài Trường Chinh, trưởng ban 
chỉ đạo việc xây dựng Lăng, cho rằng công trường này sẽ đụng chạm đến hoàng thành hoàng cung xưa nên yêu cầu Ban chỉ huy công trường (KTS Vương Quốc Mỹ, tướng quân Phùng Thế Tài … phải gọi vài nhà khảo cổ vào theo dõi việc thực thi Lăng Bác ở dưới mặt đất. Tôi và sau đó Đỗ Văn Ninh (nay đều trở thành GS, PGS) được gọi vào làm nhân viên thứ 192, 193 gì đó của công trường 75-808. Chúng tôi phải trực 3 ca, làm ngày làm đêm và đã giúp Ban chỉ huy công trường phát hiện và xử lý một số di tích di vật Thăng Long-Hà  xưa, như mấy cái giếng từ thời Đại La với các viên gạch “Giang Tây quân”, mấy đoạn thành Nguyễn và cửa Dương mã tây thành cùng nhiều hiện vật khác: gạch, ngói, lưu li xanh vàng, xương cốt người và động vật Lý - Trần - Lê trong đó có vương bả vai trâu còn được cắm xuyên mũi “linh (đinh) một” bằng sắt v.v… Các di tích di vật đó được chỉnh lý bước đầu và Ban Chỉ huy công trường bảo quản, không được mang ra khái công trường, không được công bố rộng rãi cho “bàn dân thiên hạ” biết. Đó là “bí mật quốc gia” “sống để bụng chết mang theo”.

Đấy là sự khởi đầu của KCH đô thị, Hà  nếu ta không kể khi sửa đường Trần Phú phát hiện ngẫu nhiên một bộ xương voi bán hoá thạch được mang về bảo quản ở 90B đường phố Thợ Nhuộm nơi lưu niệm đồng chí Trần Phú và trụ sở Ban quản lý di tích Hà .

02. Phải chờ đến đầu thế kỷ XXI thì nền KCH đô thị 
Hà  mới thực sự bắt đầu nếu ta không kể đến những công cuộc khai quật KCH ở cố đô Âu Lạc nhưng từ lâu và cho đến nay đã nông thôn hoá thành xã Cổ Loa huyện Đông Anh để đang chờ công cuộc đô thị hoá mới.

03. Hội Sử học Việt Nam hết sức hoan nghênh và xin bày tá lời cám ơn chân thành tới quý vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trung tâm khoa học xã hội & Nhân văn quốc gia, Bộ Văn hóa thông tin, Bộ Xây Dựng, Ban Quản Lý Dự án xây dựng Hội trường Ba Đình (mới) đã tạo những điều kiện thuận lợi cho giới KCH (Bao gồm Viện KCH) được tiến hành công cuộc khai quật ở công trường Hoàng Diệu. Điều này rất phù hợp và là một biểu hiện thực tế của việc thực thi Luật 
Di sản văn hoá mà Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vừa ban hành.

Tiếp theo công cuộc khai quật KCH lớn tại Lung Leng (Kontum) nhân việc xây dựng công trình thuỷ điện Yaly, đây là một công trường khai quật KCH có quy mô lớn nhất ở nước ta (và toàn vùng Đông Nam á) từ xưa đến nay, với số lượng các GS, PGS, TS, Thạc sĩ, sinh viên và công nhân, viên chức, dân công tham gia đông đảo nhất xưa nay ở giữa trung tâm thủ đô Hà  đúng vào dịp Thủ đô cùng cả nước đang hân hoan chào đón SEAGAME 22 và nhiệt tình đóng góp công sức, tâm huyết cho việc Kỷ niệm “Ngàn năm văn hiến Thăng Long” trong thời gian tới (2010).

04. Công cuộc khai quật này mới tiến hành (có phần gấp gáp) trong gần 9 tháng qua (từ cuối tháng 12 -2002 đến nay (9 - 2003)) trong điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt song nhờ nỗ lực vượt bậc của giới KCH và các cơ quan hữu quan đã làm phát lộ một phức thể (multiplex) di tích và một khối lượng khổng lồ (hơn 4 triệu) di vật khảo cổ trong đó có nhiêu di tích và di vật quý hiếm có liên quan trực tiếp - hữu cơ đến phần phía Tây của hoàng thành và hoàng cung Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh cùng các di tích di vật tiền Thăng Long và Bắc thành, Hà  tỉnh thành thời Nguyễn cho đến cả sau đó nữa (hậu Thăng Long ) ở thế kỷ XX.

Chúng ta đã làm rõ các di tích cùng cấu kiện kiến trúc dinh thự-cung điện, sông-lạch, giếng nước (xây gạch) nối tiếp- đan xen nhau trong các lớp đất (và địa tầng văn hoá) của cả một chuỗi thời gian liên tục của sự phát triển lịch sử từ 
Đại La (thế kỷ VII-IX), Đinh - Tiền - Lê (thế kỷ X), Lý - Trần (thế kỷ X-XV), Lê - Mạc (thế kỷ XV-XVIII), Nguyễn (thế kỷ XIX) … với những chứng tích xác thực về niên đại (những viên gạch ngói có ghi chữ Hán: “Giang Tây quân” (thế kỷ VII-IX), “Đại Việt quốc quân thành chuyên” (thế kỷ X), “Lý gia đệ tam đế Long Thuỵ thái bình tứ niên tạo” (1057), ký hiệu các đội quân thời Lý - Trần - Lê (Thần Dực, Thánh Dực, Vũ tráng, Đỗ phong quân v..v…).

Chúng ta thu được một số lượng lớn các đồ gốm - sứ 
và các vật dụng thường ngày khác và chứng minh được sự tồn tại của các lò gốm sứ bản địa ở Thăng Long xưa cùng các đồ gốm sứ có giao lưu với Trung Hoa (Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam), Nhật Bản (Hizen) và các khu vực xa hơn nữa về phía Tây, phía Nam.

Chúng ta cũng đã tìm thấy một số mộ táng đánh dấu phong tục từng thời.

Cũng tìm thấy nhiều vũ khí (dáo - mác, súng thần công...) bằng đồng, sắt và một số lượng không nhỏ các loại 
tiền đồng của các thời.

Không thiếu các loại xương thú - cá, sò của nền văn hoá ẩm thực Việt Nam qua các đời.

Đặc biệt là rất nhiều hiện vật điêu khắc trang trí, kiến trúc, đồ trang sức chứng tỏ những bàn tay vàng tài hoa của 
tổ tiên ngày trước.

05. Tóm lại, qua các phát hiện khảo cổ quý giá và vô giá này, giới Sử học và KCH càng khẳng định về một cái lõi của sự phát triển liên tục ngàn năm của trung tâm Thăng Long Hà  bao quanh các Rốn Rồng - Long Đỗ (là núi Nùng với điện Kính Thiên dựng trên) cùng sông Tô Lịch - Ngọc Hà của một đô thị sông - hồ cổ kính của nước Việt và á Đông xưa.

Đây là một di sản vô giá lâu nay tiềm ẩn trong lòng mảnh “Đất ngàn năm văn vật” nay nhờ KCH mà đã hiển hiện (hiển minh) khiến chúng ta có thể hình dung rõ vẻ Đẹp giản dị mà sâu lắng của nền văn minh đại việt được 
kế tục xây dựng qua bao thế hệ - thế kỷ sáng tạo độc đáo của tổ tiên ta.  

Chúng ta cần tiếp tục tìm tòi, mở rộng hơn nữa việc khai quật KCH một cách bình tĩnh, thung dung, ổn đáng, để giữ gìn và phát huy cái Di sản văn hoá vô giá này “cho muôn đời con cháu mai sau” (Lời đức Lý Thái Tổ Công Uẩn trong chiếu dời Đô thế kỷ thứ X). 

Bàn thêm về thành Thăng Long
 đời lý trần


Hà  có thể tự hào là một trong những thành cổ nhất thế giới. Tiền thân Hà  kinh thành Thăng Long- chính là một biểu hiện cụ thể của nền văn hoá lâu đời của dân tộc. Vấn đề lịch sử Thăng Long đã được nghiên cứu khá nhiều, nhất là từ ngày hoà bình lập lại. Bài này nhằm góp thêm một số tài liệu và nhận định về việc thành Thăng Long thời Lý Trần dựa vào sự điều tra tại chỗ, kết hợp với một số tài liệu bằng chữ viết.


Trước hết chúng tôi xin bàn trở lại một chút về những thành quách thời thuộc Đường ít nhiều có liên quan đến thành Thăng Long thời Lý Trần.

1. La  thành và Đại  La thành thời thuộc Đường 


Theo các tài liệu cũ thì Lý Nam đế (Lý Bí) là người đầu tiên dựng thành quách ở khu vực Hà . Năm 545 để đối phó với cuộc xâm lược của Trần Bá  Tiên, Lý Nam đế đã tập trung vài vạn quân, dựng thành, rào luỹ (thành sách 城柵) ở cửa sông Tô Lịch (Tô Lịch giang khẩu) (1). Cửa sông Tô Lịch và khu vực Hàng Buồm ngày nay, đến thời Lý Trần nó vẫn còn mang tên Giang khẩu. Thế là cái thành đầu tiên của Hà  đã được xây dựng ngay trên khu đất vừa gần sông Hồng vừa gần sông Tô Lịch. Năm 602, nhà Tuỳ sau khi đàn áp xong Lý Phật tử, để đối phó với những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, đã tiến hành một số cải cách về hành chính, đồng thời chuyển trị sở đô hộ từ Long Biên (khu vực huyện Tiên Sơn, Hà Bắc) sang Tống Bình, tức miền Hà  ngày nay (1).


Có thể nói rằng từ khi Khâu Hoà bắt đầu xây dựng 
Tử thành (子城 - thành nhỏ) năm 621 (2) cho đến Cao Biền đắp “An Nam thành” (3), bọn đô hộ phong kiến nhà Đường đã liên tiếp đắp nhiều thành ở khu vực Hà  hiện tại. Năm 767 Trương Bá Nghi xây La thành (thành bao quanh bên ngoài), thành này chỉ cao vài thước, nhỏ hẹp và không lấy gì làm chắc chắn (4). Năm 791 và 801 đô hộ Triệu Xương và Bùi Thái sửa sang thêm La thành này. Năm 808 Trương Châu sửa lại La  thành, gọi là “An Nam La thành”, cao 22 thước (( 31cm = 6m82). Thành có 3 cửa, trên có lầu. Cửa Đông và cửa Tây có lầu 3 gian, cửa Nam (là cửa chính) có lầu 5 gian. Trong thành có 10 cung, hai bên tả hữu đại sảnh dựng lầu giáp trượng 40 gian để chứa vũ khí. Đây là cái thành đầu tiên có qui mô tương đối lớn. Vị trí của nó - theo Nguyên Hoà quận huyện chí (q. 38, 3b, 4a) và các tài liệu sẽ dẫn sau đây - ở gần sông Tô Lịch. Đại La thành chí (do Phương dư kỷ yếu q. 112 dẫn) nói rằng: Thành cũ do Trương Bá Nghi đắp (và do Trương Châu sửa - TG) vốn ở phía nam sông. Theo Giao Châu ký của Triệu công (do Việt Điện u linh tập dẫn) thì trong khoảng niên hiệu Trường Khánh đời Đường Mục tông (824), đô hộ Lý Nguyên Hỉ thấy ở phía Bắc thành có dòng nước chẩy ngược nên sai bói chọn đất đời phủ trị. Cựu Đường thư viết “Năm thứ nhất hiệu Bảo Lịch” (825), tháng 5 ngày Canh Ngọ, Lý Nguyên - Hỉ ở An Nam tâu dời phủ đô hộ sang bờ bắc sông” (1). 

Nhưng chỉ được ít lâu phủ trị đô hộ lại trở lại phía Nam sông (2).

Vậy con sông với “dòng nước chảy ngược” nói ở đây là sông nào? Các tài liệu dẫn ở trên chỉ dùng chữ “giang” (江) một cách chung chung. Theo luận chứng của chúng thì sông đó chính là sông Tô Lịch, một nhánh xưa của sông Hồng. Hiện tượng chảy ngược dòng của sông Tô Lịch thường được nhắc đến nhiều trong sử sách. Toàn thư viết: Năm 1290 “Mùa hè, tháng tư. Sông Tô Lịch chảy ngược” (3) và chú thích: “Mỗi khi có mưa to thì nước sông này dâng tràn đầy và chảy ngược lại (nghịch lưu逆流)” (4). Hiện tượng sông Tô Lịchchảy ngược dòng còn phù hợp với truyền thuyết về Từ Đạo Hạnh “tới cầu Vu Quyết (khoảng làng Cót hiện nay - TG) cầm gậy thử ném xuống sông (Tô Lịch) nước đang chảy mạnh. Gậy trôi ngược dòng như rồng lội, đến cầu Tây Dương (Cầu Giấy - TG) mới dừng lại (1). Giao Châu ký cũng như An Nam kỷ yếu và các thư tịch khác đều nói Lý Nguyên Hỉ đắp thành nhỏ ở khu đất bên bờ sông Tô Lịch, nơi cố trạch của Tô Lịch và tâu với vua Đường xin phong cho Tô Lịch làm thành hoàng (2). 
Đô hộ Điền Tảo hàng năm bắt dân nộp tiền làm luỹ gỗ ở quanh thành. Năm 858 đô hộ Vương Thức lấy tiền thuế một năm của An Nam mua tre gỗ trồng quanh 12 dặm thành, đào hào, rào luỹ, ngoài lại trồng tre gai (3). Vì vậy thành đó còn mang tên là thành Lặc Trúc (4). Việc bọn đô hộ liên tiếp đắp thành ở khu vực với nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân địa phương và những cuộc xâm lấn của nước ngoài. 


Tài liệu về thành quách ở khu vực Hà Nội cuối thế kỷ IX còn được ghi lại trong Man thư. Tác giả sách này là Phàn Xước, người giúp việc văn thư cho viên Kinh lược sứ An Nam đô hộ phủ Thái Tập. Man thư có đoạn viết: “Năm Hàm Thông thứ 3, tháng chạp, ngày 27 (đầu năm 863) giặc Man (Nam Chiếu – T.Q.V) đến sát thành trì Giao Châu (交州城池) Quân Hà Man đặt doanh trại ở thành của sông Tô Lịch, cũng phân bố bọn giặc ở trên hàng dẫy bè mảng gồm hơn hai nghìn tên” (5).


“Năm Hàm Thông thứ 4, tháng Giêng ngày 23, Thái Tập đứng trên thành dùng nỏ bắn được 200 tên Vọng Thư tử - man và hơn 30 cỗ ngựa. Ngày 7 tháng 2 thành bị hãm. 
Bản sứ của thần (Phàn Xước - TG) là Thái Tập bị trúng tên ở đầu gối bên tả, những người tay chân đều đã hết. Thần bị trúng tên ở cổ tay bên hữu, mang ấn lội nước sang sông. Kiện tướng Kinh Nam, Giang Tây, Ngạc, Nhạc, Tương Châu ước hơn 400 người mang mạch đao, cưỡi ngựa chạy đến ven bờ sông phía Đông thành. Đô Ngu Hậu Kinh Nam Nguyên Duy  Đức, Quản đô hầu Đàm Khả Ngôn, phán quan Giang Tây quân Truyền Môn bảo tướng sĩ rằng: “Các ngươi! Bến sông không có thuyền, xuống nước tất chết, cùng với anh em mỗi người giết được hai tên giặc man chúng ta cũng được lợi rồi”. Bèn cùng đốc xuất nhau vào Đông La thành (東羅城), xúm vây ở cổng, mỗi bên bày trường đao, một bên bày trường mã đánh bất ngờ quân Man đang từ bên sông ngoài thành cưỡi ngựa vào cổng không phòng bị gì. Thần thấy vị sư Vô Ngại nói rằng: “Ngày hôm trước lúc giờ Ngọ, quay lại giết giặc và ngựa, được khoảng hai ba nghìn tên giặc và ba trăm cỗ ngựa. Man tặc Dương Tư Tấn ở trong Tử thành (子城) lúc canh một mới biết và ra cứu” 1.


Sự kiện trên cũng được chép trong bộ sử Tư trị thông giám của Tư Mã Quang đời Tống (cuối XI). Theo Tư trị thông giám “Năm Hàm Thông thứ 4 (863) mùa Xuân tháng Giêng, ngày Canh Ngọ quân Nam Chiếu vây hãm Giao Chỉ. Những người tay chân của Thái Tập đều bị chết. Tập một mình đi bộ, cố gắng chiến đấu, thân bị đến 10 mũi tên. Muốn chạy mau ra thuyền giám quân thì thuyền đã rời khỏi bờ, nên bị chết đuối. Kẻ liêu thuộc là Phàn Xước mang ấn vượt qua sông. Tướng sĩ Kinh Nam, Giang Tây, Ngạc, Nhạc, Tương Châu hơn 400 người đều chạy đến bến nước ở phía Đông thành. Ngu hầu Kinh Nam là Nguyễn Duy Đức bảo đám đông: “Chúng ta không có thuyền, xuống nước tất chết, chẳng thà quay lại về thành đánh quân Man, lấy một mạng đổi hai mạng giặc quân Man, cũng còn có lợi”. Bèn quay về thành vào cửa Đông La (東羅門). Quân Man không phòng bị. Bọn Duy Đức thả binh lính giết hơn hai nghìn giặc. Đến đêm tướng Man là Dương Tư Tấn mới từ Tử thành ra cứu. Bọn Duy - Đức đều bị chết. Quân Nam Chiếu hai lần vây hãm Giao Chỉ vừa bắt làm tù binh đến 15 vạn người. Chúng lưu lại 2 vạn tên, sai Tư Tấn đóng ở Giao Chỉ thành”.


Theo các tài liệu trên thì vào khoảng năm 863 ở khu vực Hà Nội có 3 thành:


1. Thành Giao Châu hay thành Giao Chỉ tức là phủ thành đô hộ, mục tiêu tấn công của quân Nam Chiếu đầu năm 863. Khi quân Nam Chiếu đánh bại bọn đô hộ Thái Tập, giết chết bọn Nguyên Duy Đức thì Nam Chiếu chiếm đóng thành này.


2. Tử thành là nơi Dương Tư Tấn đóng quân khi bắt đầu chiếm được Tống Bình. Tử thành dựng từ đời Khâu Hoà (621) có nghĩa là một thành nhỏ phụ thuộc vào thành chính. Căn cứ vào việc Bùi Thái năm 801 bắt quân sĩ sửa sang La thành, lấp bỏ hào rãnh trong thành để hợp làm một thành(1), ta có thể cho rằng Tử thành (chu vi khoảng 1km6) nằm gọn trong thành chính (chu vi hơn 6km) như các thời bên trong thành có Hoàng thành (2).


3. Thành cũ Tô Lịch(Tô Lịch cựu thành) nơi quân Hà Nam đóng. Sử cũ phân biệt “thành cũ” và “thành hiện tại” (kim thành) (3). “Thành hiện tại” tức là thành đắp từ thời Lý  Nguyên Hỉ (825) và được sửa sang ở các thời đô hộ Điền Tảo, Vương Thức (858) cũng tức là thành Giao Châu (hay Giao Chỉ) hay phủ thành đô hộ nói ở trên. “Thành cũ” là thành đắp từ thời Trương Bá Nghi (767), Trương Châu (808). Hiện nay chưa thể xác định được vị trí của “thành cũ” ở đâu, chỉ biết rằng nó cũng ở bên bờ sông Tô Lịch. Nguyên Hoà quận huyện chí (viết khoảng niên hiệu Nguyên Hoà (806 - 820) nói rằng sông Từ Liêm (tức sông Nhuệ) chảy ở phía Nam huyện ở phía Nam, cách huyện trị 200 (372m) (4).


Khu vực Hà Nội vừa ở gần sông Tô Lịch vừa ở gần sông Nhuệ nhất là miền Dịch Vọng, Cầu Giấy, Thủ Lệ. Người ta ngờ rằng di tích những luỹ đất còn sót lại cho đến nay ở miền đền Voi Phục là di tích “thành cũ Tô Lịch” (5).


Còn “thành hiện tại” hay “thành Giao Châu” tức phủ thành đô hộ An Nam năm 863 vị trí ra sao?.


a) Phía Bắc thành đó có sông “chảy ngược dòng” tức là sông Tô Lịch(1). Trong khu vực thành có nhà cũ của Tô Lịch ở ven con sông cũng mang tên Tô Lịch.


b) Phía Đông thành đó ở gần sông Hồng.


Theo Man thư và Tư trị thông giám (tài liệu dẫn ở trên) thì La thành (đúng ra là một danh từ chung sau quen dùng như danh từ riêng) về phía Đông giáp với sông (Thái Tập, Phàn Xước, bọn Nguyên Duy Đức bị quân Nam Chiếu đánh thua đều chạy về phía Đông thành để ra bờ sông hi vọng có thể để vượt sông chạy về Bắc). Sông đó là sông Hồng chứ không thể là con sông nào khác. La thành có cửa Đông (Tư trị thông giám chép là Đông La môn); bọn Nguyên Duy Đức chạy ra bờ sông Hồng không có thuyền đã kéo nhau quay trở lại cửa Đông để đánh nhau lần cuối cùng với quân Nam Chiếu.


Đây là một nhận xét hết sức quan trọng: Nó chứng tỏ rằng ngay từ giữa thế kỷ thứ IX thành luỹ ở khu vực Hà Nội một mặt (phía Bắc) nằm kề sông Tô Lịch, mặt khác (phía Đông) đã nằm sát trên bờ sông Hồng. Nhận xét đó bác bỏ quan điểm thông thường của các nhà nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam (Nguyên Thiệu Lâu, Đào Duy Anh, Trần Huy Bá, các tác giả cuốn Lịch sử thủ đô Hà Nội …) cho rằng thành cũ của Hà Nội nằm ở phía Tây, càng về các thời đại sau (Lý Trần, Lê sơ) mới càng chuyển dịch về phía Đông, cho gần sông Hồng. Những luận điểm tiếp sau đây sẽ càng củng cố quan điểm mới đó của chúng tôi.


Bây giờ chúng ta chuyển sang bàn về vấn đề thành Đại La. Thường thường tên “Đại La thành” gắn liền với tên tuổi Cao Biền, viên Tiết độ sứ Tĩnh hải quân (Đường đổi An Nam đô hộ phủ làm Tĩnh hải quân tiết trấn) từ năm 866 đến năm 868. Tiểu sử Cao Biền chép trong Đường thư chỉ nói gọn một câu: “Biền đắp An Nam La thành” (1). Tư trị thông giám chép: La thành của Cao Biền đắp chu vi là 3.000 bộ ((6(31cm = 5km 580) trong đó dựng 40 vạn gian nhà (2). Việt sử lược chép: “Biền đắp lại La thành chu vi 1980 trượng 5 thước (= 6km139) cao 2 trượng 6 thước (= 8m06), chân thành rộng 2 trượng 6 thước (=8m 06), bốn mặt xây nữ tường (tường nhỏ xây trên thành lớn) cao 5 thước 5 tấc (= 1m70), 55 lầu vọng địch (vọng gác), 5 môn lầu (lầu xây trên cửa thành), 6 ủng môn (cửa tò vò, cửa nách), đào 3 ngòi nước, đắp 34 con đường; lại đắp đê chu vi 2.125 trượng 8 thước (= 6km589) cao 1 trượng 5 thước (= 4m65), chân đê rộng 3 trượng (= 9m30), lại dựng hơn 5.000 gian nhà” (1). Mãi đến thời Lý, trong tờ chiếu dời đô của Lý Thái Tổ mới thấy gọi thành mà Cao Biền đắp (hay đắp lại) là Đại La thành, đúng như một danh từ riêng.


Vậy Đại La thành hay La thành chỉ là một, theo nguyên nghĩa chỉ là tường luỹ, vây quanh một cái thành. Chu vi La thành của Cao Biền khoảng hơn 6km5, qui mô thành trong chưa đến 6km, nghĩa là còn bé hơn cái thành Hà Nội kiểu Vauban xây thời Nguyễn (2).


Vị trí thành Đại La ở đâu? ý kiến của hầu hết các nhà nghiên cứu phương Tây và Việt Nam từ trước đến nay (Pelliot, Madrolle (3), Đào Duy Anh, Trần Huy Bá, các tác giả Lịch sử thủ đô Hà Nội v.v...) đều chỉ định vị trí thành Đại La ở khu vực Quần Ngựa phía Nam đường Hoàng Hoa Thám hiện nay. Lý do duy nhất là ở vùng đó phát hiện được nhiều gạch ngói, đồ gốm... thuộc về cái mà giới học giả thực dân Pháp gọi là “văn minh Đại La” (thực ra là thuộc nền “nghệ thuật Thăng Long”). Theo ý chúng tôi, việc chỉ định vị trí thành Đại La như vậy là sai lầm:


1. Nếu Cao Biền chỉ đắp lại An Nam La thành thì vị trí của thành đó về phía Đông đã ở sát sông Hồng mà chu vi chỉ có hơn 6km, cho nên không thể bao gồm cả một vùng từ bờ sông Hồng ở phía Đông đến vùng Quần Ngựa ở phía Tây được. Riêng đường Hoàng Hoa Thám đã dài 3.300m. Và đường Bưởi Cầu Giấy đã dài 2.200m rồi!.


2. Đền Bạch Mã ở phố hàng Buồm hiện nay là do Cao Biền dựng ở cửa Đông ngoài thành, bên bờ sông Hồng. Thần tích đền Bạch Mã, Việt Điện u linh (viết đầu thế kỷ XIV), Lĩnh Nam chích quái đều khẳng định như vậy (1). Chúng ta sẽ còn trở lại vấn đề đền Bạch Mã khi bàn đến vị trí thành Thăng Long thời Lý, Trần. Bấy giờ sông Hồng còn ăn sâu vào sát đền Bạch Mã ngày nay.


3. Theo Hoàng Việt địa dư thì quán Huyền Thiên ở phường Đồng Xuân xưa (nay ở số 54 phố Hàng Khoai gần chợ Đồng Xuân) thờ Huyền Thiên đại đế, quán này lập từ thời thuộc Đường ở trong phủ thành. Đời Trần, Trần Nguyên Đán có bài thơ nổi tiếng đề quán Huyền Thiên (xem Hoàng Việt thi văn tuyển).      


Như vậy La thành hay Đại La thành thời thuộc Đường về phía Đông bao gồm một phần khu chợ Đồng  Xuân và khu Hàng Buồm hiện nay và ở sát ngay bờ sông Hồng. Điều đó cũng phù hợp với tài liệu sử cũ nói rằng lúc Lý Thái  tổ từ Hoa Lư dời đô ra thành Đại La đã “đỗ thuyền ở dưới thành”
.

4. Theo truyền thuyết, vị thần xuất hiện ra cho 
Cao Biền thấy tự xưng là “thần khí thiêng đất Long Đỗ”. Danh hiệu của thần Bạch Mã là “ Long Đỗ thần quân Quảng Lợi Bạch Mã đại vương” (1). Long Đỗ chính là một tên khác của núi Nùng trên đó có điện Kính Thiên đời Lê hiện còn dấu vết ở trong thành Hà ngày nay.


Về cư dân khu vực Hà thời thuộc Đường, ta thấy ngoài 4.200 quan lại thuộc An Nam đô hộ phủ và hàng vạn quân đồn trú, dân cư ở đây đã khá đông đúc. Con số 40 vạn gian nhà do Cao Biền dựng có thể hơi quá đáng (cũng như con số 15 vạn dân Nam Chiếu giết hại và bắt tù), song cũng cho ta ý niệm về mật độ tập trung cư dân ở khu vực Hà Nội thời bấy giờ. Chính vì vậy trong tờ “Chiếu dời đô” Lý Công Uẩn đã nói ở thành Đại La “muôn vật cực kỳ giàu thịnh đông vui”. 
Đấy cũng là một trong những lý do dời đô từ Hoa Lư ra khu vực Hà Nội ngay nay của Lý Thái tổ.

II. Thành Thăng Long thời Lý - Trần


Năm 1010, Lý Thái tổ dời đô từ Hoa Lư (Trường Yên - Ninh Bình) ra “thành Đại La, đô cũ của Cao vương (tức Cao Biền. T.Q.V)” (Chiếu dời đô) và đổi tên thành Đại La ra “thành Thăng Long” (Rồng bay lên) để biểu thị thế đang vươn lên của dân tộc và chế độ phong kiến Việt Nam.


Sử sách cũ chép về khu vực Hà Nội thời Lý Trần thường đề cập đến các tên thành sau đây (ngoài tên “Thăng Long thành” chỉ chung toàn bộ kinh thành Thăng Long thời Lý - Trần):



- Đại La thành



- Long thành



- Phượng thành 



- Long phượng thành



- Cấm thành


1. Đại La thành thời Lý Trần và vấn đề địa giới kinh thành Thăng Long


Các tác giả Việt sử thông giám cương mục hoàn toàn có lý khi cho rằng dấu vết thành Đại La (hay La Thành) còn lại đến ngày nay không phải hoàn toàn do Cao Biền đắp mà là di tích La Thành đắp từ thời Lý Trần (1). Năm 1014 nhà Lý sai “đắp thành đất ở chung quanh kinh thành Thăng Long” (2), sửa sang lại vào những năm 1024 (3), 1078 và cũng gọi là Đại La thành (4). Cho nên, các tác giả Lịch sử thủ đô Hà Nội và ông Trần Hải Lượng hoàn toàn có lý khi khẳng định rằng “Đại La thành rộng hẹp như thế nào cũng có nghĩa là kinh thành Thăng Long thời Lý Trần rộng hẹp như thế nào” (1) 
vì Đại La thành là địa giới bao quanh kinh thành Thăng Long (2).


Theo Việt sử lược, năm 1165 vua Lý Anh Tông xuống chiếu dời Đại La thành ở cửa Triều Đông lui vào 75 thước, xây bằng gạch đá để tránh nước sông vỡ lở (3). Triều Đông bộ hay Đông bộ đầu, như chúng tôi đã xác định ở vào khoảng dốc Hàng Than, mé trên cầu Long Biên (4). Vậy về phía Đông Đại La thành thời Lý Trần chạy dọc theo bờ sông Hồng. Khi ấy sông Hồng còn ăn sát vào phía đền Bạch Mã (Hàng Buồm) và đền Hai Bà Trưng ở bãi Đồng Nhân: Một tấm bia đề niên hiệu Chính Hòa năm thứ 8 (1687) hiện để ở đền Bạch Mã còn ghi: “Đền ta... chung đúc khí thiêng của núi Nùng, có La thành vòng quanh bên phải, sông Nhị uốn theo bên trái.


Theo Toàn thư năm 1028, Lý Thái Tông “phong cho Đồng Cổ sơn thần (thần trống đồng – T.Q.V) tước vương, lập miếu thờ và tổ chức hội thề ở đó...” chiếu hữu  - ti lập miếu ở bền hữu Đại La thành, sau chùa Thánh Thọ” (5). Đền Đồng Cổ hiện nay vẫn còn thuộc làng Đông Xã gần Bưởi, khu phố Ba Đình, giữa đường Thuỵ Khê và đường Hoàng Hoa Thám, ở sát bên phải đường Hoàng Hoa Thám (nếu ta đi từ  thành lên Bưởi). Vậy đường Hoàng Hoa Thám hiện nay là di tích một số bộ phận của Đại La thành thời Lý - Trần ở phía Bắc và phía Tây Hà Nội. Chính vì vậy mà tập truyền trong nhân dân địa phương ở khu vực Bưởi và quần Ngựa vẫn gọi đường Hoàng Hoa Thám là “thành nhà Lý” (Lý thành). Đây là dấu vết thành Đại La của Lý chứ không phải di tích thành  (Hoàng thành) thời Lý Trần như một số nhà nghiên cứu sử học khẳng định.


Theo Việt sử lược, năm 1048 Lý Thái Tông lập đàn xã tắc ở phía ngoài cửa trường quảng để làm nơi bốn mùa cúng tế, cầu được mùa (1). Đàn nay hiện còn lại dấu vết ở tên gọi thôn Xã Đàn gần Nam Đồng, ¤ Chợ Dừa ở phía Nam Hà Nội, ngay mé bên phải đê La Thành (nếu đi từ ¤ Chợ Dừa theo đê La Thành tới đường Đại Cồ Việt và đường Trần Khát Chân nối tiếp theo cho đến ô Đông Mác). Cửa Trường quảng cũng có tên là “cửa thành chợ Dừa” chép trong Toàn thư (2). Thỉnh thoảng kinh thành Thăng Long vẫn bị lụt (3). 

Những nhận xét trên đây về vị trí và chức năng của Đại La thành thời Lý, Trần lại dẫn chúng ta đến một nhận xét khác hết sức quan trọng là: Kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần đại để bao gồm khu vực  thành của Thành phố Hà Nội ngày nay. Như vậy là ngay từ thế kỷ thứ XI, Thăng Long vừa là thủ đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị phong kiến có quy mô tương đối lớn. Từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XIX, nói chung Thăng Long là một thành thị có địa giới tương đối ổn định. Trong một bài nghiên cứu khác, chúng tôi sẽ trình bày về tổ chức hành chính và các phố phường của thành Thăng Long. Nhân đây xin nói ngay rằng chúng tôi không đồng ý với quan điểm của ông Trần Hải Lượng khi ông cho rằng Thăng Long chỉ là một thị trấn chứ chưa đạt tới trình độ của một thị xã hay một thành phố hiện đại (1).

2. Long phượng thành thời Lý, Trần và vấn đề vị trí của Hoàng thành Thăng -long


Ngoài Đại La thành là thành đất vây bọc toàn bộ kinh thành Thăng Long (gồm khu vực phố phường của nhân dân và Hoàng thành) sử cũ còn ghi lại các tên Long thành, Phượng thành, Long phượng thành, Long môn Phượng thành.. Những tên này theo ý chúng tôi đều dùng để chỉ khu vực Hoàng thành gồm các lâu đài, cung điện của vua và triều đình phong kiến.


Việt sử lược và toàn thư chép năm 1029 Lý Thái - tông sai mở rộng qui mô điện Càn nguyên, xây thêm các điện Tuyên Đức, Diên Phúc, Văn Minh, Quảng Vũ, Lầu chuông, điện Phụng Thiên, lầu Chính Dương, điện Trường Xuân, Long Đồ các, “bên ngoài đắp một tầng, gọi là Long  thành” (1). Vậy Long thành là thành vây quanh các cung điện, ta thường gọi là Hoàng thành. Năm 1049, vua Lý sai “đào ngôi ngự ở phía ngoài Phượng thành” (2). Nhà Trần năm 1243 “Tháng 2, xây thành hiệu là Long phượng thành” (3). Thành, sử cũ thường gọi là “đại” (4) tức là khu vực cung điện triều đình. Năm 1304, nhà Trần mở khoa thi thái học sinh, lấy đỗ 44 người, vua cho “dẫn ba ông tam khôi (đỗ thứ 1, thứ 2, thứ 3) ra ngoài Long môn Phượng thành đi chơi phố ba ngày...” (5). Rõ ràng Long thành hay Long phượng thành là khu vực Hoàng thành thời Lý Trần. Bên trong Long thành lại còn một khu đặc biệt, gọi là Cấm thành (6). Việt Sử lược chép năm 1212 Trần Tự Khánh “phát binh đến Long thành rồi sai điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Ngạnh đem các quan chức đô vào trong cấm thành. Cấm thành là nơi vua ở, quan lại, quý tộc không được tự tiện thâm nhập.


Hoàng thành Thăng Long đầu thời Lý còn tương đối nhỏ. Theo chỗ chúng tôi biết thì Đại Việt sử ký (Bản khắc đời Tây Sơn, của Ngô Thì Sĩ, là sách duy nhất chép đến qui mô của Hoàng thành thời Lý, chu vi 4,700 thước. Nếu nước ta thời Lý dài bằng thước đời Tống của Trung Quốc (31cm) thì chu vi Hoàng thành chưa đầy 1km5. Có lẽ, đó chỉ là qui mô của cấm thành thời Lý. Ta cũng nên chú ý rằng ở thời Lý Thái tổ, thái tử Phật Mã (Khai Thiên vương) cũng ở cung Long Đức bên ngoài hoàng thành(1). Cung thất của các vương hầu, anh em vua Lý, thậm chí cung thất của Thái thượng hoàng đầu đời nhà Trần tạm thời cũng ở ngoài Hoàng thành (2). Dinh thự của các quan lại nhất thiết đều ở ngoài Hoàng thành. Bởi vậy việc tìm thấy một số di tích kiến trúc (gạch ngói, đầu rồng, đầu phượng...) ở Quần Ngựa, ở Ngọc Hà, Vạn Phúc v.v.. (mà nhiều nhà nghiên cứu cho là di tích các cung điện trong Hoàng thành thời Lý, Trần) hoàn toàn không thể xem là một luận chứng để xác định vị trí Hoàng thành ở những vùng đó được.

Sử cũ của ta còn ghi lại rất nhiều cung điện và chúa quán mà những vua thời Lý Trần đã cho xây dựng trong hoàng thành Thăng Long. Cũng có một vài tư liệu Trung Quốc đời Tống nói về Hoàng thành nhà Lý. Quế hải ngu hành chí  của Phạm Thành Đại (1175) chép: “Chỗ ở của tù trưởng (chỉ vua Lý -  T.Q.V) ở trên lầu 4 tầng. Tù trưởng tự mình ở tầng thứ hai. Tầng thứ 4 thì quan sĩ ở. Lại có cung Thủy tinh, điện Thiên Nguyên (sử ta chép là Càn Nguyên – T.Q.V) đều là những tên tiếm vị. Riêng có một gác còn có bảng đề “An Nam đô hộ phủ”. Các tầng gác đều sơn son, cột trụ có vẽ rồng, hạc, tiên nữ... Cửa cung có một cái lầu treo quả chuông lớn, nhân dân ai có việc gì kêu thì đánh chuông” (1). Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi (1178) cũng chép: “Cung thất có cung Thủy tinh, điện Thiên Nguyên, qui chế đều là tiếm nghĩ (ý nói bắt chước trái phép kiểu vua chúa Trung Quốc –T.Q.V). Riêng có một lầu đề bảng là “ An Nam đô hộ phủ ốc” (2).


Hai tài liệu trên dẫn tới mấy nhận xét sau:

- Về Hoàng thành Thăng Long đời Lý, thời đó đã có những cung điện xây dựng đến 4 tầng với những “lầu son gác tía” vẽ rồng hạc, tiên nữ đánh dấu một trình độ nghệ thuật cao về mặt kiến trúc và trang trí. Như mọi người đều biết, nền “văn minh Thăng Long” với những công trình kiến trúc độc đáo (chùa Một Cột, tháp Bình Sơn, gác chuông chùa Keo...) là tiêu biểu của nền văn hóa dân tộc đang phát triển mạnh mẽ ở thời Lý Trần.

- Việc tồn tại chiếc biển “An Nam đô hộ phủ” xác nhận rằng: Khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra miền Hà Nội ngày nay, đã sử dụng ngay khu  thành cũ do Cao Biền và bọn đô hộ nhà Đường xây dựng và trên cơ sở đó mở rộng thêm, biến thành Hoàng thành Thăng Long.
Vị trí đích xác của Hoàng thành Thăng Long đời Lý Trần hiện còn một vấn đề chưa được giải đáp hoàn toàn nhất trí. Hầu hết các nhà nghiên cứu sử học và địa lý học lịch sử Việt Nam đặc biệt là ông Trần Huy Bá và các tác giả Lịch sử thủ đô Hà Nội- đã xác định vị trí Hoàng thành Thăng Long thời Lý Trần ở khu vực phía Bắc là từ trường đua ngựa của thực dân Pháp cũ đến đền Quan Thánh dọc theo Đại lộ Hùng Vương đến gần Văn Miếu, phía Nam từ gần Văn Miếu đến cuối đường xe điện Cầu Giấy, phía Tây là chỗ tránh xe điện Cầu Giấy đến trường đua ngựa (1). Ông Trần Hải Lượng cũng tán thành quan điểm ấy và cho đó là “một phát minh quí báu”. Song những tài liệu bằng chữ viết và tài liệu điều tra tại chỗ mà chúng tôi thu thập được lại chứng minh rằng quan điểm trên là không đúng.


Sau đây là ý kiến của chúng tôi về vị trí của Hoàng thành Thăng Long thời Lý Trần:

A. Về phía Đông.

  ở trên ta đã thấy thành An Nam thời Đường về phía Đông giáp với đền Bạch Mã hồi đó gần sát với sông Hồng. Hoàng thành Thăng Long đời Lý xây dựng trên cơ sở thành cũ đời Đường nên cửa Đông thành cũng gần với đền Bạch Mã. Sách Việt Điện u linh khi chép về thần Quảng Lợi thờ ở đền này (1) có đoạn viết:” Đền đời nhà Lý dựng đô ở đây vua Thái tông cho mở phố chợ về cửa đông hàng quán chen chúc, sát tới bên đền rất là huyên náo. Muốn dựng đền ra một nơi khác, song vua lại nghĩ: một ngôi đền cổ không nên dời đi, mới đem sửa sang lại đền liền với các nhà ngoài phố, riêng để một nhà bên trong làm nơi thờ thần”. Như vậy phía Đông thành chính là một khu vực phố xá tương đối náo nhiệt, trong đó có đền Bạch Mã. Cũng ở khu vực nay có đình Đông Môn ở số 8 phố Hàng Cân và chùa Đông Môn (tức chùa Cầu Đông ở số 38b Hàng Đường) theo như tên gọi, ở về phía cửa Đông toà thành cũ, tức là cửa Tường Phù.


Trong bài “Xác định địa điểm Đông Bộ đầu” chúng tôi đã dẫn nhiều tài liệu trích ở Toàn thư và Việt sử lược chứng minh rằng từ cửa Việt thành ở bên trái điện Kính Thiên trong Hoàng thành nhà Lý đi ra là bến Đông Bộ đầu, tên một bến ở sông Hồng thường được nhắc đến trong sử cũ, vào khoảng dốc Hàng Than đến dốc phố Hoè Nhai hiện nay, mé trên cầu Long Biên.


Như Việt Điện u linh và thần tích đền Bạch Mã cho biết khu này hồi đó là nơi tập trung dân cư khá đông đúc. Ngay thời Lý Thái tổ chắc chắn khu chợ Cửa Đông đã là một nơi buôn bán sầm uất nhiều người qua lại nên hồi tháng 2 năm ất Mão (1015) đã được dùng làm nơi pháp trường chém đầu Hà Trắc Tuấn người đã nổi lên chống lại nhà Lý ở vùng Tuyên Quang (1). Như vậy ở cửa Tường Phù tức cửa Đông Hoàng thành Thăng Long ở quá về phía Đông - tức là gần sông Hồng - nhiều so với cửa Đông của thành Hà Nội ngày nay.

B. Về phía Tây

Phía Tây hoàng thành Thăng Long đời Lý có mấy địa điểm đáng chú ý sau:


1. Đền Đồng Cổ do Lý Thái tổ lập năm 1028, hiện nay còn ở làng Đông Xã thuộc khu Ba Đình giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Thụy Khuê, gần khu các làng Bưởi. Thời Lý - Trần, hàng năm có hội thề các bầy tôi ở đây, các quan tiên triều từ tờ mờ sáng, quỳ lạy vua ở cửa hành lang bên hữu điện Đại Minh rồi “đi ra cửa Tây thành đến đền Đồng Cổ sơn thần họp nhau uống máu ăn thề” (2).


2.Chùa Diên Hựu tức chùa Một Cột, làm năm 1049 (3) và được tu sửa trong các năm 1101, 1105 (4). Bia chùa Đọi soạn ngày 6 tháng 7 năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai  (1121) khi ca tụng công của Lý Nhân tông sửa chữa mở mang chùa Một Cột có đoạn viết “hướng về khu vườn nổi tiếng ở phía Tây Cấm thành, mở mang ngôi chùa Diên Hựu rộng lớn (5). Cũng theo bia này thì “Cứ ngày mồng một hàng tháng và dịp du xuân mỗi năm, vua thân ngồi xe ngọc đến (chùa Một Cột) mở tiệc chay, bày hương hoa làm lễ cầu phúc, chậu mâm bày nghi lễ tắm Phật”.

Theo Toàn thư năm 1080 “Đúc chuông ở chùa Diên Hựu, chuông làm xong đánh không kêu. Vì đã đúc thành khí rồi nên không phá huỷ nữa, bèn để ở Qui điền của chùa. Ruộng đó thấp, có nhiều rùa nên thời đó người ta gọi là chuông Qui Điền” (1). Làm thế nào quan niệm được rằng chùa Một Cột lại nằm trong Hoàng thành nhà Lý và trong Hoàng thành lại có ruộng thấp như của chùa nay được? Vậy chắc chắn rằng chùa Một Cột phải ở về phía Tây hoàng thành và nằm ngoài thành này, do đó thành nhà Lý không thể nào ở phía khu Quần Ngựa của Pháp cũ, và chùa Một Cột không thể nằm ở phía Đông trong  thành nhà Lý như đã được xác định trong bài nghiên cứu và bức địa đồ vẽ kèm theo của ông Trần Huy Bá được (2). Đại khái có thể cho rằng đường Hùng Vương hiện nay gần chùa Một Cột là ranh giới phía Tây của Hoàng thành Thăng Long thời Lý Trần chứ không phải là ranh giới phía Đông như ông Trần Huy Bá xác định.


a.Lịch triều hiến chương - (mục phủ Thuận An Kinh Bắc) (3) có ghi rằng vào triều Lý có một người rất khỏe ở xã Lệ Mật vớt được xác một công chúa đi thuyền bị chết đuối ở khúc sông trong vùng. Vua muốn “thưởng cho tước lộc”. Người này nhất thiết từ chối chỉ xin đem dân nghèo ở làng đến phía Tây thành Thăng Long “Sau làm chùa Tam bảo có 13 trại lệ thuộc vào đấy, người ở khá đông”...Nhân dân các trại hàng năm hễ gặp ngày giỗ thần rủ nhau qua đò sang bấc tới đền Lệ Mật dâng cúng”. Làng Lệ Mật hiện nay thuộc huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Cuộc điều tra tại chỗ cho biết các phụ lão ở những thôn cũ sau đây thuộc khu Ba Đình hàng năm trước cách mạng tháng 8 vẫn sang Lệ Mật làm lễ: Vạn Phúc, Vĩnh Phúc, Đại Yên, Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Liễu Giai, Kim Mã, Hữu Tiệp, Giảng Võ, Cống Vị, Cống Yên, Đống Nước, Yên Biểu (1). Trước cách mạng, hàng năm cứ đến ngày 23 - 3 âm lịch là ngày giỗ thánh, các phụ lão ở “13 trại” nói trên đều sang Lệ Mật làm lễ. Hiện nay ở Vĩnh Phúc còn có mộ và ngôi đền thờ vị này.

Dựa vào tài liệu trên ta có thể khẳng định rằng những thôn trên ở phía Tây thành Thăng Long phải là những nơi còn chưa được khai thác mấy, nên vị dũng sĩ ở Lệ Mật mới có điều kiện triệu tập những dân nghèo đến đây khai khẩn. Như vậy ta phải coi như thiếu cơ sở vững chắc, những thuyết cho rằng vùng Ngọc Hà (2), vùng Vĩnh Phúc (3) là những nơi có những cung điện cũ đời Lý vậy nằm trong thành Thăng Long. Chỉ có thành Đại La (tức thành đất bao bọc bên ngoài) đời Lý bao gồm khu 13 trại nói trên, những trại này nhất định phải ở phía ngoài hoàng thành Thăng Long là nơi có nhiều cung điện, trung tâm đời sống chính trị của triều đình phong kiến. Cũng cần nói thêm rằng nếu Hồ Tây ngày nay ở thời Lý còn gọi là hồ Dâm Đàm thì Lý Tế Xuyên, tác giả Việt Điện u linh người thời Trần đã gọi bằng tên Tây hồ (Xem truyện Mục thận trong sách này). Điều đó chứng tỏ Hoàng thành và kinh thành thời Lý Trần đã ở về phía Đông hồ Tây chứ không thể nhìn ra hồ Tây về phía Bắc như đã vẽ trong bản đồ của ông Trần Huy Bá và bản đồ sách Lịch sử thủ đô Hà Nội. Đền Linh Lang (Voi Phục) ở Thụy Khuê là “dân làng anh”của làng Thủ Lệ gần Cầu Giấy, ở đây cũng có đền Linh Lang (Voi Phục). Theo tấm bia hiện để ở đền đề niên hiệu Vĩnh Té thứ 3 (1621) thì đền nay “ở phường Thụy Chương, phía tây Phượng thành”. Phượng thành chính là Hoàng thành rõ ràng đã ở phía Đông hồ Tây và phía Đông Thụy Khuê.

C. Về phía Nam:

Theo Toàn thư năm 1936 “Lập đền thờ Hoằng  Thánh đại vương (Phạm Cự Lượng – T.Q.V)... sai hữu ti lập đền thờ ở phía Tây cửa Nam thành” (1). Hiện nay đền nay còn ở trong ngõ Lương Sử tên cũ thôn Ngự Sử, ở phía Tây cửa Nam thành Hà Nội.

Cửa Nam thành nhà Lý là cửa Đại Hưng. Theo Công sư tiệp ký thì “Lê Thánh Tông sai sửa sang các cửa Đông Hoa, Đoan Môn, Đại Hưng, xây từ nhà Lý nay đã đổ nát” (2). Theo truyền thuyết Lê Thánh tông đã gặp tiên nữ tại chùa Bà Ngô, xưa có tên là chùa Ngọc Hồ, sau đổi là chùa Tiên phúc. Tiên nữ xuống họa thơ cùng vua rồi cùng lên xe đi đến cửa Đại Hưng thì biến mất. (Xem Hoàng Việt địa dư chí và Tang thương ngẫu lục). Chùa Bà Ngô khi xưa thuộc thôn Bà Ngô huyện Thọ Xương nay hiện còn ở phố Nguyễn Khuyến (tên cũ là phố Sinh Từ).

Như vậy, cửa Đại Hưng đời Lê chỉ là sửa lại Cửa Đại Hưng đời Lý và Hoàng thành Thăng Long nhà Lý với Hoàng thành Thăng Long đời Lê có thể coi như cùng một vị trí, không hề có sự di chuyển từ phía Tây sang phía Đông. Cửa Đại Hưng ở gần vườn hoa Cửa Nam ngày nay. Phía trước cửa Đại Hưng có đình Quảng Văn là nơi yết thị chiếu lệnh của Nhà nước phong kiến. Thực dân Pháp đã phá đình Quảng - văn, dựng tượng “Đầm xoè” ở đó (nay là vườn hoa Cửa Nam).

D. Về phía Bắc:

Phía Bắc thành có quán Bắc đế, xây năm 1102 (1), tức là quán Chân Vũ (sau đổi là Trấn Vũ) nay thường gọi là đền Quán Thánh. Phía Bắc Long thành là sông Tô Lịch, con “sông chảy ngược dòng” như sử sách cũ thường chép (2). Theo Việt sử lược năm 1175 Bảo quốc vương Long xương đã “dùng thuyền nhỏ đi theo sông Tô Lịch mà vào Hoàng thành theo cửa Ngân Hà (3). Từ thời đó cho đến thời Nguyễn, sông Tô Lịch như một con hào chảy dọc phía Bắc Hoàng thành từ Thụy Khuê qua đường Quan Thánh và đường Phan Đình Phùng cho đến dốc Hàng Lược, phố Chả Cá (khi xưa là phố sông Tô Lịch).

E. Về  thành:

Theo Hoàng Việt địa dư chí thì trong thành có Núi Nùng “Triều Lý khi định đô lấy núi này làm “chính điện đài”, sang triều Lê là “Kính thiên điện” đến triều Nguyễn xây tiền điện của Hoàng cung. Xưa truyền rằng trong núi có lỗ hổng là nơi thông hơi của sơn trạch, cho nên gọi là “long đỗ” (rốn rồng).


Hiện nay Núi Nùng vẫn ở trong thành cùng nền điện Kính thiên cũ với 4 con rồng đá có những nét chạm trổ hết sức sinh động tiêu biểu cho nền nghệ thuật đời Lê, nhưng thực ra nhà Lê chỉ sửa sang và sử dụng  điện Kính Thiên cũ đời Lý Trần (1). Theo truyền thuyết, thần Tô Lịch xưa khi làm quan lệnh ở đất Long Đỗ rồi được vua Lý phong làm “Quốc đô Thăng Long thành hoàng đại vương” (theo Việt Điện u linh) (2).


Núi Long Đỗ tức là núi Nùng thường được nhắc nhiều trong thơ văn cũ, coi như tiêu biểu cho thành Thăng Long từ xưa đến nay.

III. Kết luận

Việc nghiên cứu bước đầu thành Thăng Long thời Lý Trần dẫn đến mấy kết luận:

1. Địa điểm Hà Nội được ghi lần đầu tiên trong lịch sử là một thành luỹ chiến đấu của vị anh hùng dân tộc Lý Bí, được dựng năm 545 ở cửa sông Tô Lịch, tức là ở khu đông đảo và phồn náo bậc nhất của Hà Nội hiện nay. Điều này chứng tỏ rằng ngay từ thời kỳ đó Hà Nội đã có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Bọn đô hộ phong kiến phương Bắc đã chuyển trị sở đô hộ từ lưu vực sông Đuống sang. Tống Bình tức Hà Nội hiện nay, hòng dựa vào những thuận lợi của địa hình để kéo dài cuộc thống trị, nhưng chúng đã thất bại trước sự vùng dậy anh dũng của dân tộc ta. Sang thời kỳ tự chủ, thành Thăng Long đã phát huy cao độ những đặc điểm của vị trí trung tâm có một tầm quan trọng đặc biệt cả về mặt quân sự lẫn mặt kinh tế, trở thành một thủ đô giàu thịnh đông vui.

2. Sử sách không hề chép có một sự di chuyển nào của kinh đô Thăng Long qua những triều đại Lý - Trần - Lê. Trái lại những di tích ghi lại trong tài liệu cũ phối hợp với sự điều tra tại chỗ cho phép đoán định rằng thành Thăng Long đời Lý vẫn giữ nguyên vẹn vị trí cũ cho đến đời Nguyễn. Núi Nùng tức núi Long Đỗ, được thuyết phong thủy coi như là nơi tập trung của “Khí thiêng sông núi nơi đế đô” vẫn là trung tâm của đô thành Thăng Long qua bao nhiêu thế kỷ.


3. Khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khu vực Hà Nội hồi đó đã có một vị trí đặc biệt là trung tâm của đất nước, nơi tập trung những đường giao thông liên lạc dưới sông cũng như trên bộ, và đã có dân cư đông đúc “muôn vật cực kỳ giàu thịnh đông vui”. Nhất là ở phía Đông, chỗ bến sông Hồng tiếp giáp với sông Tô Lịch, tức là khu chợ Cửa Đông, phường Hà Khẩu trong đó có đền Bạch Mã, đã xuất hiện ngay trong thời kỳ đô hộ nhà Đường. Nhưng về phía Tây thành đất đai còn rộng, chưa khai thác kịp (hoặc sau thời thuộc Đường đã bị bỏ hoang phế một thời gian dài), cho nên vua nhà Lý mới để cho vị dũng sĩ họ Hoàng làng Lệ Mật đưa dân chúng ở phía lưu vực sông Đuống sang khai thác, lập nên 13 trại ở phía Tây thành Thăng Long.

Như thế là kinh thành Thăng Long cũ bao gồm Hoàng thành cùng khu buôn bán về phía Đông giáp với sông Hồng, khu nông nghiệp về phía Tây đã được hình thành ít nhất ngay từ thời Lý. Những khu nay qua các triều đại đã được mở mang phát triển không ngừng, để biến thành những khu trung tâm của thủ đô Hà Nội chúng ta hiện nay.

Địa lý lịch sử miền Hà NỘI

(trước thế kỉ thứ XI)

Lịch sử Hà Nội từ sau thế kỉ XI trở đi (nghĩa là từ sau khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long - 1010) thuộc về giai đoạn chính thức của lịch sử thủ đô yêu quý của chúng ta. Về giai đoạn này, cúng ta đã có tài liệu tương đối phong phú, nó sẽ bao gồm trong cuốn Lịch sử thủ đô Hà Nội do Viện Sử học phụ trách biên soạn. Song, theo ý chúng tôi, cũng cần phác họa lịch sử Hà Nội từ thế kỷ thứ XI trở về trước, nhằm nghiên cứu những tiền đề, điều kiện khiến cho miền Hà Nội đã có thể trở thành trung tâm của một quốc gia độc lập từ thế kỷ XI. Tài liệu về lịch sử Hà Nội trước thế kỉ XI rất hiếm hoi, chúng ta còn phải chờ những phát hiện của khảo cổ học ở miền này, cùng sự góp sức của nhiều người thì mới có thế có được một ý niệm tương đối chính xác về “giai đoạn tiền Thăng Long” của thủ đô Hà Nội.
Viết bài nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đặt cho mình nhiệm vụ thu thập những tài liệu về địa lí lịch sử miền 
Hà Nội trước thế kỉ XI thông qua việc giám định, thuyết minh và thảo luận về những tài liệu đó để mong góp phần làm sáng tỏ một phần nào lịch sử của thủ đô chúng ta.

Long Biên và Hà Nội
Một vấn đề cần thanh toán trước hết là miền Hà Nội ngày nay không phải là đất Long Biên thời Hán Đường 
ngày trước.

Đa số các sử gia nước ta đã lầm lẫn về vấn đề này. Sai lầm này phát sinh ra là từ đời Nguyễn Trãi. Dư địa chí của Nguyễn Trãi viết: “Long Biên là thành Thăng Long bây giờ” (1)
Từ đó, các tác giả Toàn thư, Cương mục… đều cho rằng Long Biên sau này là đất Thăng- long. Đến nỗi Đại Nam quốc sử diễn ca sau khi chép về Hai Bà Trưng “ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên”, lại kể luôn rằng khi Mã Viện tiến công thì Hai Bà Trưng đã chống cự ở hồ Tây(“Hồ Tây đua sức vẫy vùng”) tức ở miền Hà  bây giờ. Một sử gia đời Nguyễn, ông Đặng Xuân Bảng thì tuy đã xác định Long Biên đời Hán là đất Bắc Ninh huyện song ông lại cho rằng Long Biên đời Tam Quốc là đất Hà  ngày nay, vì theo Thái Bình hoàn vũ ký, ở Long Biên có đài Vạn Xuân mà hiện nay ở Hà Nội có đầm Vạn Xuân (hay Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Đông) (2). Điều đó không phải là một chứng cứ khoa học chính xác. Sử gia Nguyễn Văn Tố cả quyết Long Biên là Hà Nội nhưng không nêu được chứng cứ xác đáng nào (3). Cũng vì chịu ảnh hưởng của quan điểm trên nên sau cách mạng tháng tám, cầu Đu-me cũ (Pond Doumer) được đổi tên là cầu Long Biên, tên đó còn giữ mãi cho tới ngay nay. Nhà sử học hiện đại Minh Tranh cũng vẫn theo quan điểm Long Biên là Hà Nội (4). Thực ra, về mặt địa lý lịch sử, đó là một quan điểm hết sức sai lầm. Sai lầm ấy bắt nguồn từ đâu? Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên đời Trần chép truyện thần sông Tô Lịch có viết: “Trong khoảng niên hiệu Trường Khánh đời Đường Mạc tông (824), đô hộ Lý Nguyên Hỷ thấy ở phía bắc Long Thành có dòng nước ngược, bèn bói chọn đất rời phủ. Đất đó là 
cố trạch của vương (tức Tô Lịch- TQV). Nguyên Hỷ nhân đó tâu xin phong cho vương làm thành hoàng thần, lập đền 
để thờ” (1) . Nhà của Tô Lịch ở ven sông, sông ấy cũng lấy tên là Tô Lịch. Vậy Long thành tức là Thăng Long thành, ở miền Hà  bây giờ. Việt sử lược (đời Trần) cũng hay gọi tắt Thăng Long thành là Long thành. Lĩnh Nam trích quái liệt truyện là sách dời Trần nhưng soạn lại đời Lê chép về truyện Tô Lịch lại viết:”… Lý Nguyên Gia làm đô hộ, đóng đô ở Long Biên, vì thấy phía bắc thành có dòng nước ngược sợ người ta sinh lòng làm phản bèn bói chọn đất dời thành…”

Thế là từ chữ Thăng Long thành, gọi tắt là Long thành, người ta đã nhầm ra Long Biên. Thêm vào đó tên Long Biên là do sự tích rồng uốn khúc ở bến sông, tên Thăng Long là do sự tích rồng bay lên ở bến thành, sau này người ta đã lẫn lộn hai sự tích đó làm một. Điều nhầm đó chắc chắn là chỉ mới xuất hiện từ đời Lê với Nguyễn Trãi, Vũ Quỳnh, Kiều Phú (hai người hiệu chỉnh và san nhuận Lĩnh Nam trích quái) 
vì Thiền uyển tập anh thực lục cũng là sách đời Trần như 
Việt Điện u linh tập phân biệt rất rạch ròi Thăng Long và Long Biên.

Như chúng tôi đã có dịp trình bày, Long Biên là trung tâm của đất nước ta từ đời thuộc Đông Hán (thế kỷ II). Trước hết ta hãy xác định cho rõ vị trí Long Biên. Những sách xưa nhất chép về Long  Biên là:

Giao Châu ký dẫn ở Hậu Hán thư viết: huyện Long Biên “về phía Tây có sông, có núi Tiên sơn, cách vài trăm dặm có ba hồ, có hai sông Chủ và Nguyên” . Về núi Tiên Sơn, Nguyên Hòa quận huyện chí cũng viết “Tiên Sơn…chót vót mờ mịt vài trăm dặm là cửa Tây của Long Biên”. Sách 
Thái Bình hoàn vũ ký gọi núi đó là Phật Tích sơn. Phật Tích sơn còn gọi là Lạn Kha sơn tức là núi Phật Tích ở huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Từ núi đó trở về Đông là huyện Long Biên.

Phân tích những đoạn văn của Thủy kinh chú ta cũng thấy vị trí Long Biên ở phía đông Bắc Ninh:

“Hai con sông phía Bắc… con sông phía tả từ miền huyện Mê Linh chảy về phía Đông Bắc, qua phía Nam huyện. Vọng Hải… lại chảy về Đông qua phía Bắc huyện Long Uyên, lại chảy về Đông hợp với sông Nam.

“Sông này (sông Nam) từ phía đông huyện Mê Linh chảy qua phía bắc huyện Phong Khê… lại chảy về phía Đông qua Lãng Bạc, lại chảy về phía Đông, qua phía nam thành cũ huyện Long Uyên, lại chảy về phía Đông, ở bên tả hợp với sông Bắc. Năm thứ 23 hiệu Kiến An (218) có con giao long quấn khúc ở hai bến Nam, Bắc sông ấy, vì thế mới đổi tên Long Uyên là Long Biên”.

“…Còn một sông nữa thì chảy về phía Đông, qua phía Nam huyện Phong Khê, lại chảy về phía Đông-Nam, qua phía Nam huyện Tây Vu, lại chảy về phía Đông qua phía Bắc  huyện Luy Lâu, lại chảy về Đông qua phía Nam huyện Bắc Đái, lại chảy về Đông qua huyện Kê Từ có sông Kinh chảy vào”.

“…Sông Kinh xuất từ miền núi cao huyện Long Biên chảy về, phía Đông-Nam vào huyện Kê Từ rồi chảy vào sông Trung, sông Trung lại chảy về phía Đông qua phía Nam huyện Luy Lâu” (1) .

Trong bài trước, chúng tôi đã chứng minh rằng sông phía tả là sông Cà Lồ, sông Nam là sông Thiếp, sông Đuống là sông mà Thủy kinh chú chép là “còn một sông nữa”. Sông Đuống ở phía Đông hợp với sông Cầu, tức là con sông Kinh của Thủy kinh chú, mà sông Cà Lồ, sông Thiếp cũng đổ vào sông Cầu. Sông Cầu là xuất từ miền núi cao huyện Long Biên. Vậy huyện Long Biên đại để là khoảng đất giới hạn bởi sông Cà Lồ (ở Bắc), sông Cầu (ở Đông), sông Thiếp (ở Nam), núi Tiên Du (ở Tây).

Nhận xét trên rất phù hợp với các sách đời Đường chép về huyện Long Biên.

“Huyện Long Biên đời Đường vốn là huyện đời Hán” (2). Năm thứ 4 hiệu Vũ Đức (621) nhà Đường chia quận Giao Chỉ ra làm 10 Châu. Huyện Long Biên đặt thành Long Châu gồm 3 huyện:

Long Biên (là trị sở của châu)

Vũ Ninh

Bình Lạc (1).

Tên Vũ Ninh còn đến ngày nay đó là một châu đời Lý Trần (2), đời Lê trở thành một huyện, sau đổi là Vũ Giang. Núi Trâu Sơn ở phía Đông huyện Quế Dương 12 cây số cũng có tên là núi Vũ Ninh (3). Vậy Vũ Ninh là đất hai huyện Quế Dương, Vũ Giàng thuộc Bắc Ninh ngày nay. Vị trí huyện Bình Lạc thì ta không được rõ, nhưng ta biết rằng đến đầu đời Trinh Quân (627) cả hai huyện Vũ Ninh, Bình Lạc đều bị bỏ, nhập vào huyện Long Biên, thuộc Tiên Châu. Tiên Châu sau là huyện Bình Đạo. Huyện Bình Đạo là đất Phong Khê nhà Hán(4). Theo Thủy kinh chú, huyện Bình Đạo có “chỗ cung thành cũ của An Dương vương (tức Loa thành)”. Nam Việt chí nói thành ấy “ở phía Đông huyện Bình Đạo” (5). Nguyên Hòa quận huyện chí cho núi Tiên Sơn, cửa phía Tây của Long Biên “ở đông bắc huyên Bình Đạo 13 dặm” (6). Huyện Bình Đạo là miền Đông Ngạn (Vĩnh Phúc) và Từ Sơn (Bắc Ninh). Năm 636 (Trinh Quán thứ 10) Tiên Châu bị bỏ, huyện Long Biên thuộc vào Giao Châu.

Long Biên trở thành trị sở của Giao Chỉ (Giao Châu về sau này) từ năm 136, đời thứ sử Chu Xưởng.

Cuối thế kỷ thứ III, Đào Hoàng (đời Ngô) xây thành Long Biên cách thành đời Đường 11 dặm về phía Đông (1) .

Đến đời Tùy (VI, VII) Long Biên đã mất vai trò là trung tâm của châu Giao, của quận Giao Chỉ, trở thành một huyện thường của quận đó. Trung tâm mới bây giờ là Tống Bình.

Sự suy đốn của Long Biên và sự hưng khởi của Tống Bình

Sự suy đốn của Long Biên có nhiều nguyên nhân. 
Về mặt địa lý lịch sử, sự suy đốn đó có thể liên quan tới sự thay đổi của các dòng sông ở Bắc bộ. Sự thay đổi đó không có gì là lạ, những con sông lớn thường đổi dòng luôn trên những đồng bằng do phù sa của chính nó bồi đắp nên.

Vậy ngày xưa sông Hồng đã chảy như thế nào?.

Tài liệu địa lý xưa nhất ghi chép về sông ngòi nước ta là sách Thủy kinh chú của Lịch Đạo Nguyên thuộc thế kỷ thứ VI. Cứ theo sách đó thì “sông Diệp Du (sông Hồng) chảy qua phía bắc huyện Mê Linh quận Giao Chỉ, chia làm 5 sông phân tán đi khắp trong quận Giao Chỉ, đến cõi phía Nam thì hợp làm ba sông rồi chảy về phía Đông vào biển”. Trong bài trước và ở phần trên chúng tôi đã nói, các nhánh chính của sông Hồng ở tả ngạn là sông Cà Lồ, sông Thiếp và sông Đuống. Sông Đuống là nhánh chính của sông Hồng thời xưa, phần sau sẽ xin nói rõ hơn. Sông Cà Lồ do nhiều suối ở phía nam sơn hệ Tam Đảo đổ về, gặp nhau ở khoảng hai làng Nam Viên và Khả Do (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Yên) rồi chia hai nhánh, một chảy vào sông Hồng, một chảy về phía sông Cầu (đầm Vạc là nơi dự trữ nước rất lớn, ngày xưa rất to, 
đó tức là hồ Điển Triệt, nơi Lý Bí tu binh hàng mấy vạn, thuyền bè thả đầy mặt hồ để chống cự quân Lương của Trần Bá Tiên(1). Đời Đường sông đó có tên là Vũ Bình giang vì chảy qua huyện Vũ Bình(2), bấy giờ là sông nhỏ. Thời trước việc giao thông chủ yếu là dựa vào đường thủy. Vì vậy, các châu trị, quận trị, huyện trị ở nước ta dưới thời Bắc thuộc phần lớn đặt ở cạnh các nhánh sông quan trọng. Ngoài Mê Linh thuộc miền Bạch Hạc, Việt Trì là nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Các trung tâm chính trị Long Biên, Luy Lâu đều đặt ở phía Đông Hà , trên bờ sông Cà Lồ, Đuống… là những sông quan trọng thời bấy giờ. Thuyền bè Trung Quốc đi vào vịnh Bắc bộ, vào  địa qua cửa Bạch Đằng (cửa Nam Triệu) ngược sông Thái Bình đến Lục Đầu (Phả Lại) rồi/hoặc ngược sông Cầu mà lên Long Biên, hoặc sang sông Đuống mà đến Luy Lâu. Cuộc hành binh xâm lược của Mã Viện đời Đông Hán (năm 43), của Trần Bá Tiên đời Lương (năm 546) đều theo đường đó.

Sông Hồng chảy theo hướng Tây-Bắc, Đông-Nam. Đến Việt Trì sông Hồng đã nhận rất nhiều nước và phù sa của sông Lô, nhất là về mùa mưa, nên đã trở thành một con sông thật lớn. Sông Lô đã ảnh hưởng đến chiều hướng của sông Hồng, nó làm cho sông Hồng tuy nói chung vẫn theo hướng Tây-Bắc, Đông-Nam nhưng đã phải uốn cong về phía Tây-Nam. Và vì lòng sông ngày càng cong về phía Tây-Nam nên phù sa của sông đã bồi thành những bãi cát ở phía Đông-Bắc và phía Bắc. Những luồng nước sông ở miền này dần dần bị cạn, biến thành những ao dài hình lưỡi liềm và những dải ruộng chiếm hình cong ở miền Vĩnh Tường (Vĩnh Yên) những luồng nước ở miền Yên Lạc, Yên Lãng cũng dần dần bị cạn. Những luồng nước ở phía bắc sông Hồng dần dần bị bỏ, cửa sông Cà Lồ, sông Thiếp ngày càng phải chạy dài về phía Nam để đuổi theo luồng chính của sông Hồng, song đã đuổi không kịp, dần dần bị bỏ lại và bị cát bồi lấp dần (1) .

Đó là lý do vì sao sông Cà Lồ, sông Thiếp đã dần dần bị cạn (2). Giao thông trên các sông đó bị cản trở, vì vậy, Tây Vu (Cổ Loa nằm trên sông Thiếp), Long Biên đã dần dần mất 
vai trò quan trọng. Địa thế những nơi đó không còn thuận lợi cho việc giao thông vận tải hàng hóa, cho việc hành binh nữa và vì vậy chúng đã mất vai trò là trung tâm chính trị của miền đất nước ta. NMột trung tâm chính trị mới đã được hưng khởi từ đầu thế kỷ VII: đó là Tống Bình, tức miền 
Hà  ngày nay.

Tống Bình thời Nam - Bắc triều (V- VI)

Miền chu vi Hà Nội thuộc Hà Đông còn tìm thấy nhiều mộ gạch cổ thuộc thời Hán. ở miền này cũng đã tìm được nhiều rìu đá mài có chuôi tra cán là công cụ tiêu biểu 
điển hình của thời đại Hậu kỳ đồ Đá Mới ở Việt Nam. Vậy theo những chứng cứ của khảo cổ học thì cư dân đã sinh tụ ở miền Hà  ngay từ hậu kỳ thời đại đồ Đá Mới, bấy giờ đồng bằng Bắc bộ đã được thành lập. Điều đó chứng tỏ thủ đô của chúng ta có một lịch sử lâu đời. Lịch sử Hà  ghi chép bằng văn tự chỉ có thể tìm ngược lên đến thế kỷ thứ V.

Tống Bình vốn là một quận đặt ra từ đời nhà Lưu Tống thuộc Nam Bắc triều. Tống thư là sách xưa nhất chép về Tống Bình, viết rằng: “Quận Tống Bình đời Hiếu Vũ- đế (454- 464) chia đất Nhật Nam lập huyện Tống Bình, sau đặt làm quận”. Theo Tề thư, quận đó có 3 huyện: Xương Quốc, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh .

Tống thư do Thẩm Ước đời Lương (VI) soạn, nói về Tống Bình lại đặt ở Nhật Nam (Quảng Bình, Quảng Nam ngày nay). Các sách địa lý đời Đường cũng theo thuyết ấy. Nguyên hòa quận huyện chí viết: “huyện Tống Bình vốn là đất huyện Tây Quyển, quận Nhật Nam đời Hán, nhà Tống chia lập huyện Tống Bình thuộc quận Cửu Đức (Hà Tĩnh- TQV) sau đổi làm quận Tống Bình. Đời Tùy, năm thứ 10 hiệu Khai Hoàng (590) đổi thục Giao Châu. Năm thứ 4 hiệu Vũ Đức (đời Đường) (624) ở nơi đó đặt Tống Châu. Năm đầu hiệu Trinh Quân (627) bỏ Tống Châu, đổi thuộc Giao Châu ”. Cựu Đường thư, Địa lý chí và Thái Bình hòan vũ ký cũng ghi chép tương tự: “Huyện Tống Bình là đất huyện Tây- quyền đời Hán, thuộc quận Nhật Nam. Từ Hán đến Tần còn là huyện Tây Quyển, Tống đặt quận Tống Bình và huyện Tống Bình. Nhà Lý dẹp nhà Trần đặt Giao Châu (Tùy) Dưỡng đế đổi làm quận Giao Chỉ ” .

Riêng sách Thông điển của Đỗ Hựu đã đặt vị trí 
Tống Bình ở Giao Chỉ, sách đó viết: “Nhà Tống lại đặt quận Tống Bình, nhà Tề nhân đó, cũng là đất quận Giao Chỉ ”(
) .

Các sử gia từ đời Lương đến đời Đường (trừ Đỗ Hựu) đã đặt nhầm vị trí của Tống Bình là đất huyện Tây Quyển quận Nhật Nam đời Hán (miền sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình- TQV). Chắc rằng họ đã nhầm tên Tây Vu ra Tây Quyển, vì quận và huyện Tống Bình vốn là huyện Tây Vu đời Hán (
)  .

Tống Bình có thể trở thành trung tâm chính trị của đất nước ta là vì về phương diện địa thế, Tống Bình (Hà ) là trung tâm địa lý của miền Bắc bộ. Từ miền núi sông ngòi và thung lũng đều hướng về Hà , lại từ Hà  sông ngòi tỏa ra khắp đồng bằng Bắc bộ mà ra biển. Hà  là thủ đô thiên nhiên của miền Bắc bộ, đó là điều mọi người đều công nhận. Song vấn đề địa điểm thành Tống Bình mới là một vấn đề 
địa lý lịch sử khó giải quyết. Muốn giải quyết căn bản vấn đề này phải dựa vào khảo cổ học. Nhưng trong khi chờ đợi những phát hiện của khảo cổ học, phải dựa vào sự ghi chép của các thư tịch xưa kết hợp với sự nhận xét về địa lý ở miền này để phác ra một ý niệm đại thể về vị trí Tống Bình thời xưa. Đồng thời, làm như thế cũng có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà khảo cổ học trong công tác điều tra khảo cổ học ở miền này.

Điểm đầu tiên cần chú ý là phải xét xem ngày xưa sông Hồng đã chảy ở miền Hà  như thế nào, điều đó đặc biệt liên quan tới vị trí của Tống Bình (cũng như của thành Thăng Long về sau này). Như đã nói ở trên, vị trí các thành cổ thường đặt ở trên bờ những con sông quan trọng về mặt giao thông.

Chắc chắn rằng sông Hồng ở miền Hà  đã không chảy theo như chiều hướng hiện nay của nó. Các sách địa lý từ đời Đường trở về trước không nhắc đến nhánh sông Hồng chảy qua miền Hà  ngày nay mà chỉ nhắc tới nhánh sông Đuống ở tả ngạn và sông Nhuệ, sông Tô Lịch ở hữu ngạn. Điều đó cho phép ta nghĩ rằng trước đây sông Đuống, sông Nhuệ và sông Tô Lịch là các nhánh chính của sông Hồng, còn nhánh hiện thời chỉ là nhánh phụ. Khi phân tích những đoạn văn của Thủy kinh chú (VI) ta đã thấy sông Đuống là một con sông lớn, quan trọng. Về sông Tô Lịch, tên đó đã được nhắc tới trong Trần thư (VI), Sau khi Lý Bí (Lý Nam đế) đánh đuổi được bọn quan lại đô hộ nhà Lương, chiếm giữ được thủ đô Long Biên, đã dựng lên nhà nước độc lập Vạn Xuân (543). Năm 545, nhà Lương sai Dương Phiêu, Trần Bá Tiên đêm quân sang chinh phục Vạn Xuân. Lý Bí đã đem ba vạn quân ra trấn giữ miền Chu Diên và cùng quân Bá Tiên đánh nhau ở đó. Lý Bí bị thua phải lùi giữ cửa sông Tô Lịch. Trần thư chép: “Tháng 6 năm Đại Đồng thứ 11 (545) quân (Lương) đến Giao Châu. Quân của Lý Bí có vài vạn người lập thành sách 
ở cửa sông Tô Lịch để chống cự quan quân” (1).

Đó là lần đầu tiên Hà  anh hùng dũng cảm chống ngoại xâm, cũng là lần đầu tiên sông Tô Lịch được nhắc đến trong lịch sử.

Hiện nay, ở cạnh làng Yên Thái (Bưởi), bên bờ hồ Tây có một làng tên là Hồ Khẩu. Tên làng chứng tỏ ngày xưa đầu sông Tô Lịch ở phía đó (sông Tô Lịch lấy nước từ hồ Tây, chảy về phía Cầu Giấy, Ngã Tư Sở rồi chảy mãi về Nam). Nơi đó có thể là chỗ Lý Nam đế xây dựng thành trì chống quân Lương. Nhưng thành trì đó nhất định không có quy mô to lớn và chắc chắn lắm vì Lý Bí xây dựng trong lúc rút quân vội vàng từ Chu Diên về, và sau đó lại rút ngay lên giữ thành Gia Ninh (Bạch Hạc, Việt Trì) (2) .

Nó cũng chứng tỏ rằng bấy giờ Tống Bình chưa có thành quách gì, vì Lý Bí phải dựng thành sách mới, trong khi ở Gia Ninh là địa điểm quan trọng hơn thì bọn phong kiến thống trị Trung Hoa đã xây thành từ lâu. Như vậy là cho đến nửa đầu thế kỷ thứ VI, Tống Bình (Hà Nội) vẫn chưa phải là một trung tâm chính trị quan trọng.

Tống – Bình thời Tùy Đường (VII- X)

Tình hình đã hoàn toàn thay đổi từ nửa thế kỷ thứ VI. Sau khi nhà Tùy diệt được nhà Trần ở phương Bắc và sau khi Lưu Phương đã đàn áp xong cuộc phản kháng của Lý Phật tử (sử ta thường gọi là Hậu Lý Nam đế) (602), chiếm lại nước ta, nhà Tùy đã tiến hành việc cải tổ các khu vực hành chính (607) như bỏ châu, lập quận, sát nhập các huyện… và nhất là đã di chuyển trung tâm chính trị từ Long Biên sang Tống Bình.

Tùy thư, Địa lý chí chép về quận Giao Chỉ đã đặt Tống Bình lên hàng đầu các huyện và chua: “Huyện Tống Bình trước đặt quận Tống Bình. Binh Trần bỏ quận Đầu đời 
Đại Nghiệp (607) đặt Giao Chỉ quận (trị) ” (1). “Huyện Long Biên trước đặt quận Giao Chỉ, Binh Trần bỏ quận” (2) . Như đã nói trên, năm 621 Long Biên trở thành trị sở của Long Châu, năm 627 trở thành một huyện thường thuộc Tiên Châu và khi Tiên Châu bị bỏ năm 636 thì Long Biên lệ thuộc vào Giao Châu.

Từ 607 Tống Bình trở thành trung tâm chính trị của quận Giao Chỉ. Điều này bác bỏ thuyết thông thường cho rằng Long Biên là trị sở của An Nam đô hộ phủ cho tới năm 824, năm 825 mới rời phủ lỵ đô hộ sang Tống Bình(3)(năm 
Bảo Lịch thứ 1 đời Đường Kính tông).

Chính sách Thông điển của Đỗ Hựu, viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ VIII (742-758) viết về An Nam phủ có chua: “An Nam phủ: nay đặt trị sở ở huyện Tống Bình”  và đặt Tống  Bình lên hàng đầu các huyện.

Sách Nguyên Hòa quận huyện chí (khoảng 806-820, nghĩa là trước năm 824) đặt Tống Bình lên hàng đầu các huyện, còn huyện Long Biên thì cũng chưa rõ là năm 621 đặt Long Châu, năm 627 bỏ châu đó, huyện Long Biên thuộc vào Giao Châu. Cựu Đường thư (936-946), Thái Bình hoàn vũ ký (976-984), Tân Đường thư (1460) cũng đặt Tống Bình lên hàng đầu các huyện và chép về Long Biên tương tự như Nguyên Hòa quận huyện chí.

Thế thì vì sao các tác giả Toàn thư, Cương mục và các sử gia về sau lại đặt nhầm việc dời phủ thành Đô hộ đến Tống Bình vào năm 824-825 ?

Toàn thư chép “năm thứ 4 hiệu Trường Khánh đời 
Mục tông Hằng nhà Đường (824) mùa Đông, tháng 11, Lý Nguyên Gia cho là cửa thành có dòng nước chảy ngược, 
sợ người trong châu hay sinh lòng làm phản, bèn dời sang thành ngày nay, khi ấy Nguyên Gia dời phủ trị tới sông 
Tô Lịch…” (1).

Cương mục chép năm 824, “tháng 11, mùa Đông. Đô hộ là Lý Nguyên Gia dời phủ thành ra ngoài phủ thành Đông Quan”.

Theo An Nam kỷ yếu Lý Nguyên Gia cho rằng “ trước cửa thành có dòng nước chảy ngược, sợ người Giao Châu hay làm phản, vì thế dời phủ trị tới sông Tô Lịch…” (2) .

Năm 825 “nhà Đường dời phủ lỵ đô hộ sang 
Tống Bình”(1) .

Vậy sách Cương mục chép theo An Nam kỷ yếu về việc Lý Nguyên Gia dời đô. An Nam kỷ yếu tức là An Nam chí nguyên của Cao Hùng Trưng (2)(cuối thế kỷ XVII). Sách ấy chép như sau: 

“Nguyễn Nguyên Hỉ, người đời Mục tông nhà Đường, làm chức đô hộ, thấy trong phủ có dòng nước ngược, sợ người trong châu hay làm phản. Năm thứ 4, hiệu Trường Khánh (824) Nguyên Hỉ sai thầy phong thủy chọn đất dời phủ (trị), nhân được đất ở sông Tô Lịch, Nguyên Hỉ xây một thành con. Người thầy phong thủy nói: “ thành không thể đắp được, mà vì bằng có sức, cũng không đủ làm thành lớn. Năm mươi năm sau sẽ có người họ Cao định đô, xây phủ ở đó”.

“ Về sau trong khoảng niên hiệu Hàm Thông (860-874) đời Đường ý tông, người Nam Chiếu tới cướp (An Nam). Nhà Đường sai Cao Biền đem lính đi dẹp yên Nam Chiếu, bèn xây La thành, nữ tường, vọng lâu. Kể từ năm Giáp Thìn hiệu Trường Khánh (824) đến năm Quý Tị hiệu Hàm Thông (873) vừa đúng năm mươi năm như lời thầy phong thủy nói ”​ (3) 

Theo Cựu Đường thư thì Nguyên Hỉ họ Lý. An Nam 
kỷ yếu chép là họ Nguyễn, hẳn là theo sách của người đời Trần nước ta (1). Có thể là sách Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu hoặc sách Việt sử lược (có nhiều khả năng là sách này tóm tắt sách của Lê Văn Hưu). Đại Việt sử ký đã thất truyền. 
Tuy nhiên ta thấy Việt sử lược còn chép truyện Lý Nguyên Hỉ tương tự như An Nam chí nguyên và gọi là Nguyễn 
Nguyên Hỉ (2) .

Qua Đại Việt sử ký, truyện Nguyên Hỉ dời phủ trị được đưa vào sách Toàn thư. Nhưng Việt Điện u linh tập là sách đầu tiên chép truyện này dựa theo sách Giao Châu ký của Triệu công (3).

Giao Châu ký của Triệu công được dẫn rất nhiều trong Việt Điện u linh tập có lẽ là được viết vào cuối đời Đường, chép sử thời Bắc thuộc của ta. Vậy có thể là Triệu công vì biết rõ việc Giao Châu nên đã chép khá tỉ mỉ việc Lý Nguyên Hỉ dời đô, hoặc là chép theo truyền thuyết trong nhân dân. Còn các thư tịch Trung Quốc thì hoàn toàn không chép đến chuyện này. Sách Tư trị thông giám của Tư Mã Quang không nói một câu nào đến chuyện ấy cả.

Sách Cựu Đường thư thì chỉ chép tóm tắt như sau ở phần Bản kỷ:  “Năm thứ nhất hiệu Bảo Lịch (825)…tháng 5, ngày Canh Ngọ… Lý Nguyên Hỉ ở An Nam tâu dời phủ đô hộ sang bờ sông phía Bắc” (1) .

Như vậy, rất có thể (như Toàn thư, Cương mục đã chép) Lý Nguyên Hỉ dời phủ đô hộ vào mùa Đông (tháng 11) năm 824, sau đó vài tháng (tháng 5, 6/825) mới tâu lên vua Đường về việc đó.

Sách Tân Đường thư ở phần Bản kỷ, trong những năm 824-825 không ghi chép gì về Lý Nguyên Hỉ cả, nhưng ở phần Địa lý chí có chép như sau:

“Năm đầu hiệu Bảo Lịch (825), dời phủ trị đô hộ đến Tống Bình” (2) .Chính sách Cương mục của ta đã dựa vào câu này mà chép rằng sau khi Lý Nguyên Gia dời phủ trị đô hộ ra ngoài cửa Đông Quan vào cuối năm trước, năm sau (825) nhà Đường dời phủ lỵ đô hộ sang Tống Bình.

Giữa những điều ghi chép khác nhau và không rõ ràng giữa các thư tịch Trung Hoa cũng như Việt Nam như thế, chúng ta thử gắng tìm thực chất của lịch sử là như thế nào.

Đời Tùy Đường, Long Biên mất vai trò trung tâm 
chính trị của châu Giao, điều đó đã rõ ràng. Nhưng từ năm nào, nơi nào trở thành trung tâm chính trị của châu Giao ?

Theo Tùy thư nơi đó là huyện Tống Bình, trở thành trung tâm chính trị vào đầu thời Đại Nghiệp, sau khi nhà Tùy cải tổ lại toàn bộ tổ chức hành chính.  (Theo Nguyên Hòa quận huyện chí việc cải tổ hành chính vào năm Đại Nghiệp thứ ba (607) (1). H.Maspéro, trong bài An nam đô hộ phủ ở thời Đường (2) cũng chủ trương như vậy, nhưng trong bài 
Nhà Tiền Lý (3), H.Maspéro lại chủ trương nhà Tùy dời trị sở châu Giao sang Tống Bình từ năm 590, sau khi bình được nhà Trần. Mục đích của H. Maspéro là cố tìm một chứng cớ để chứng minh rằng không có nhà Tiền Lý, một triều đại phong kiến dân tộc độc lập cho tới năm 602. H.Maspéro 
căn cứ theo một câu của Thái Bình hoàn vũ ký chép như sau:

“Huyện Tống Bình… nhà Tống đặt quận Tống Bình và huyện Tống Bình, nhà Tùy bình được nhà Trần đặt Giao Châu, Dưỡng đế đổi làm quận Giao Chỉ” (4) .

Đời, Tống, Tề, Lương, Trần, Tống Bình là một huyện, một quận thuộc Giao Châu nhưng Thái bình hoàn vũ ký nhầm là đất huyện Tây Quyển đời Hán, thuộc quận Nhật Nam, nhà Tống đặt quận Tống Bình sau khi Tùy bình Trần mới thuộc Giao Châu, sau đổi thành quận Giao Chỉ. ý nghĩa của câu trên, đặt trong toàn bộ của nó là như vậy. Cũng thế, Nguyên Hòa quận huyện chí viết: “Huyện Tống Bình… vốn là đất huyện Tây Quyển quận Nhật Nam đời Hán. Tống chia lập huyện Tống Bình thuộc quận Cửu Đức, sau đổi làm quận Tống Bình. Đời Tùy năm thứ 10 hiệu Khai Hoàng (590, tức là năm bình được Trần- TQV) đổi thuộc Giao Châu”(1) . Sở dĩ năm 590 Nguyên Hòa quận huyện chí ghi Tống Bình đổi thuộc Giao Châu vì từ năm 583, nhà Tùy bỏ hết các quận, tới năm 590, bình được Trần thì áp dụng việc đó rộng rãi xuống các châu quận miền Nam, Tống Bình không còn là quận nữa mà chỉ là một huyện thuộc Giao Châu. Còn như huyện đó có phải là trị sở của châu Giao không, thì Thái bình hoàn vũ ký cũng như Nguyên Hòa quận huyện chí không hề nói, H.Maspéro cố giải thích câu nói trên theo kiến giải chủ quan của mình mà thôi (2).

Năm 607, nhà Tùy bỏ hai châu Giao và Phong, hợp thành quận Giao Chỉ, lúc bấy giờ Tống Bình trở thành trị sở của quận Giao Chỉ (toàn bộ Bắc bộ) như Tùy thư đã chép.

Từ năm 622 nhà Đường đặt Giao châu tổng quản phủ, kiêm quản 10 châu: Giao, Phong, ái, Tiên, Diên, Tống, Tư, Hiểm, Đạo, Long (3) , thì Tống Bình trở thành trị sở của phủ Tổng Quản.

Nhưng Tân Đường thư lại chép “An Nam đô hộ phủ 
vốn là quận Giao Chỉ, năm thứ 5 hiệu Vũ Đức (622) gọi là Giao Châu, trị sở là Giao Chỉ (tôi nhấn mạnh- TQV). Năm đầu hiệu Điều Lộ (679) gọi là An Nam đô hộ phủ. Năm thứ 2 hiệu Chi Đức (757) gọi là Trấn Nam đô hộ phủ. Năm thứ 3 hiệu Đại Lịch (768) lại là An Nam. Năm đầu hiệu Bảo Lịch (825) dời trị sở (phủ đô hộ) đến Tống Bình (tôi nhấn mạnh- TQV)”(1) .

Theo ghi chép trên, dường như Giao Chỉ và Tống Bình là hai nơi khác nhau; sách Cương mục của ta chỉ chú ý tới câu sau cùng nên đã lầm. Sự thực Giao Chỉ và Tống Bình chỉ là một như chúng tôi sẽ chứng minh sau đây:

Huyện Tống Bình trị sở của quận Giao Chỉ đời Tùy, 
tới năm 621 nhà Đường đổi là Tống Châu gồm ba huyện: Tống Bình (là châu trị), Hoằng Giao (hay Hoằng Nghĩa), Nam Định.

Đến năm 622 nhà Đường lại chia huyện Tống Bình đặt thành hai huyện Giao Chỉ, Hoài Đức. Vậy huyện Giao Chỉ mà Tân Đường thư cho là trị sở của Giao Châu chính là một phần của huyện Tống Bình cũ. Năm 623, Tống Châu gọi là Nam Tống Châu. Năm đầu hiệu Trinh Quan (627) nhà Đường bỏ Nam Tống Châu, cả ba huyện Hoằng Giáo, Hoài Đức, Giao Chỉ lại nhập lại thành huyện Tống Bình lúc này thuộc Giao Châu và là trị sở của Giao Châu. Còn tên huyện Giao Chỉ từ năm 627 trở đi lại được đặt cho đất Nam 
Từ Châu cũ (gồm ba huyện Từ Liêm, ¤ Diên, Vũ Lập nay nhập thành huyện Giao Chỉ)(2). Phương dư kỷ yếu cho rằng huyện Giao Chỉ đời Tùy là đất huyện Luy Lâu đời Hán, năm 621 đặt Giao Châu ở đó, lại tách đặt ba huyện Từ Liêm, ¤ Diên, Vũ Lập đặt Từ Châu. Năm 623 gọi là Nam Từ Châu, năm 627 bỏ châu, ba huyện sát nhập vào huyện Giao Chỉ. Năm 628 “ dời huyện trị (Giao Chỉ) đến thành Giao Chỉ cũ nhà Hán, vẫn là trị sở Giao Châu. Năm đầu hiệu Bảo Lịch (825) dời châu trị đến huyện Tống Bình” (1). Điều này sai. Trong hành trình từ Bắc bộ nước ta sang ấn Độ mà Giả Đam ghi lại đời Trinh Nguyên (785-805) có chép: Từ (phủ trị) 
An Nam đi qua Giao Chỉ, Thái Bình, hơn 100 dặm thì đến Phong Châu (2) (từ Hà  qua Hoài Đức sang sông đến 
Yên Lãng rồi đến Việt Trì (Gia Ninh, trị sở Phong Châu) – TQV). Vậy Giao Chỉ cuối thế kỉ thứ VIII không phải là trị sở đô hộ phủ. Còn huyện Nam Định vốn có từ đời Ngô, đến đời Tùy bị sát nhập vào huyện Tống Bình rồi đến năm 621 tách khỏi huyện Tống Bình làm thành một huyện thuộc Tống Châu, đến năm 627, Tống Châu bị bỏ thì Nam Định thành một huyện riêng thuộc Giao Châu, đất đai đại để ở dọc sông đảo Phủ Lý (Hà Nam) và miền hữu ngạn sông Hồng (3)(đầu đời Nguyễn, Hà Nam còn là một bộ phận của Hà Đông và 
Hà Nội).

Nguyên nhân sai lầm của Toàn thư, Cương mục và một vài sử gia khác về việc xác định trung tâm chính trị đời thuộc Đường là do sự lẫn lộn Long Biên là miền Hà , Phương dư kỷ yếu theo ý kiến trung dung, cho rằng Tống Bình vốn là đất huyện Long Biên đời Hán. Điều đó hoàn toàn sai, như đã thấy ở trên, biên giới phía tây của Long Biên chỉ đến núi Tiên Du (Bắc Ninh).

Vấn đề địa điểm thành Tống Bình, thành Đại La và sự đổi dòng của sông Hồng khi chảy qua miền Hà Nội.
 Không có sách nào cho ta rõ sau khi đặt trị sở quận Giao Chỉ ở Tống Bình nhà Tùy đã xây dựng thành quách ở đó như thế nào. Dưới thời thống trị của nhà Đường, thành lũy ở Tống Bình và các châu trị khác ngày càng được tăng cường và củng cố luôn luôn. Năm 621, viên đại tổng quản Giao Châu là Khâu Hòa xây một thành nhỏ chu vi 900 bộ gọi là Tử Thành. Thành này còn mãi tới đời Cao Biền (xem phần sau). Một thời gian dài chiến tranh và hỗn loạn, chính quyền phong kiến Nam triều của Trung Quốc về thực tế không kiểm soát được miền đất nước ta nữa (thời Lý tự trị của các hào trưởng địa phương, phông kiến dân tộc sau Lý Bí như Lý Xuân (590), Lý Phật Tử (trước 602…). Đến nay sau khi Lưu Phương chinh phục lại được miền đất nước ta, bọn phong kiến thống tri Trung Hoa ra sức khai thác thuộc quốc, tăng cường áp bức bóc lột nhân dân. Vì vậy dưới thời thuộc Đường đã nổ ra những cuộc khởi nghĩa liên tiếp và rộng lớn của nhân dân ta duới sự lãnh đạo của tầng lớp phong kiến dân tộc lúc này đã trường thành với ý thức quốc gia nảy nở mạnh mẽ, nhất là từ sau khi tầng lớp này đã xây dựng được nhà nước Vạn Xuân đôc lập: năm 687, Đinh Kiến lãnh đạo quần chúng vây phủ thành Tống Bình, trong thành quân ít không thể chống chọi được, viên đô hộ Lưu Diên Hựu giữ lũy thành chờ quân cứu viện, viện quân không tới, Diên Hựu bị nghĩa quân giết chết . Đất An Nam đã không “an” được nữa, năm 757 nhà Đường dời An nam đô hộ phủ thành Trấn Nam đô hộ phủ, mưu tăng cường đàn áp nhân dân bằng quân sự. Mặt khác nhân cơ hội chính quyền thống trị nhà Đường ở An Nam suy yếu vì những cuộc khởi nghĩa của nhân dân, các nước láng giềng như Côn Luân, Chà Và, Nam Chiếu mang quân vào lấn cướp An Nam. Đó là những lí do khiến chính quyền đô hộ đã củng cố và tăng cường hệ thống thành lũy phòng thủ ở phủ thành Tống Binh và các trung tâm chính trị thực dân khác. Năm 767, sau khi phá được quân Côn Luân, Chà Và ở Chu Diên, kinh lược sử Trương Bá Nghi đắp La Thành ở Tống Binh  quy mô cũng nhỏ, thành chỉ cao vài thước và rất nhỏ hep, chưa lấy gì làm.

Năm 824 Lý Nguyên Hỉ thấy ở cửa thành có dòng nước ngược “ sợ người trong châu hay sinh lòng làm phản” (đó là vì bọn quan đô hộ đã linh cảm thấy phong trào phản kháng của quần chúng đang cuồn cuộn dâng lên ở phủ thành cũng như ở các địa phương!) nên đã dời phủ trị sang phía Bắc sông nhưng chỉ được ít lâu sau lại dời trở lại Tống Bình mà Tân Đường thư chép vào năm 825. Lý Nguyên Hỉ đã xây dựng một thành con ở bờ sông Tô Lịch. Việt Điện u linh tập dẫn Giao Châu ký (sách cuối đời Đường) và Việt sử lược chép rằng 50 năm sau Cao Biền sẽ định đô xây phủ ở chỗ đó và sẽ xây thành lớn (Đại La thành).

Quả đúng như bọn quan đô hộ lo sợ, phong trào quần chúng chống ách đô hộ của nhà Đường nổi dậy rất mạnh mẽ. Phong trào đã có tác động tới tinh thần binh sĩ địch mà phần lớn cũng là người Việt bị bọn quan lại Trung Hoa bắt ra nhập quân ngũ để tăng cường trấn áp nhân dân. Khoảng niên hiệu Thái Hòa (827-835). Sau khi tên đô hộ Hàn Ước đã đàn áp cuộc khởi nghĩa của nhân dân Phong Châu (Sơn Tây, Hưng Hóa, Vĩnh Phúc) dưới sự chỉ huy của thử sử Vương Thăng Triều, thì binh sĩ phủ thành đô hộ lại nổi dậy đuổi đánh Hàn Ước. Hàn Ước phải chạy về Châu- Quảng. Năm 841 Vũ Hồn được cử sang làm kinh lược sứ An- nam. Vũ Hồn đến nơi bắt quân sĩ phải sửa lại phủ thành. Sẵn lòng oán giận, quân lính Tống - bình đã nổi dậy cướp kho đạn (843), đuổi đánh Vũ Hồn. Vũ Hồn phải chạy về Quảng- châu . Chính quyền đô hộ càng ngày cành hoàn toàn đối lập với nhân dân, càng ngày càng trở nên suy yếu. Nam- chiếu ở phía tây bắc hưng thịnh lên, lập quốc, xưng đế, thường câu kết với người thiểu số (Thổ, Thái…) xâm lược An- nam. Phủ thành Tống Bình trở thành bãi chiến trường trong hàng mấy tháng ròng. Đời Tuyên- tông (847- 860).Trác lấm kinh lược sử, áp bức bóc lột đồng bào thiểu số nước ta thậm tệ, cứ mỗi âu muối đổi lấy một con trâu. Dân không chịu được, liên kết với Nam- chiều cướp thành Tống Bình . Bọn quân đô hộ ráo riết bắt dân phải sửa đắp thành một mặt để chống cự với Nam- chiều, mặt khác lại để chống lại nhân dân khởi nghĩa. Thư tịch của bọn quan lại Trung- hoa cũng phải viết “người làm đô hộ trước đây, trời đang hạn hán, đi làm lũy gỗ (mộc sách) bắt dân hàng năm nộp tiền, đã không làm xong kịp thời, lại còn trách phạt gắt gao. Vương Thức lấy một năm tiền phu thuế mua cây gỗ thược (thược mộc), trồng suốt 12 dặm… đào hào, rào lũy sắt, bên ngoài trồng tre gai, trộm cướp không vào được” .

Xem thế ta thấy rằng thành lũy Tống Bình bấy giờ chỉ xây đắp bằng đất, tre, gỗ, chưa thấy nói xây bằng gạch đá, quy mô lại nhỏ và không chắc chắn nên rất dễ dàng bị hạ. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc thành lũy dễ bị hạ là ở chỗ chính quyền đô hộ hoàn toàn đối lập với lợi ích nhân dân, quân lính chỉ có vài trăm tên gầy yếu, Vương Thức sang làm đô hộ, bắt dân sửa thành, đánh lui được quân Nam- chiếu. Nhân dân Tống Bình vẫn tiếp tục nổi dậy chống lại bọn thống trị chống lại bọn thống trị phong kiến Trung- hoa, Vương Thức đã dùng quỷ kế đàn áp cuộc khởi nghĩa đó một cách rất dã man. Năm 860, Lý Hộ thay Vương Thức, vừa mới đến An- nam đã giết ngay tù trưởng thiểu số Đỗ Thủ- Trừng. Đồng đẳng của Thủ Trừng xúi giục người Nam – Chiếu đánh chiếm được phủ thành. Lý Hộ phải chạy về  Vũ- châu, năm sau (861) mới chiêu tập thổ binh, đánh lấy lại được Tống Bình. Nhưng đến năm Hàm- thông thứ 4 (863), 5 vạn quân Nam- chiếu lại sang đánh cướp An- nam: phủ thành bị chiếm, kinh lược sử Thái Tập nhảy xuống sông chết. Quân lính Trung- hoa chỉ chống cự một trận nhỏ rồi cũng bị tiêu diệt. Nhân dân Tống Bình bị quân Nam- chiếu tàn sát, trước sau chết tới 15 vạn người. Theo cuốn Man- thư- tập sách của viên ky lục của Thái Tập, chạy thoát được qua sông khi quân Nam- chiếu đánh thành, sau này viết ra - thì bấy giờ ở Tống Bình có tới 3 thành:

1.“Đô hộ phủ” là nơi duy nhất quân Trung- hoa có cầm cự với quân Nam Chiếu.

2.“Tô- tịch giang cựu thành” là nơi quân Hà- man đóng .

3.“Tử thành” là nơi quân Man kéo ra đánh lại quân trung- hoa .

Do Man thư có thể thấy rằng các viên đô hộ Trung- hoa đắp thành ở nhiều nơi khác nhau: Tử thành là thành đắp yừ đời Khâu Hòa. Tô- lịch giang cựu thành (thành cũ trên sông Tô- lịch) có thể là thành mà sách Nguyên hòa quận huyện chí đã chép (cách sông Tô- lịch 200 bộ). Đó là thành mà Trương Bá Nghi đã đắp và Trương Châu đã sửa lại. Nó ở phía bắc sông Tô- lịch, chúng tôi đã đoán là ở miền Dịch- vọng . Như đã nói, đó là thành nhỏ, theo Man thư thì ở thành đó có chừng hơn 2.000 quân Hà- man đóng giữ. Quân Mang (2,3 nghìn quân) cũng đỗ thuyền ở bờ sông Tô- lịch song phải đóng quân ở ngoại thành . Còn đô hộ phủ thành là thành Lý Nguyên Hỉ đã đắp và bọn lính lược sử đời sau đã mở rộng thêm ra. Thành này, như ta thấy ở trên, cũng ở trên sông Tô –lịch, chính vì vậy thành của Trương Bá Nghi mới có tên là “ thành cũ trên sông Tô – lịch”. Hơn nữa, dựa vào chi tiết sau đây ta có thể thấy vị trí của thành là ở phía tây sông Tô- lịch: năm 863 quân Nam – chiếu kéo quân dọc sông Hồng xuống vây Tống Bình, mặt tây thành Tống Bình đã bị quân Man vây chiếm, quân lính Trung- hoa phải chạy về bến nước phía đông thành, định xuống thuyền sang sông trốn chạy. Song đến bờ sông, thuyền giám quân vì sợ hãi giặc đã lia khỏi bờ, Thái Tập nhảy xuống sông chết, còn ngu hầu Nguyễn Duy Đức mang quân quay trở lại cửa đông La thành cùng quân Nam- chiếu giao chiến, giết được hai ba nghìn quân Man rồi bị giết chết .

Ba năm trời quân Nam – chiếu chiếm đất An- nam. Đến năm 866 Cao Biền mới đêm quân sang đánh lui được Nam- chiếu, chiếm lại phủ thành Tống Bình. Sau khi chinh phục lại được đất An- nam, Cao Biền tổ chức việc khai thác kinh tế thuộc quốc theo một quy mô rộng lớn: khai hoang lập ấp, đào sông khơi ngòi đồng thời dùng nhiều biện pháp quân sự để trấn áp nhân dân thuộc quốc . Một trong những biện pháp đó là xây dựng Đại- la thành ở Tống Bình Tân Đường thư, Cao Biền truyện chỉ chép rằng Cao Biền “ đắp An- nam thành” , song không nói rõ quy mô lớn bé thế nào. Việt sử lược chép rõ rằng: “Biền đắp lại La thành, chu vi 1.980 trượng 5 thước, cao 2 trượng 6 thước, chân thành rộng 2 trượng 6 thước, bốn mặt xây nữ tường cao 5 thước 5 tấc, 55 lầu vọng địch, 5 môn lâu, 6 úng môn (cửa tò vò), 3 vòi nước, 34 con đường đi. Lại đắp đê chu vi 2.125 trượng 8 thước, cao 1 trượng 5 thước, chân đê rộng 3 trượng; lại dựng hơn 5.000 gian nhà” . Theo Tự trị thông giám, chu vi thành Đai la là 3.000 bộ  (một bộ bằng 6 thước- chu vi sẽ là 18.000 thước) còn theo Toàn thư thành Đại- la chu vi 1.932 trượng 5 thước, chân rộng 2 trượng 5 thước . Các con số đó đều xấp xỉ ngang nhau. Lấy con số của Việt sử lược làm chuẩn và biết rằng một trượng bằng 10 thước = 0m30 x 10 = 3m, thì chu vi của thành Đại- la là 5km 9415, đê chu vi ngoài thành là 6km 3774, vậy đê chu vi ngoài thành chỉ cách thành chừng hơn 50m, ngoài nhiệm vụ là đê, có thể coi là một hệ thống phòng ngự thứ hai của thành. Như vậy Đại- la còn bé hơn thành xây kiểu Vauban đời Nguyễn còn lại đến ngày nay theo (Bắc thành đia dư chí q 1, 1b thành nhà Nguyễn chu vi là 1.958 tầm, 2 thước 5 tấc = 6km 89326), đó cũng chỉ là thành phòng ngự thông thường thời phong kiến gồm ở trong là các dinh thự, kho tàng và trại lính (gồm 5.000 gian nhà). Tư trị thông giám và Toàn thư cường điệu số nhà trong thành Đại- la lên tới 40 vạn. Thực tế, một cái thành chu vi chưa đầy 6km không làm gì có tới 40 vạn gian nhà, dù là nhà tranh nhỏ hẹp. Vả lại số người trong bộ máy đô hộ thực dân ở An- nam phủ chỉ có chừng vài  bốn ngàn người , dân chúng lại không ở trong thành, thì số 5.000 nhà cũng là quá đủ. Điều đó cũng bác bỏ một ý kiến khá phổ biến  cho rằng toàn thể ngoại La- thành- mà nay ta chỉ còn nhận thấy những khoảng từ Thanh- nhàn đi lên cửa ô Cầu- dền sang ô Chợ- dừa rồi đến thẳng ô Cầu- giấy ngược lên đến Yên- thái (Bưởi)- là dấu cũ của chu vi thành ngoài của thành Đại- la thời Cao Biền. Chu vi thành ngoài của Đại- la thành như ta đã biết chỉ dài hơn 6km mà ngoại La- thành ở phía tây và phía nam kể trên đã dài tới 15,20km. Sách cương mục của ta đã nhận xét rất đúng rằng: “ Những thành đất mà các đời Lý Trần về sau đã sửa đắp nhiều lần, tục cũng gọi là La- thành. Nếu bảo đấy là vết thành cũ của Cao Biền thì thật không đúng” 

Thế thì địa điểm thành Đại- la ở đâu?

Ngày nay nếu ta đi trên đường Sơn- tây từ Kim – mã tới ô Cầu – giấy, đi vòng quanh miền Quần- ngựa và con đường Hoàng- hoa- Thám ta còn thấy vết tích nhiều thành đất hoặc chạy song song với nhau, hoặc bắt ngang bắt chéo linh tinh không theo một quy trình thống nhất. Theo ý kiến chúng tôi chính đó là dấu vết các thành lũy cũ xây dựng từ đời Đường và các đời Lý Trần còn lại đến ngày nay. Mà thực vậy, con đường từ ngã ba chợ Bưởi đến ô Cầu- giấy cao tới 7, 8 mét, về phía bên phải đường là sông Tô- lịch, rất thấp so với đường. Nó không phải là đê của sông Tô- lịch, vì nếu như vậy thì về phía Nghĩa- đô, Dịch - vọng cũng phải có con đê tương tự, trái lại ở phía đó không có một con đường đi cùng vết tích con đê nào cả. Vậy con đường cao từ ngã ba chợ Bưởi đến Cầu- giấy ( hoặc một đoạn của nó) không phải là đê sông Tô- lịch mà chính là mặt tây của thành ngoài của Đại- la thành giáp sông Tô – lịch. Con đường cao Hoàng- hoa- Thám ở phía nam hồ Tây có thể là mặt bắc của thành ngoài. Sau đây chúng tôi sẽ chứng minh rằng sông Hồng ngày xưa chảy vào hồ Tây, qua hồ Trúc- bạch men theo phía đông dốc hàng Than (trước có hồ Cổ- ngựa), chợ Đồng- xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hang Đào ( trước có hồ Hàng Đào) chảy tới hồ Hoàn- kiếm qua Hàng Bài tới miền Hàng Chuối (trước có bến Trường – tín), ô Đống- mác mà chảy ra dòng sông hiện nay. Vậy thời bấy giờ chưa có hồ Tây, sông Hồng (đời Đường gọi là sông ¤- diên) còn chảy sát phía bắc thành Đại – la. Con đường Hoàng- hoa- Thám vừa là thành ngoài về phía bắc của thành Đại- la, vừa là đê sông Hồng ngăn nước lụt vào thành (đời Lê, hhồ Tây vẫn thường có sông lớn, bề mặt rất rộng). Chu vi của thành khoảng 6km, vậy nó chiếm một diện tích vào khoảng trên dưới 2km2, trung tâm đại để có thể là miền Quần- ngựa, mặt tây giáp sông Tô- lịch, mặt bắc giáp sông Hồng, phía đông có thể là gần vườn Bách- thảo ngày nay, phía nam có thể tới đường Đội - cấn ngày nay. Thành đó giành riêng cho quan lại đô hộ và quân lính Trung- hoa. Phía đông từ vườn Bách- thảo tới sông Hồng, phía nam dọc hai bên bờ sông Tô- lịch là khu vực cư trú của nhân dân Tống Bình. Tử thành không bao gồm trong phạm vi thành Đại- la vì tới năm 880, Tư trị thông giám vẫn nhắc tới Tử thành nơi quân lính nổi dậy chống lại tiết độ sứ Tăng Cồn, Tăng Cồn phải bỏ thành mà chạy . Trong tình hình tài liệu hiện nay chưa có thể xác định một cách chắc chắn các thành lũy nói trên của đời thuộc Đường.

Chính sách nhằm khôi phục và củng cố chính quyền đô hộ vốn đã suy yếu sau những cuộc khởi nghĩa của nhân dân nước ta và sự xâm lăng của các dân láng giềng, chính sách mở rộng khai thác kinh tế thuộc quốc của Cao Biền càng làm cho mâu thuẫn giữa chính quyền đô hộ và nhân dân nước ta ngày càng thêm sâu sắc. Đời sống của nhân dân ngày càng bị khốn cùng, cho nên chỉ sáu năm sau khi Cao Biền rời khỏi đất An nam (874), nhân dân đã nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ, mở đầu là cuộc nổi dậy của quân sĩ Tống binh (880). Người Nam chiếu lại vào xâm lược An nam. Tăng Cồn bỏ chạy sang Ung Quản, phủ thành Tống Bình lại bị hạ. Bọn quan lại nhà Đường xin bàn hòa với Nam Chiếu. Hi tông hứa gả con gái cho vua Nam chiếu, bấy giờ nam chiếu mới chịu rút quân về  . Nhân dân ta thấy rất rõ rằng chính quyền đô hộ chỉ biết bóc lột thậm tệ thuộc quốc, lúc nguy biến thì quân đô hộ chạy dài. Đứng trước tình thế đó, giai cấp phong kiến dân tôc thấy cần thiết phải giành quyền tự chủ, xây dựng chính quyền độc lập, bảo vệ sự an toàn của các hương ấp nằm dưới quyền khống chế của họ. Giai cấp phong kiến dân tộc đã có ý thức rõ ràng về vai trò chủ nhân của mình. ý thức ấy đuợc xây dựng trong quá trình đấu tranh của nhân dân chống ách đô hộ ngoại bang. Khát vọng và yêu cầu của nhân dân bấy giờ là lật đổ ách thống trị của phong kiến Trung Hoa.

Năm 906, một người hào trưởng đất Hồng Châu (Hải Dương) là Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy phất cờ tự chủ, đem quân đánh chiếm phủ thành Tống Bình, tự xưng là tiết độ sứ, sau đó mới xin mệnh lệnh nhà Đường . Từ đó đã hình thành mầm mống của chính quyền độc lập của một quốc gia phong kiến dân tộc Và Tống Bình cũng sẽ trở thành thủ đô của quôc gia đó.

                                           (
Việc thư tịch xưa thường nhắc tới sông Tô Lịch và địa điểm thành Tống Bình (Đại La) đều ở bờ sông Tô Lịch khiến ta có thể giả định rằng ngày xưa sông Tô Lịch rất to và là một đường giao thông thủy quan trọng. Thời Lí- Trần (XI – XIV) thuyền bè vẫn qua lại nhộn nhịp trên sông Tô Lịch nhiều cầu lớn được bắc qua sông đó như cầu Vụ quyết (chỗ làng Láng bây giờ). Cầu Tây Dương (Cầu Giấy nay), cầu Thái Hòa …  An Nam chỉ lược của Lê Tắc đời Trần còn nhắc tới 5 cầu đẹp của sông Tô Lịch mà sử thần Trung Hoa ca ngợi.

Sông Tô Lịch nay đã cạn, chỉ còn là một lạch sông. Song nếu cứ nhìn hai dải đất cao và rộng hơn 200m chạy song song hai bên bờ sông Tô Lịch từ làng Láng đến Ngã Tư Sở (trên 3 cây cầu) thì chúng ta cũng có thể biết được rằng ngày xưa sông phải rất to và phải ăn thông với sông Hồng thì mới có nhiều phù sa bồi thành những dải đất rộng như thế. Biết rằng sông Tô Lịch lấy nước từ Hồ Tây ở miền Hồ khẩu, vậy thì ngày xưa Hồ Tây cũng phải thông với sông Hồng. Hồ Tây hình móng ngựa hai đầu (một ở Quảng Bá, một ở Nghi Tàm) rất gần dòng sông Hồng, lại có nhiều ao. Điều đó cho phép ta nghĩ rằng Hồ Tây trước đây chỉ là một khúc của sông Hồng và vì vậy con đường Hoàng Hoa Thám chạy tới chân đê Nhật Tân rất cao vì xưa đã là đê của sông Hồng. Từ khi Hồ Tây tách biệt khỏi sông Hồng thì sức nước của sông Tô Lịch cũng bị yếu đi và cạn dần. Trong bài một ít nhận xét về địa lí thành Hà , ông Nguyễn Thiệu Lâu đã đề ra một giả thuyết về chiều hướng dòng sông Hồng trước kia chảy qua Hà . Nhận xét của ông hoàn toàn dựa vào các chứng cứ của địa lí học nhưng cũng phù hớp với chứng cứ về lịch sử mà chúng tôi đã nêu ra. Giả thuyết ấy có thể tóm tắt như sau:

Sông Hồng chảy tới Yên Bá chỉ có một nhánh, nhánh ấy chảy qua Hải Bối, Nông Giang, Chiêm Trạch, Lực Canh, Xuân Canh. Tới Xuân Canh nhánh ấy không chảy ngay vào sông Đuống và xuống phía Nam mà chảy băng qua bãi Tầm Châu, ở bãi đó nay còn khoảng đất trũng hình máng bắc ngang qua bãi là dấu vết của sông Hồng xưa. Sông Hồng chảy vào Nhật Tân xuống đến Hồ Khẩu thì phái một nhánh chay xuống nam, đó là sông Tô Lịch, còn một nhánh chảy vòng quanh Thụy Khê chảy tới Nghi Tàm. Đến Nghi Tàm sông Hông lại chia hai nhánh khác, một nhánh chảy theo hồ Trúc Bạch tới hồ Hoàn Kiếm, ô Đống Mác, Thanh Nhàn, Lạc Trung rồi tới lòng sông bây giờ. Đường đê sông Hồng cũ chạy từ ô Đông mác, theo con đường Lò Đúc thẳng tới Hàng Tống, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, phố Hàng Than… . Những phố ở giữa con đê cũ và con đê mới hiên nay, xưa là bãi cát bồi của sông Hồng, để lại nhiều mẩu sông tạo thành các hồ ao trong đó có hồ Hoàn Kiếm . Một nhánh băng qua Yên Phụ, qua những bãi cát và lòng sông hiện nay rồi chảy vào sông Đuống. Sông Đuống là nhánh chính của sông Hồng, xưa kia rất lớn: lòng sông mùa mưa cũ của sông Đuống rộng tới năm cây số, con đê cũ hiện nay vẫn còn. Tất cả vùng Gia Quất, Thượng Cát, Tinh Quang ở nam cho tới Đông Trù, Mai Hiên, Yên Thượng ở bắc trước đều      thuộc về lòng sông mùa mưa cũ của sông Đuống. Vậy sông Đuống ngày xưa phải rất to thì mới có một lòng sông mùa mưa rộng như thế.

Sở dĩ có tình trạng hiện thời là do sông Hồng đã đổi dòng. Sự thay đổi đó như sau: Sông Hồng chảy qua Võng La tới Yên Hà, Hải Bối. Tới đó, sông soi thẳng về phía đông nam. Những đất ở miền bắc bãi Tầm Châu hồi trước nối liền với các làng Phú Gia, Phú Thọ đã bị sông cắt đứt thành bãi. Vì chảy thẳng về phía đông nam, sông Hồng không đưa nước vào khúc Hồ tây nữa, phù sa bồi thành những bãi cát lấp hai đầu cửa hồ lại (Quảng Bá (cửa vào), Nghi Tàm (cửa ra)). Hồ Tây vì vậy đã thành lập và sông Tô Lịch đã cạn dần. Nước sông không chảy từ Hồ Tây sang sông Đuống nữa, nước sông ở cả hai nhánh ở phía nam, bắc bãi tầm Châu đều dồn nước về Hà . Vì vậy phù sa bồi thành bãi cát ở làng Đông Ngàn, bãi cát này đóng cửa sông Đuống lại. Muốn cho sông Đuống thông thương được, người ta phải đào đầu con sông Đuống từ làng Xuân Canh tới cuối làng Đông Ngàn, khúc sông dài ngót ba cây số ấy thẳng băng như kẻ chỉ, bờ tả ngạn rất cao, mà bờ hữu ngạn rất thấp (người Pháp gọi sông Đuống là sông đào (Canal des Rapides), điều đó rất sai).

Nhưng sông Hồng đã đổi dòng và Hồ Tây đã thành lập vào thời kì nào? Chúng tôi xin nêu mấy dẫn chứng lịch sử sau đây: Đến thời Lí (1010-1225) thì Hồ Tây đã thành lập rồi, bấy giờ nó mang tên là Dâm Đàm (            - Việt sử lược chép là Giao Đàm           -TQV). Việt sử lược toàn thư, Cương Mục đều chép năm canh tí, hiệu Chương thành- gia- khánh năm thứ 2 (1060) Lý Thánh Tông sai xây hành cung ở bên hồ Dâm Đàm để xem đánh cá . Theo một truyền thuyết về sự thành lập Hồ Tây thì hồ bấy giờ ở phía bắc thành Thăng Long cũng tức là ở phía bắc thành Đại La như trên ta đã nói. Hồ Tây thành lập, sông Tô Lịch dần dần bị cạn (ban đầu về mùa mưa nước sông Hồng vẫn có thể tràn vào hồ Tây). Vì vậy tới năm Nhâm tí hiệu Thiên- tư- gia- thụy năm thứ 7 (1192) người ta đã phải khơi lại sông Tô Lịch cho sâu thêm để thuyền bè đi lại vào thành . Về sau người ta phải đào một đường sông men theo bờ phía nam Hồ Tây từ Bưởi lên Thụy Khê quanh về phía cửa đông đẻ gặp sông Hồng ở phía nam bãi Cơ xà. Bản đồ Thăng Long đời Hồng Đức cho ta thấy đền Bạch mã ở phố Hàng Buồm nay là ở phía Nam cửa sông. Vì vậy Hàng Buồm ngày xưa gọi là phường Hà Khẩu (           cửa sông) , ngách sông ấy đã bị lấp đi để làm đường phố (phố sông Tô Lịch nay là phố Hàng Lược). Vậy có thể nói Hồ Tây được thành lập vào khoảng thế kỉ thứ IX thứ X sau thời thuộc Đường. Hai nhánh sông Hồng từ phía nam bãi Tầm Châu dồn nước về Hà  tạo thành nhánh sông chính hiện nay qua Nhật tân, Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi tàm, yên Phụ; còn nhánh phía bắc, bây giờ là nhánh phụ theo dọc làng Yên Hà, Hải Bối, Ngọc Giang, Chiêm Trạch, Lực Canh, Xuân Canh. ở Xuân Canh nhánh này ăn thông với sông Đuống. hai nhánh hợp nhau ở Yên Phụ nhưng vì có bãi Cơ xá ở giữa nên vẫn có hai nhánh sông chảy song song tới phía dưới bãi nhà Dầu mới hợp lại thành một. Bến cát đó rộng đến một cây số. Đê thành Hà  đắp từ nam chí bắc, vòng quanh bãi, từ Thanh Trì đến ô Đống Mác, Lò lợn, Bảo tàng lich sử, Cột đồng hồ, phố Trần Nhật Duật, Bến Nứa, nhà máy nước, ô yên Phụ rồi thẳng lên Nghi Tàm, Quảng Bá.

Đê này đắp từ bao giờ ? Việt sử lược chép rằng: “Năm mậu tí, hiệu Long phù nguyên hóa năm thứ 8 (1108) đắp đê ở cảng Cơ xá (            ) . Việt sử lược còn chép lại sự việc năm Kiến Gia thứ 6 (1216): “Vua sai người bắt kẻ cướp ở ngõ Cơ xá (                ) bị Cảo tướng Đỗ ất đánh” . Vậy đê và bãi Cơ xá có từ thời Lí.

Sau khi Hồ Tây thành lập, nhánh” Trúc Bạch - Hoàn Kiếm” của sông Hồng dần dần trở thành nhánh phụ; dòng “Quảng Bá, Nghi Tàm, Yên Phụ” đã dần dần trở thành nhánh chính của sông Hồng chảy qua Hà .

Trên kia ta đã đoán định thành Đại La xây đắp ở vùng Quần Ngựa bây giờ. Bấy giờ Hồ Tây chưa thành lập. Địa điểm đó rất thuận lợi: Thành ở về phía đông sông Tô Lịch là con sông lớn chảy xuống phía nam, lại ở phía nam Hồ Tây bây giờ tức là ở phía nam sông Hồng thời đó (bấy giờ gọi là sông ¤ Diên) giao thông được với sông Đuống chảy về miền Bắc Ninh, và giao thông cùng nhánh sông Hồng chảy qua giữa Hà  ngày nay về phía nam.

Tống binh giữ vai trò trung tâm đất nước cho đến hết thời Bắc thuộc. Nhà Ngô mở đầu thời kì phong kiến dân tộc độc lập đóng đô ở Cổ Loa với ý tưởng kế tiếp truyền thống anh hùng của An Dương Vương. Sau khi Ngô Quyền chết, xã hội Việt Nam bày ra cảnh phong kiến cát cứ (12 sứ quân). Nhà Đinh thống nhất đất nước đóng đô ở Hoa Lư là nơi căn cứ cũ. Nhà tiền Lê mở rộng kinh đô Hoa Lư thêm một chút. Đến khi nhà Lí thay nhà tiền Lê, Lí Thái Tổ đã rời đô ra thành Đại La cũ của cao Biền, nơi “chính giữa bờ cõi đất nước, được cái thế rồng nấp hổ ngồi, vị trí ở giữa bốn phương nam bắc đông tây, tiện cả hai bề núi sông quay vào, ngoảnh ra” ( Chiếu dời đô của Lí Thái Tổ). “Lúc dời đô, đỗ thuyền ở dưới thành [Đại la], có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, nhân gọi đó là Thăng Long [thành]” . Vậy thành Thăng Long đời Lí là ở địa điểm cũ của thành Đại La của Cao Biền . Trên cơ sở thành Đại La cũ, các vua nhà Lí xây dựng kinh đô Thăng Long ngày càng huy hoàng tráng lệ.

Nhưng với sự thành lập Hồ Tây, sông Hồng không chảy qua phía nam kinh thành nữa, sông Tô Lịch ở phía đông kinh thành cũng dần dần cạn đi, địa điểm thành Đại La (thành Thăng Long) dần dần trở nên bất tiện. Để “cứu vãn tình thế”, người ta phải đào sâu sông Tô Lịch, phải đào thêm một đoạn sông Tô Lịch ven theo nam Hồ Tây để nối với sông Hồng . Song cách đó cũng không thể làm địa điểm thành cũ mãi mãi không được thuận tiện. Cuối cùng đến đời Lê người ra đã phải dời thành về phía đông thành Đại La (Thăng Long) cũ, tức là thành ngày nay, góc đông bắc của thành sát với con đê cũ của Hà . Như vậy để cho kinh thành ở ngay cạnh sông, giao thông cho dễ dàng.

Như ta đã thấy ở trên, mọi biến thiên của Hà  ngày xưa – trên một mức độ khá lớn – chịu ảnh hưởng của sự biến đổi của dòng sông Hồng, con sông mang lại giầu có cho người dân ở đồng bằng bắc bộ, nhưng cũng từng gieo rắc bao tai họa đau thương, lụt lội và chết chóc. Thời kì đó ngày nay đã vĩnh viễn qua rồi. Người dân thủ đô và nhân dân toàn quốc đã, đang và sẽ nỗ lực đấu tranh chinh phục dòng sông Hồng, bắt dòng sông phải ngoan ngoãn phục vụ cho lợi ích cua con người. theo dự kiến của bộ Kiến trúc, thủ đô ta sẽ khơi lại dòng sông Tô Lịch, và mai đây từng dãy nhà 5,6 tầng đồ sộ sẽ hiền từ soi bóng trên dòng sông Tô Lịch biếc xanh, tàu bè sẽ đi lại trên sông tấp nập hơn xưa, và Hà  trong những đêm hội hoa đăng, thanh niên nam nữ sẽ nhip nhàng bơi trên sóng nước dòng sông Tô, sông nước ngân vang những bài hát ca ngợi cuộc sống hòa bình và hạnh phúc…

Mấy nhận xét về đô thị 
và thương nghiệp cổ Việt Nam

I- Thế kỷ X trở về trước:

1- Ai cũng biết rằng những xã hội ở Đông Nam á và 
Việt Nam cổ truyền đều dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và do vậy chúng có những nhân tố văn hóa tương tự nhau.

Cái mẫu số chung lớn nhất về văn hóa của những 
xã hội này là: Cơ cấu xã hội nền tảng, đơn vị tụ cư, quản lý và phân phối đất đai là làng.

Những xã hội như thế thuộc phạm trù văn minh 
nông nghiệp và văn hóa xóm làng, khác hẳn những xã hội thuộc phạm trù văn minh thương nghiệp và văn hóa đô thị, chẳng hạn như khu vực Địa Trung Hải thời cổ đại hay 
khu vực Tây Âu thời cận hiện đại. Nó cũng khác cái hợp thể văn minh đô ấp (đô thị - nông thôn) Trung Hoa cổ.

Nghề nông trồng lúa và xóm làng, hai mặt kinh tế 
xã hội đó biểu hiện nét trường tồn và tính liên tục của lịch sử các xã hội Đông Nam á và Việt Nam.

2- Thế nhưng các xóm làng trồng lúa ở Việt Nam và Đông Nam á không phải là những “công xã đóng kín” như ở ấn Độ, là những “bầu trời riêng” như C. Mác đã gọi khi bàn về công xã ấn Độ.

Làng Việt Nam cổ truyền là những công xã “mở”, như nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, dọc đôi bờ kênh rạch hay dọc dài những con lộ - hay chí ít cũng là những công xã “nửa mở”, như nông thôn đồng bằng sông Hồng mỗi làng có luỹ tre xanh vây quanh nhưng vẫn “mở” xuống bến nước 
ven sông, vẫn “mở” qua các chợ làng, chợ bến, chợ đường cái hay chợ đình, chợ chùa...

Thế nghĩa là, giữa các làng - căn bản là tự cưng tự cấp của nền văn kinh tế tự nhiên dựa trên nền tảng nghề trồng lúa - vẫn tồn tại những quan hệ liên làng về kinh tế-xã hội- văn hóa trong đó những quan hệ thương mại, có như vậy 
là do: 

a- Các làng phân bố trên các dạng địa hình, cảnh quan địa lý sinh thái khác nhau: có làng trên núi (bản Mèo, 
Kà Tu), có làng cao nguyên (buôn thượng), có làng thung lũng (bản Tày, Thái, Nùng, Mường...), có làng đồi gò (thềm cổ), có xóm bãi ven sông, có làng châu thổ, có làng sông, làng biển (vạn chài). Ngay trong các làng châu thổ Bắc Bộ thì cũng lại cần phân biệt làng đồng mùa (chân ruộng cao), làng đồng chiêm (ở ô trũng)... Tính đa dạng của xóm làng vốn dựa trên khung cảnh tự nhiên, lại cành nổi bật hơn do tính 
đa dạng về kinh tế-xã hội-văn hóa. Tuy mẫu số chung của 
cả nước là lúa nhưng từng vùng vẫn có những sản phẩm khác nhau, của kinh tế khai thác (rừng và lâm sản, sông nước và thuỷ sản,  biển và hải sản) của kinh tế trồng trọt (các loại gạo nếp tẻ, chiêm, mùa...). Các nông phẩm khác (ngô, khoai, sắn, đỗ, lạc, mía...), của kinh tế chăn nuôi (trâu bò miền núi, dâu tằm ở các xóm bãi ven sông, vịt ở đồng trũng...), của kinh tế thủ công (cái khéo tay khác nhau và truyền thống thủ công của các vùng, về nghề gốm, nghề dệt, nghề đan...v.v...).

b- Do vậy, mà giữa các làng vẫn có nhu cầu trao đổi, 
tạo nên những quan hệ liên làng. ở bài này ta sẽ không nói tới quan hệ liên làng nảy sinh do nhu cầu trị thủy và thuỷ lợi, do nhu yếu tự vệ, do nhu cầu hôn nhân, nhu cầu văn hóa, 
tôn giáo mà chỉ nói tới quan hệ liên làng về trao đổi kinh tế thông qua chợ búa.

c- Ngay trong  bộ một làng, vốn là một thứ “liên hiệp các hội tiểu nông” (tế bào kinh tế xã hội văn hóa của các 
xã hội trồng lúa) cũng có sự đa dạng nhất định về kinh tế. Một làng thuần tuý nông nghiệp cũng có hộ giàu, hộ nghèo, hộ nhiều sản phẩm này (vườn cây trái), hộ nhiều sản phẩm khác (ruộng khoai, mía), có hộ thiên về thủ công (phó rèn, phó cối, phó may), có hộ giái nuôi cá ao... Do đó cũng có 
nhu cầu trao đổi giữa các hộ trong cùng làng và điều đó làm nảy sinh các chợ chiều, ngày nào cũng họp, không đông lắm và một loáng đã tan…

d- Giữa các làng đặc biệt giữa các vùng khác nhau như trên đã nói, có nhu cầu trao đổi rộng hơn, sâu hơn, phức tạp hơn về kinh tế. Do vậy mà nảy sinh các chợ phiên với 
không gian chợ cố định, thời gian chợ cố định.

®- Để tiến tới xác lập hệ phân loại về các chợ quê 
cổ truyền (và còn tồn tại cho đến nay), ta có thể dựa vào các chuẩn mực khác nhau để phân chia:

+ Theo không gian hẹp: chợ núi (Yên Phụ, Thiên Thai...), chợ sông (chợ ở bến sông), chợ đường (họp trên trục giao thông bộ)...

+ Theo không gian rộng: chợ làng, chợ tổng (vùng hẹp), chợ huyện, chợ tỉnh (chợ thương mại dựa vào hệ thống 
phân cấp hành chính, họp ở huyện lỵ gọi là chợ huyện, họp ở tỉnh lỵ gọi là chợ tỉnh...).

+ Theo thời gian: chợ thường xuyên họp hàng ngày, 
chợ phiên họp theo phiên (có phiên chính, phiên xép...). Có chợ mỗi năm lại chỉ họp một lần vào đầu năm hay cuối năm, mang tính xã hội -  văn hóa nhiều hơn kinh tế (chợ Đồng).

+ Theo mặt hàng trao đổi ở chợ: đa số chợ quê là chợ trao đổi thực phẩm - lương thực, phục vụ việc ăn hàng ngày hoặc những kỳ tết nhất. Ví dụ:

Chợ Bưởi ngày Chín ngày Tư

Riêng một tháng Tám lại dư phiên Rằm

(Phiên Rằm để phục vụ tết Trung thu)

Đó là chợ thông thường, song bên cạnh đó, trong 
quan hệ liên làng, liên vùng, có các loại chợ đặc sản: chợ gạo, chợ trâu bò, chợ vải, chợ nón, chợ cá...

Nếu ta lưu ý đến chợ quê một chút, ta có thể thấy ngay trong mạng lưới chợ quê có sự phân tầng, phân cấp, với 
mức độ đông đúc nhộn nhịp khác nhau cứ tạm gọi là chợ to, chợ nhá.

Tại sao một cái chợ như chợ Bến, chợ Sa, chợ Dâu, chợ Bưởi... lại là chợ to? 

- Hoặc là nó nằm ở vùng trung tâm một vùng nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển, chỗ hội tụ của những trục giao thông thủy bộ quan trọng như ở vùng Từ Sơn 
Bắc Ninh, như là chợ Giầu - Đình Bảng.

- Hoặc là nó nằm ở nơi giáp ranh giữa các miền: núi - trung du: chợ Đồng Mỏ; trung du - châu thổ: chợ Bến, chợ Việt Trì; châu thổ - biển: chợ Đồ Sơn, Sầm Sơn..

- Hoặc là nó nằm giáp ranh hai vùng mùa chiêm: chợ ven các ô trũng: chợ Sặt, chợ Hồ... hay ở nơi giáp ranh ngoại thành -  thành: chợ Bưởi, chợ Cầu Giấy, chợ Dừa.

3- Thế nghĩa là, chỉ do những nguyên nhân thuần tuý  tại của những xã hội trồng lúa như xã hội Việt Nam 
cổ truyền, cũng đã nảy sinh những nhu cầu trao đổi, những nhu cầu thương mại. 

Nhưng khi xét về đô thị và thương nghiệp Việt Nam cổ ta còn phải đặt nó trong một bối cảnh rộng hơn và những nhu cầu liên quốc gia liên miền.

Việt Nam nằm trong bối cảnh Đông Nam ¸.

Có Đông Nam á lục địa như: Lào, Miến Điện...

Có Đông Nam á hải đảo như: Indonexia, Philippin...

Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, lại chiếm trọn phần Đông của bán đảo này nên tính chất bán đảo của Việt Nam lại càng nổi bật.

a- Có nhu cầu giao lưu với miền  địa á châu. Động lực dịch chuyển dân cư á châu là từ Bắc xuống Nam, từ núi xuống đồng bằng, dựa theo các lưu vực sông ở Đông Nam ¸.

b- Có nhu cầu giao lưu với miền biển và giữa các vùng ven biển, ở Đông Nam á có di dân ra hải đảo và di dân từ 
hải đảo vào... Từ trước sau Công nguyên đã hình thành những tuyến giao thông quan trọng ở Đông Nam ¸:

- Tuyến dọc theo lưu vực sông Hồng: từ cao nguyên 
Vân Quý (trung điểm: Côn Minh) qua các trung tâm cổ đại Việt Nam - Việt Trì, Cổ Loa, Luy Lâu, Long Biên ra vịnh 
Bắc Bộ: Đá ngọc bích và nê-phrit ở thượng Miến Điện đã tìm thấy ở Tiên Sơn (Hà Bắc), Tràng Kênh (Hải Phòng) và 
Nam Mỹ từ 1,2 thiên niên kỷ trước Công nguyên (có con đường biển xuyên Thái Bình Dương).

- Tuyến dọc lưu vực sông Ia-ra-vát-đi từ Đại Lý (Vân Nam) qua Miến Điện đến vịnh Ben-gan. Đường này cũng như đường trên là con đường vận chuyển của các vá sò-tiền (tiền vá sò, Trung Hoa gọi là “bối tiền”, đã tìm thấy trong thùng đồng hình trống đồng ở Điền (Côn Minh). Người Khơmú ở Lào và Tây Bắc Việt Nam gần đây còn dùng loại tiền vá sò này, ít nhất là trong việc cưới xin.

- Tuyến ven biển, từ bờ biển Đông Nam Trung Hoa hiện nay (Thượng Hải - Phúc Kiến - Quảng Đông) qua vịnh Bắc Bộ, dọc theo bờ biển miền Trung (Champa cổ) đến vịnh Hà Tiên và vịnh Thái Lan.

c- ở hai tuyến đường bộ nói trên từ trước sau Công nguyên đã hình thành các đô thị - trạm - dịch, đồng thời cũng là các nhà nước cổ đại như nước Điền ở Côn Minh (thế kỷ III - II trước công nguyên), nước Thiện ở trung lưu Ia-ra-vát-đi (thế kỷ I - II sau công nguyên), đặc biệt là hai nhà nước 
Văn Lang ở Việt Trì và Âu Lạc ở vùng Cổ Loa trong 5 - 7 
thế kỷ trước Công nguyên.

4- Việt Trì (và vùng chung quanh gọi là vùng Đất Tổ) là đô thị cổ nhất ở Bắc Việt Nam: nó xuất hiện vào khoảng 
thế kỷ VII trước Công nguyên với thời đại các vua Hùng, 
thời đại mở nước của Việt Nam.

a) Nghề nông trồng lúa, xuất hiện cách ngày nay 5 - 6000 năm, ban đầu phát sinh ở miền thung lũng và bồn địa giữa núi, với hệ thống thuỷ lợi mương phai kiểu Tày và 
hệ thống xã hội bản (làng) - mường (liên làng) và cơ cấu quyền lực thủ lĩnh (châu mường, lang cun, phìa tạo...) mang tính chất tiền-Nhà nước.

b) Với thời đại Đông Sơn (Đồng thau và Sắt sớm) 
phát triển rực rỡ trong suốt thiên niên kỷ I trước Công nguyên, văn hóa lúa nước đã phát triển mạnh nhất và sớm nhất Đông Nam á xuống miền châu thổ sông Hồng, cho tới tận miền ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Không chỉ có lúa nếp mà đã có lúa tẻ mùa. Không chỉ “hoả canh - thủy nậu” (đốt cá ở ruộng, cho nước vào ruộng ngâm cổ rồi dùng trâu và người dẫm cho mềm đất để cấy lúa) mà đã biết cày bừa rồi mới cấy (hàng trăm lưỡi cày đồng tìm thấy ở Sơn Tây, Phú Thọ cũ, đặc biệt là ở Cổ Loa và Đông Sơn (trên lưu vực sông Mã).

Nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp đặc biệt nghề đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm, dâu tằm rất phát triển và bước đầu tách khái nghề nông (phân công lao động xã hội, quy mô lớn lần II theo F. Engels). Nhu cầu trao đổi phát triển mạnh: miền núi cần muối, hải sản, gạo..., miền xuôi cần quặng má (thiếc, đồng, chì, kẽm, sắt.. .) và lâm sản. Trong 
bối cảnh đó, miền trung du trở thành trạm dịch: Việt Trì thành phố cổ ngã ba sông, nơi hội tụ của ba lưu vực sông (Đà, Hồng, Lô) cũng là ba vùng núi có quặng má và lâm sản, ở vùng thung lũng cấy lúa nếp và toả rộng xuống châu thổ ven biển, trở thành đô thị - trạm dịch đầu tiên của người Việt cổ, trở thành trung tâm của nhà nước Văn Lang (một hình thái nhà nước cổ đại đầu tiên đã phát triển cao hơn bản (làng)... mường (liên Làng) tới mức liên mường và siêu làng. Ngã ba Việt Trì bản thân nó là một vùng (bộ hay bộ lạc của Sử cũ) trồng lúa (liên làng), nhưng được khoác thêm chức năng trạm dịch, cái gạch nối của miền núi - miền xuôi, do đó đã siêu việt lên trên nông nghiệp mà trở thành đô thị - dịch trạm với hệ thống thuyền mảng dưới sông và hệ thống voi - gùi trên đường bộ xuyên sơn, xuyên dọc thung lũng.

5- Việt Nam không chỉ nằm trong bối cảnh Đông Nam á mà còn là cái gạch nối giữa thế giới Đông á (Trung Hoa) 
và thế giới Nam á (ấn Độ). Những nhu cầu bành trướng chính trị (Hoa), văn hóa (ấn), những nhu cầu giao lưu 
trao đổi kinh tế - văn hóa giữa hai nền văn minh lớn nhất châu á này đã tác động như một yếu tố ngoại sinh - đến vùng châu á gió mùa trồng lúa nước (Việt Nam - Đông Nam ¸), 
lôi cuốn vùng này vào những vùng thương mại quốc tế ở phương Đông.

Đặc biệt trước sau 500 năm trước Công nguyên, thời đại của Khổng Tử (Hoa) và Phật Thích Ca (ấn Độ), nền văn hóa đô thị phát triển mạnh ở Trung Hoa (thời Xuân Thu Chiến Quốc) và ấn Độ (cả Bắc ấn và ven biển nam ấn). Xuất hiện nhu cầu hương liệu, đường mía, đường phên, vải bông (cát bá) về sau người Hoa mới biết trồng bông, mía và hoa quả nhiệt đới, thực phẩm quý hiếm cho người thành phố sành ăn, mặc (con buôn Trung Hoa thời Lã Bất Vi - Tần Thuỷ Hoàng đã mò xuống Bách Việt, biết được các món măng khô và mắm ngon của người Lạc Việt. Ngay đầu Bắc thuộc, người Việt phải cống lông chim trả, ngà voi, sừng tê, vải, nhãn... cho các Hoàng đế Trung Hoa).

Tình hình thương nghiệp Hoa-ấn như trên vừa sơ phác đã kích thích thêm sự ra đời của các đô thị - trạm dịch và 
đô thị - cảng ở miền biển Đông Nam á và Việt Nam.

6- ở lưu vực sông Hồng, tiếp theo đô thị Việt Trì là sự xuất hiện và phồn thịnh trong khoảng thế kỷ III - II trước Công nguyên của đô thị Cổ Loa, trung tâm của nước Âu Lạc và vua Thục Phán.

Đấy cũng là một đô thị-trạm dịch nằm giữa vùng giáp ranh trung du và vùng cao châu thổ, có nghề nông trồng lúa và phát triển nằm trên trục sông Hồng-Đuống, lại là nơi 
giao hội của 3 tuyến đường bộ dọc thung lũng xuống : thung lũng sông Thương (sau là Quốc lộ 1), thung lũng sông Cầu (sau là Quốc lộ 3), thung lũng sông Hồng (sau là Quốc lộ 2). Cổ Loa có nhiều mặt ưu việt hơn Việt Trì: ở giữa châu thổ cổ, nơi hội tụ của mọi thung lũng và đường sông, đường bộ 
từ Tây Bắc - Đông Bắc (Việt Bắc) xuống, lại gần biển hơn Việt Trì.

ở Cổ Loa đã đào khảo cổ được nhiều đồ đồng Đông Sơn mang dáng vẻ nhiều địa phương trong nước, từ Đào Thịnh (Yên Bái), Vạn Thắng (Vĩnh Phú), Làng Cả (Việt Trì) đến Đông Sơn (Thanh Hóa). ở Cổ Loa đã khai quật được chứng tích một trung tâm luyện kim, đúc mũi tên đồng, đúc lưỡi cày đồng để buôn bán trao đổi. ở Cổ Loa cũng đã tìm thấy đồ gốm dáng vẻ Chiến Quốc (Hoa) và tiền đồng Ngũ Thù (Hán). Cổ Loa vừa là một quận trấn vừa là một đô thị cổ, có giang cảng (đầm Cả), có thể đậu vài trăm thuyền chiến và thuyền buôn. Cũng đào được ở Cổ Loa nhiều xương voi cổ. Voi là con vật vận tải bộ chủ yếu của người Việt cổ.

7- Cũng trong bối cảnh lịch sử giao dịch ấn-Hoa, 
giao dịch Đông Tây bằng đường ven biển nối ấn Độ Dương với Thái Bình Dương và nằm trong nền tảng phát triển của nghề nông trồng lúa, trồng dâu tằm ở hạ lưu các sông miền Nam Trung bộ đã ra đời một loạt đô thị-cảng mà nổi tiếng nhất là Chiêm Cảng ở hạ lưu sông Thu Bồn, tiền thân của cảng Hội An ngày sau.

Khoảng 500 năm trước Công nguyên, khi văn minh Đông Sơn phát sáng ở lưu vực sông Hồng thì văn hóa 
Sa Huỳnh cũng phát triển ở hạ lưu ven biển Quảng Nam, Nghĩa Bình, Nha Trang, Phan Rang... với lúa, tơ tằm và lụa, vải cát bá, đồ gốm, đồ sắt, đặc biệt với các hạt chuỗi, khuyên tai bằng ngọc mã não và thuỷ tinh nhân tạo nấu từ cát biển. Hàng loạt nước nhỏ của người Chàm cổ ra đời:

a) Với một cảng biển hay cảng hạ du sông: Trà Kiệu, Đại Chiêm (Hội An), Sa Huỳnh, Thi Nại (Quy Nhơn), Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết... nghề cá biển rất phát triển.

b) Với đồng bằng hạ du sông, nhỏ thôi nhưng đã thâm canh hai vụ lúa nhờ các công trình tưới nước và đào giếng quanh các “bàu” nước ngọt ven biển.

c) Từ đó vươn lên kiểm soát và khai thác sản vật rừng Tây Nguyên (gỗ, trầm hương, voi, ngọc) để tập trung xuống cảng xuất khẩu cho các thương nhân ấn, Hoa, Ba Tư, 
¶ Rập... những quốc gia cảng - thị quy mô nhỏ nay dần dần được hợp nhất thành phức hệ Champa sau Công nguyên vài thế kỷ, với các đền-tháp Champa, với hàng trăm, hàng nghìn thuyền chiến, thuyền buôn hai tầng (lâu thuyền) kiểm soát cả một vùng biển Đông mà trên bản đồ của thương nhân 
¶ Rập gọi là biển Champa, với mặt hàng xuất khẩu trầm hương nổi tiếng có giá trị nhất trên thị trường phương Đông với rất nhiều vùng (mỏ vàng Bồng Miêu) và ngọc (khai thác trên khe suối Tây Nguyên và Nam Trường Sơn).

8- Sau cuộc xâm lược và bành trướng của Hán Vũ Đế (111 trước Công nguyên) 2 cảng - thị lớn nhất ven biển Đông của bọn đô hộ Trung Hoa đã ra đời Phiên Ngung (Quảng Châu) ở hạ lưu Châu Giang và Luy Lâu rồi Long Biên (Giao Châu) ở hạ lưu sông Hồng (nay thuộc nam phần Bắc Ninh cũ). Lạch Trường ở hạ lưu sông Mã. Đây là những đô thị, cảng sông ở gần ven biển, nơi tập kết của các tàu thuyền Trung Hoa sang thu mua vơ vét sản phẩm nhiệt đới đưa vào các thành phố ôn đới Trung Hoa (sừng tê, ngà vôi, lông chim trả, đồi mồi, ngọc trai, hoa quả nhiệt đới). Đặc biệt từ sau 
thế kỷ thứ II, những người đi biển quốc tế đã lợi dụng được gió mùa để đi về giữa hai thế giới Hoa - ấn ngang qua Đông Nam á. Vì vậy, mà các cảng thị Luy Lâu, Lạch Trường, Champa càng phồn thịnh.

9- Cũng vào thời kỳ đó đã xuất hiện cảng thị óc Eo ở miền Tây đồng bằng sông Cửu Long (nay thuộc An Giang) và phức hệ quốc gia Phù Nam, kiểm soát việc giao dịch quốc tế ở vịnh Hà Tiên và Thái Lan.

Đào khảo cổ ở óc Eo, người ta đã tìm thấy tiền đồng 
La Mã in hình hoàng đế Roma Antonius (năm 152), tìm thấy cây đèn đồng La Mã, ngọc Ba Tư, tượng Phật mang phong cách nghệ thuật ấn Độ cùng nhiều đồ trang sức vàng bạc khác... (nay trưng bày ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh). Với vị trí óc Eo, có thể quản lý mọi tàu thuyền ra vào vịnh Thái Lan và bởi vậy đại bộ phận cảng - thị ở ven biển vùng này và bờ biển bán đảo Mã Lai phải thuộc bá quyền của Phù Nam, có hậu phương kinh tế lúa nước ở đồng bằng sông Hậu, sông Tiền và hậu phương lâm thổ sản, xuất khẩu ở mặt rừng Đông Nam bộ và Campuchia ngày nay. Phù Nam có thể coi là liên bang, liên minh các cảng thị ở bờ biển Nam bộ và vịnh Thái Lan. Cũng như Champa, Phù Nam có liên kết với các trung tâm đô thị - dịch trạm ở miền  địa Đông Nam á và Trung á. Những vùng này trong suốt mười thế kỷ đầu công nguyên, trở thành các quốc gia ấn Độ hóa (về mặt văn hóa, tôn giáo). Trong khi đó Bắc bộ là miền ảnh hưởng Hoa hoá và giải Hoa hóa, để đến thế kỷ X trở thành Quốc gia độc lập, 
tự chủ, tự cường.

10- Từ thế kỷ III (thời Tam Quốc ở Trung Hoa) đến thế kỷ VI (thời Bắc Triều ở Trung Hoa), nền văn minh đô thị ở Hoa Nam rất phát triển với trung tâm Kiến Nghiệp (Nam Kinh và vùng quanh vùng Hàng Châu của Trung Hoa ngày nay). Đây cũng là thời kỳ đạo Phật phát triển mạnh ở Trung Quốc và hình thành các giáo phái Thiền tông. Nhu cầu hương liệu tăng nhanh, hàng trăm nước nhỏ ở Nam Hải qua Champa, qua Giao Châu để giao dịch với Trung Quốc, với các sản phẩm rừng biển nhiệt đới. Các cảng thị càng vươn lên kiểm soát và liên kết với những vùng ở thượng lưu các sông nằm trong lục địa, ở Luy Lâu và Long Biên, Sĩ Nhiếp và các viên quan đô hộ tiếp theo đặt quan hệ chặt chẽ với các 
thủ lĩnh, tù trưởng miền Tây Bắc và Vân Nam để khai thác sản phẩm rừng xuất khẩu qua vịnh Bắc Bộ về đất Mân (Phúc Kiến) rồi về triều đình Nam triều Trung Hoa. Đến thế kỷ VII trở đi, sau thời kỳ độc lập tạm thời của nước Vạn Xuân (của Lý Nam Đế) với 3 đô thị: Long Biên, Cổ Loa, ¤ Diên 
(Từ Liêm-Đan Thượng) (Long Biên, Cổ Loa là đô thị cổ, 
¤ Diên là đô thị mới mọc lên ở thế kỷ VI trên cơ sở một 
toà thành). Tuỳ Đường chinh phục lại nước ta, lập An Nam đô hộ phủ (năm 679) với trung tâm là Tống Bình ( thành Hà ) nổi bật lên hàng đầu của lịch sử miền Bắc, lưu vực sông Hồng. Từ Tống Bình-Đại La đã mở tuyến đường lên Đông Bắc (quốc lộ 1 và 3), lên Tây Bắc (quốc lộ 2) thông với Vân Nam, Miến Điện vào ái Châu, Hoan Châu (Thanh - Nghệ Tĩnh) sang Châu Lạp (thượng Lào ngày nay) xuống Chiêm Thành (Nam Trung bộ). Với An Nam đô hộ phủ và Tống Bình-Đại La, nhà Đường muốn kiểm soát và quản lý thống nhất hệ thống giao dịch quốc tế ở Đông Nam ¸. Đô thị cổ tiền thân của Hà  trở thành trung tâm kiểm soát mọi tuyến đường bộ và đường sông  địa.

11- Nước Đại Việt ta giành lại quyền tự chủ từ tay nhà Đường. Sau một thời gian quá độ ở thế kỷ X, trung tâm chính trị dịch chuyển từ Cổ Loa với Ngô Quyền, Hoa Lư với Đinh - Lê (đây là một căn cứ quân sự hơn là một đô thị cổ). Đến đầu thế kỷ XI (1010) đã trở lại vùng đô thị cổ Đại La và phát triển thành một kinh đô lớn: Thành phố Rồng bay (Thăng Long).

Lịch sử đô thị và thương nghiệp cổ Việt Nam cũng được lật sang trang mới.

Hà  

cảnh sắc thiên nhiên và lịch sử

(Từ cội nguồn đến Cách mạng tháng Tám 1945).

Có một thời kì vùng Hà  là một cái phá thông ra biển Đông, dần dần được bồi đắp bằng một lớp trầm tích. Người thì bảo cách đây 6000-4000 năm, mực nước biển cao hơn hiện nay 3-5m, từ đó đến nay có những dao động lên xuống. Ngưới thì cho cách đây 6000 năm, mực nước biển đã tiếp cận với mức 0 mét và dâng từ từ, đến hiện nay là cao nhất.

Có lẽ miền bờ biển Đông và Nam Hà  do tân kiến tạo nâng lên; đó cũng là hiện tượng phổ biến khắp thế giới.

Sau đó, khu vực Hà  trở thành một vùng rừng rậm đầm lầy. Vết tích thời kỳ này là một phần than bùn có chỗ dày tới 4m nằm từ độ cao xấp xỉ mực nước biển trở xuống (0m- 4m 876).

Khoảng 4000 năm trước, Hà  bước vào lịch sử. 
Hà , một bãi bằng, một dải phù sa trên bãi của sông Nhị vốn có nhiều đầm hồ, hình thành trên những khúc sông xưa.

Phủ lên trên lớp than bùn là lớp phù sa sông Nhị, gồm đất sét và sét pha, càng lên trên càng nhẹ dần tới đất thịt trung bình, có nơi thịt nhẹ. Trong lớp đất này, đã tìm thấy dấu vết người xưa.

- Những di tích đầu thời đại đồ Đồng (4000-3500 năm cách ngày nay): Rìu đá mài, gốm thô Quần Ngựa.

Rìu đá mài hồ Thống Nhất.

Di chỉ Triều Khúc xã Tân Triều (Thanh Trì).

Di chỉ Văn Điển (Thanh Trì).

Di chỉ Đồng Vông xã Dục Tú (Đông Anh).

Với hàng vạn mảnh gốm thô, hàng trăm rìu đá, đục, bàn mài, chì lưới, vòng tay, hoa tai, hạt đá trau chuốt tinh vi. Nơi ở trên gò cao của những cư dân trồng lúa nước, đánh cá, săn bắn…

- Những di tích giữa thời đại Đồng thau (3500-3000 năm cách ngày nay):

Di chỉ Tiên Hội xã Đông Hội (Đông Anh).

Di chỉ Bãi MÌn xã Cổ Loa (Đông Anh).

Di chỉ Đình Chàng (lớp dưới) xã Dục Tú (Đông Anh).

Bên rìu đá, đã có rìu đồng và cả mũi tên đồng. Gốm thô, hoa văn sóng nước, hoa văn hình khuôn nhạc…

- Những di tích cuối thời đại Đồng thau (3000-2500 năm cách ngày nay):

Mũi giáo đồng Hồ Tây.

Di chỉ Gò Chùa Thông (lớp dưới) xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì).

Di chỉ Đình Chàng (lớp trên) xã Dục Tú (Đông Anh).

Gốm cứng, nồi miệng loe, trang trí hoa văn trên gờ miệng, rìu lưỡi xéo, lưỡi liềm đồng, hạt trám, hạt na, vỏ trấu, mũi tên đồng 2 cánh và hình lá.

- Những di tích thời đại đồ Sắt (2500-2000 năm cách ngày nay):

Trống đồng Ngọc Hà.

Trống đồng Giao Tất (Gia Lâm).

Di chỉ và mộ táng Trung Mầu (Gia Lâm).

Di chỉ Gò Chùa Thông (lớp trên xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì).

Di chỉ Đường Mây (dưới chân thành Cổ Loa, Đông Anh),

Gốm hồng nhạt, miệng loe cong, gốm đỏ, gốm xám vặn thừng từ thô đến mịn; Rìu đồng lưỡi thẳng, lưỡi xéo, hình hia, trống đồng loại một, cuốc sắt, mũi tên đồng các loại…

- Bộ lạc Tây Vu của nước Văn Lang thời vua Hùng:

Làng Hà  gốc, trên đôi bờ sông Tô Lịch với trung tâm có tính chất thiêng liêng là núi Nùng (xế phố Cửa Bắc hiện nay) nơi huyền thoại nói rằng trên đỉnh có lỗ thông hơi của núi, chằm, là đất Rốn Rồng (Long Đỗ). Tổ tiên thần thoại, người khai phá đầu tiên, sau trở thành thần và thành hoàng, là Tô Lịch Xóm Rừng với cây cối um tùm đôi bờ sông Tô, từng rặng tre ngà san sát như rừng. Trên núi Nùng, các triều đại Lý, Trần, Lê về sau dựng điện Kính Thiên, nay vẫn còn vết tích đôi rồng đá chạm trên 9 bậc thềm lên xuống.

Trại Cá tươi xóm Vạn Chài trên cửa sông Tô, ngã ba Tô-Nhị (nhà tắm Chợ Gạo ngày nay). Một đền đình, số 11 phố Hàng Cá hiện nay, thờ Lý Tiến, mà truyền thuyết cho là vị tướng có công đánh giặc Ân trước cả khi Thánh Gióng làng Phù Đổng chào đời.

Và các làng xóm khác ở  ngoại thành hiện nay, mà các di chỉ thời đồ Đồng, đồ Sắt vừa kể trên là những điểm 
cư dân cổ vừa tìm lại được, chưa phải là nhiều. Mật độ dân số chưa cao như vùng đất Tổ (Vĩnh Phú) song các trục giao thông đường nước đã phát triển thuận lợi.

- Kinh đô của nước Âu Lạc thời vua Thục (cuối thế kỷ III đầu thế kỷ II trước Công nguyên).

Đất Chạ Chủ, với đình ba chạ (một kiểu kết cấu xóm làng Việt cổ) sau khi vua Thục thay ngôi vua Hùng, được chọn làm nơi dựng đô mới.

Kinh thành Cổ Loa của nước Âu Lạc, xây dựng bên bờ sông Thiếp (còn gọi là Hoàng Giang hay Ngũ huyện khê, vì chảy qua 5 huyện, từ sông Nhị dồn nước vào sông Cầu). Tòa thành cổ, cho đến nay là xưa nhất, với ba vòng thành đắp đất, ngoài có hào và nhiều dải lũy và ụ tền vệ khác, dài tổng cộng hơn 16km, không thể là nguyên hình cũ thời An Dương vương mà hẳn đã được cắt xén, bồi trúc, tái tạo nhiều lần và đã mang nhiều địa danh với những vai trò khác nhau:

+ Huyện thành Phong Khê thời Hán (thế kỷ 1-2).

+ Huyện Bình Đạo thời Lục Triều (thế kỷ 3-6).

+ Một trong ba cứ điểm phòng ngự thời hậu Lý Nam đế (602).

Đô mới thời phong kiến độc lập, triều Ngô Quyền (939- 944).

Cây đa cổ thụ, đền Thượng, am Mỵ Châu… trên đất 
Cổ Loa nay là những di tích lịch sử muộn màng, chủ yếu từ thời Lê về sau.

Thành Chèm (Từ Liêm)- Lý Ông Trọng- theo truyền thuyết là vị tướng của An Dương vương đã đi sứ sang đất Tần. Đền này (không xưa lắm) thấy bảo là xây dựng trên khu đất nhà ông cũ.

- Huyện Tống Bình và Tống Châu thời mất nước:
Thế kỷ IV, miền Hà , với hàng vạn dân trở thành huyện Tống Bình của quận Giao Chỉ rồi trở thành Tổng Châu, châu bé thời Nam triều phong kiến Tống Tề, Lương bên phương Bắc.

Thanh Liệt (Thanh Trì) làng Quang (nơi có những giống vải nhãn ngon) là quê hương Phạm Tu, vị tướng tài ba của Lý Bí, sau trở thành vị quan võ đầu triều Lý Nam Đế của nước Vạn Xuân tạm thời độc lập (544-546).

Thành Hà  đầu tiên mà sử sách còn ghi lại, do Lý Nam Đế xây dựng bên cửa sông Tô, cuối năm 545, bằng tre gỗ và đất.

Nước Vạn Xuân ngắn ngủi chỉ còn để lại cho Hà  một di tích: ngôi chùa Khai Quốc, vốn xưa trên bờ sông Nhị, năm 1616 dân Yên Phụ (ngày ấy là An Hoa) dời vào bán đảo hồ Tây, bị đổi tên thành An Quốc rồi Trấn Quốc. Chùa nay chỉ còn tấm bia Dương Hòa năm thứ 5 (1639) là xưa nhất.

Từ Liêm, và một phần Đan Phượng (nay của Hà Tây) là đất Chu Diên xưa, quê hương Triệu Túc, người thủ lĩnh đi theo Lý Bí cứu nước đầu tiên, với con là Triệu Quang Phục, sau là Triệu Việt Vương, người kế tục sự nghiệp giành độc lập của Lý Nam Đế. Xã Thượng Cát  (làng Kẻ) là nơi mà sử cũ 
và truyền thuyết nói là chỗ vạch giới, chia đôi nước giữa 
Triệu Việt Vương và Lý Phật Tử và Bãi Kẻ ở làng đó có thể là bãi Quân thần thời Triệu Việt Vương.

- Trị sở An Nam đô hộ phủ thời thuộc Đường (618- 905):

An Nam đô hộ phủ quản 12 châu, 59 huyện. Huyện Tống Bình là trung tâm của Giao Châu và là trị sở An Nam đô hộ phủ. La thành và Đại La thành ở  thành Hà . Phong trào khởi nghĩa của nhân dân nhiều lần tấn công vào sào huyệt chính này của địch: Mai Hắc Đế (722) Bố Cái Đại vương (766- 791).

Lăng Bố Cái hiện còn, gần bến xe Kim Mã. Đình Thịnh Hào cũng như đình Triều Khúc thờ Bố Cái Đại vương làm thành hoàng. Đình Hòa Mục (Từ Liêm) thờ hai người cháu gái của Phùng Hưng, tham gia giúp đỡ nghĩa quân Bố Cái.

Cổ Loa tái sinh, trở thành kinh đô của triều Ngô. Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mở đầu thời đại độc lập 
lâu dài của dân tộc. Sau thời Ngô, là loạn 12 sứ quân. 
Sứ quân Nguyễn Siêu đóng ở tây Phú Liệt (xã Đông Phú, Thanh Trì). Dẹp loạn 12 sứ quân, vua Đinh và vua Lê đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).

Mùa thu năm 1010, Lý Thái tổ dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, đổi tên là thành Thăng Long. Thành phố “Rồng bay” từ đó trở thành kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê.

- Thăng Long thời Lý (1010- 1226):
Quy hoạch ba vùng: Cấm thành hay thành , Hoàng thành (thời Trần gọi là thành Long Phượng) và Kinh thành với khu vực phố phường (61), khu nông nghiệp phía Tây và những công trình văn hóa giáo dục: Văn Miếu-Quốc Tử giám, Khâm Thiên giám… Dinh thự vương hầu đan xen vào vùng trồng rau, trồng lúa.

Hoàng thái tử ở ngoài phố phường với dân, khi nào được nhường ngôi mới vào Cấm thành.

Thăng Long được mở rộng nhờ công trình khai hoang 13 trại phía tây (khu Ba Đình ngày nay).

Thăng Long có cảng Đông bộ đầu (bến sông Nhị mé trên cầu Long Biên).

Thăng Long có 4 chợ ở phía ngoài 4 cửa thành, tấp nập trên bến dưới thuyền là chợ Đông Bạch Mã (Hàng Buồm).

Thăng Long đắp đê Cơ Xá năm 1108.

Thăng Long có đường Hòe (Hòe Nhai), dặm Liễu (Liễu giai), hai con đường đẹp và rộng rãi, rộ bóng cây.

Thăng Long xây dựng tháp Báo Thiên 12 tầng bên hồ Lục Thủy (Hồ Gươm), xây chùa Một Cột (1049), đúc chuông Quy Điền. Dựng quán Bắc đế (đền Quan Thánh), dựng Văn Miếu (1070) lập Quốc Tử giám và mở khoa thi đầu tiên (1075), dựng đền Hai Bà (1142).

Phường Thái Hòa quê hương Lý Thường Kiệt, người anh hùng chống Tống (1075-1077).

Đền Voi Phục thờ thánh Linh Lang, ông hoàng tử thời Lý hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Tống.

Trại Đại Yên, quê nàng Hoa, lên 9 tuổi cùng cha đi đánh giặc.

Chùa Láng (Chiêu Thiền tự) với nhà sư kiêm nghệ sĩ chèo Từ Đạo Hạnh.

Đền Đồng Cổ (Yên Thái) và hội thề thời Lý: nghi thức tôn giáo cổ phục vụ chế độ phong kiến tập quyền.

- Thăng-long thời Trần (1226-1400):

Chiến thắng Đông Bộ Đầu, đánh bại đạo quân xâm lược Mông Cổ (1258).

Hội nghị Diên Hồng (1285) bô lão nêu quyết tâm kháng chiến.

Chiến thắng Giang Khẩu (Hàng Buồm) giải phóng Thăng Long sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương (1285).

Sau chiến thắng Bạch Đằng (1288) hai vua Trần trở lại Thăng Long mở hội mừng “Thái Bình diên yến” xây dựng lại Thăng Long.

Hồ Quý Ly đổi Thăng Long thành Đông Đô (1397).

Nhà Minh xâm lược, Đông Đô biến thành Đông Quan của giặc(1407).

Khởi nghĩa và đấu tranh. Hai lần chiến thắng ở Nhân Mục (1426).

Giải phóng Đông Đô, 1427- Bình Ngô đại cáo:

“Bốn phương muôn dặm thu phục

Chợ búa Đông Đô chẳng thay” ( Nguyễn Trãi)

Mậu Thân (1428) tháng 4, vua Lê rời Bồ Đề vào Đông Đô.

- Thăng Long thời Lê:

Hồ Lục Thủy trở thành hồ Hoàn Kiếm do huyền thoại Lê Lợi trả gươm lại cho thần.

Đổi Đông Đô thành Đông Kinh (1430).

Định lại 36 phố phường trực thuộc hai huyện của phủ Phụng Thiên.

Ra lệnh trồng hoa và cây ăn quả, làm vườn nuôi thú ở kinh thành.

Dựng đình Quảng Văn ở cửa Nam, yết thị các pháp lệnh của triều đình.

Sửa sang Văn Miếu, mở rộng Quốc Tử giám.

Làm Hành cung để xem đánh cá ở hồ Tây.

Dựng bia Tiến sĩ (1442).

Hội Tao Đàn.

Khởi nghĩa Trần Cao, nghĩa quân chiếm được kinh thành (1516).

Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê (1527).

- Thăng Long thời Mạc (1527- 1592).

Xây dựng nhiều lũy thành.

- Thăng Long thời Lê Trịnh (1592- 1786).

Xây dựng Vương phủ (phủ Chúa Trịnh) từ cuối thế kỷ 16, trông thẳng ra hồ Tả Vọng (hồ Hoàn Kiếm) và hồ 
Hữu Vọng (đã bị lấp).

Mở Cục làm giấy ở huyện Quảng Đức (Bưởi).

Tám cảnh đẹp ở hồ Tây: Rừng bàng Yên Thái, bến trúc Nghi Tàm, tượng Phật say làng Thụy, sâm cầm rợp bóng Tây hồ…

Hải Thượng Lãn Ông lên kinh chữa bệnh cho chúa Trịnh, để lại cho Thăng Long tác phẩm “Thượng kinh ký sự”.

Nạn Kiêu binh, kinh thành loạn lạc. Khởi nghĩa nông dân.

- Tây Sơn chiếm Bắc Hà và Thăng Long, thống nhất đất nước 1786:

Lật đổ nhà Trịnh.

Đám cưới Ngọc Hân – Nguyễn Huệ.

Đại phá quân Thanh. Chiến thắng Đống Đa đầu xuân Kỷ Dậu (1789). Quân đô đốc Đông lĩnh hầu Đặng Tiến Đông (đô đốc Long) tiến vào giải phóng Thăng Long trước tiên.

Nguyễn Huy Lượng viết bài phú nổi tiếng “Tụng Tây hồ” qua đó ngợi ca công tích Tây Sơn (1802).

- Thăng Long dưới triều Nguyễn(1802- 1883).

Từ Bắc thành, Thăng Long bị hạ xuống địa vị một tỉnh và đổi tên là Hà  (1831).

Xây dựng Cột Cờ 1812, gác Khuê Văn ở Văn Miếu.

Tu tạo đền Ngọc Sơn, dựng Đài Nghiên, Tháp Bút (1865).

Chùa Liên Trì (1842) bên Hồ Gươm (nay chỉ còn tháp Hòa Phong là di tích).

Dù không còn là kinh đô, Hà  vẫn là thành phố đứng đầu cả nước về nghệ thuật, thủ công, thương nghiệp, nếp sống thanh lịch. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà văn Phạm Đình Hổ, Nguyễn án…, Những áng thơ nôm, “Tang thương ngẫu lục”, “Vũ trung tùy bút”…

- Thực dân Pháp đánh chiếm Hà  và xây dựng thành phố thuộc địa.

20-11-1873; 25-4-1882: hai lần giặc Pháp đánh chiếm Hà .

Hai lần chiến thắng Cầu Giấy, giết tướng giặc Gác-ni-e và Ri-vi-e-rơ.

Vua quan nhà Nguyễn bán nước ta, bán Hà  cho Pháp làm “nhượng địa” (1-10-1888).

Thành phố thuộc địa, khu phố Tây.

Dinh toàn quyền. Dinh thống sứ. Tòa đốc lý. Nhà băng Đông Dương. Cầu Du-me (1902). Hỏa Lò, địa ngục trần gian.

Hà  đấu tranh chống Pháp.

Đông kinh nghĩa thục số 10 hàng Đào và cụ cử Lương Văn Can (1907).

Quán cơm bà Nhiêu Sáu 20 của nam và vụ Hà thành đầu độc (1908).

Nguyễn Khắc Cần và vụ ném bom khách sạn Hà  (1913).

23-11-1925: đấu tranh đòi thả tự do cho nhà chí sĩ Phan Bội Châu.

4-4-1926: truy điệu cụ Phan Chu Trinh ở đến Hai Bà.

- Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Đông Dương:

3-1929: nhà 5§ Hàm Long: Thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên.

1930: Dưới căn hầm số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng thảo Luận cương chính trị của Đảng.

1-5-1938: Mít-tinh lớn kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Đấu Xảo (Cung Văn hóa Lao động ngày nay).

- Thời kì chuẩn bị tổng khởi nghĩa:

1942: Các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt minh thành lập.

1944: Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu (Hà ).

19-8-1945: Hà  tổng khởi nghĩa.

2-9-1945: Trong cuộc mít-tinh khổng lồ tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, 
khai sinh nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

Hà , trái tim cả nước từ đây, đã và đang viết tiếp những trang sử mới vô cùng oanh liệt.

Trữ lượng di sản 

lịch sử - văn hoá thủ đô và nhiệm vụ của các nhà sử học Hà 

(Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà  )

PV: Chúng tôi được biết Giáo sư là người đầu tiên xác lập khái niệm "Hà  học" và cũng được bạn bè và báo chí phong luôn là "nhà Hà  học". Xin GS cho biết đôi điều 
về việc nghiên cứu Hà  ?

GS.TQV: Vâng "Hà  học" là môn học sưu tầm, 
tìm hiểu, nghiên cứu và phổ biến cho mỗi Người Hà , mỗi người việt Nam những tri thức mọi mặt về Hà , Hà  ngàn xưa, Hà  hôm nay và những dự phòng về 
Hà  ngày mai… Theo đó và với hiện trạng của giới trí thức Hà  hôm nay, thì các nhà sử học Hà  và 
việc nghiên cứu lịch sử Thủ đô đóng vai trò tiên phong, 
mũi nhọn…

Khi "lăng-xê" khái niệm "Hà  học" - cách đây gần chục năm - có người cười vào mũi tôi và bảo: "Ông chỉ lập dị ngôn từ !". Tôi "trả đũa" ngay: Mỹ nó còn có môn "Cẩm linh học" (Kremlinologie) nữa cơ, chuyên nghiên cứu nhân sự và đường lối của điện Cẩm linh (Kremlin), để giúp giới cầm quyền Mỹ ứng phó với các nhà lãnh đạo Liên-Xô. Nó "phục vụ chính trị trực tiếp" đấy ông ¹ ! Ta thì lúc nào cũng nói đến "phục vụ chính trị", "phục vụ kinh tế - xã hội" nhưng các nhà khoa học xã hội lại đứng "bên ngoài" hay "bên rìa" việc hoạch định đường lối chính sách của cả nước cũng như của Thủ đô. Thời vừa qua, có những nhà lãnh đạo được điều từ Hà Nam Ninh lên, từ Bình Trị Thiên ra, từ Vĩnh Phú xuống… để 
lãnh đạo Hà . Họ chẳng tìm hiểu Hà  được bao nhiêu, thậm chí đi trên phố xá Hà  còn "lạc đường" nữa, mà đã vội "phán" về đường lối xây dựng Thủ đô. Lẽ nào chẳng phạm sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng! Từ người dân thường Hà  đến người lãnh đạo Thủ đô - vốn phần lớn xuất thân là dân "tứ chiếng" - đều phải tìm hiểu Hà . Để yêu quí Nó và xây dựng Nó tốt hơn…

PV: Xin GS nói riêng về việc nghiên cứu lịch sử Hà ?

TQV: Vâng, giới sử học Việt Nam-Hà  lúc nào cũng và phải trung thành với sự Định hướng, được điển chế hoá từ nghìn xưa, cho đến việc Làm sử. Đó là: "Ôn cố nhi tri tân"

"Ôn cũ để mà biết mới", thì, như các cụ xưa đã nói, 
có thể làm "thầy thiên hạ". Nói như cụ Mác và cụ Hồ thì muốn làm thầy quần chúng, phải biết làm học trò quần chúng. 
nhân dân, người dân thường của Thủ đô, của cả nước, của cả nhân loại, bao ngày qua, bây giờ đây và mãi mãi 
bao giờ cũng là Người thầy sáng suốt nhất của mỗi vị 
Tổng thống, Chủ tịch, Thủ tướng… cho đến mỗi người 
Làm Sử chúng tôi.

Và Lịch sử (lịch sử tổng thể, lịch sử người dân thường và lịch sử cung đình) bao giờ cũng là tấm gương cho mỗi người lãnh đạo, mỗi công dân hôm nay soi vào, để tự nhận thức ra mình, nhận thức ra mọi người, nhận thức ra cuộc đời, để rồi cố gắng đổi đời và đổi mới…

Theo tôi Văn hoá và đời sống, của Thủ đô, của cả nước bao giờ cũng đại khái gồm 3 mặt không tách rời nhau:

1.Bảo tồn: tinh hoa truyền thống.

2. Phá huỷ: cái xưa cũ, cổ lỗ, lạc hậu.

3. Xây dựng và phát triển: cái mới, cái hiện đại.

Lịch sử và Sử học cần đưa ra các phương cách tối ưu về cái thế lưỡng phân-lưỡng hợp giữa bảo tồn và phá huỷ để con người xây dựng đời sống mới, cho hôm nay, cho ngày mai…

PV: Thế theo Giáo sư thì mấy chục năm qua, Hà  ta có những điểm mạnh, điểm yếu nào trong việc bảo tồn và 
phá huỷ cái ngày xưa để dây dựng cái ngày nay?

TQV: Một câu hỏi khó nghĩ và khó nói ! Tôi phải mượn lời ông Trạng Mạc Đĩnh Chi đời Trần để trả lời "đồng chí": "Thỉnh tiên sinh tiên đối" (Xin ông trả lời trước đi đã)

PV (cười): Nhưng Đài Hà  và thính giả Hà  lại muốn nghe ý kiến riêng của "nhà Hà  học" Trần Quốc Vượng, vị trưởng ban Vận động thành lập Hội Sử học Hà  vừa được phép ra đời…

TQV (cũng cười): Con người ta thật dễ "chết", dễ "chìm" vì cái danh hão… Trải gần sáu chục tuổi đời, tôi đã trải bao phen "lao đao" vì cái tính hiếu danh, hiếu thắng của mình…

Nhưng mà thôi, việc cần trả lời thì cứ phải trả lời…

Hà  đã cùng cả nước và vì cả nước mà, qua Lịch sử, hun đúc nên được một di sản tinh thần vô giá, đó là tinh thần: 

Không có gì quý hơn độc lập tự do !

 Tinh thần đó đã trở thành qui luật cơ bản của lịch sử Việt Nam - Hà  

Chúng ta có Cổ Loa kiêu hùng. Mà cũng có Mỵ Châu yếu đuối "thật bụng tin người, bị người làm hại" để trải "1000 năm sửa sai" mà có được một Cổ Loa khác của Ngô Quyền, một Hoa Lư của Đinh-Lê rồi có một Thăng long của Lý-Trần-Lê. Chúng ta có Thăng Long "thành phố Rồng Bay", có chiến thắng Đông Bộ đầu lịch sử, cùng sông nước Bạch Đằng và rừng núi Chi Lăng đưa đẩy Trần Hưng Đạo, Nguyền Trãi… trở thành danh nhân quân sự, danh nhân văn hoá thế giới. Mà cũng có Hồ Quý Ly để mất lòng Dân rồi mất nước, "anh hùng di hận kỷ thiên niên"…

Chúng ta có Đông đô - Đông kinh "nghìn năm 
văn vật", có chiến thắng Đống Đa "có một chưa hai" giữa lòng Hà  mà cũng có ở giữa cuối thế kỷ XIX một Hà  hai lần "thất thủ" như cụ Ba Giai cay đắng thốt lên:

Đến khi có việc tày trời

Trơ trơ chỉ có một người tận trung.

Lại trải gần "100 năm sửa sai" để có một Hà  khác của cụ Hồ. Chúng ta có một Hà  rợp bóng vàng sao cờ đỏ ngày Tổng Khởi nghĩa tháng Tám mùa thu ất Dậu trùm phủ trên nền xác 2 triệu dân chết đói và là để trả thù cho họ, chúng ta có Hà  "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", có "60 ngày khói lửa" với Trung đoàn Thủ đô trung dũng kiên cường để có "Ngày về" "trùng trùng quân đi như sóng" giải phóng Thủ đô mùa thu Giáp Ngọ 1954; có "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" để có "một Điện Biên Phủ trên không" và "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước"… Nhưng chúng ta cũng có vô số sai lầm trong thập niên 1975- 85, đẩy Hà  cùng cả nước vào cuộc "khủng hoảng toàn diện", tới đầu thập kỷ 1990 còn chưa ra thoát…

Từ Thủ đô Hà , ngay sau Cách mạng Tháng Tám và Lời Tuyên ngôn Độc Lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chiến lược: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.
Trải "bụi đường trường chinh" lầm lụi, chúng ta chưa đi được một nửa chặng đường Hồ Chí Minh. Vì giặc ngoài ngãng trở, vì giặc Dốt và Nát ở bên trong mỗi chúng ta ngãng trở…

PV: Trước tình hình Hà -Việt Nam hiện nay, 
Giáo sư là người "bi quan" hay "lạc quan" ? Bản thân Giáo sư và giới Sử học, Văn hóa học, Hà  học - giới tri thức Thủ đô nói chung đã và sẽ có Ước nguyện đóng góp gì?

TQV: Từ bẩm sinh tôi là người ương ngạnh… và "bất cơ" (không chịu ràng buộc) "bất trị" nữa, theo lời các bậc trưởng thượng… Qua tự rèn luyện và được rèn luyện trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống bành trướng nước lớn, tôi không sợ "khó khăn gian khổ". Nhưng tôi sợ đến rợn người bọn cơ hội - phản trắc và nịnh hót. Lũ ấy làm hỏng người trên, làm mất lòng tin ở người dưới. Tôi tụ xếp mình vào hạng đau khổ - lạc quan hay buồn đau - hy vọng. Tôi 
gia nhập đội ngũ sử học "đấu tranh chống lãng quên", mong soi tỏ mọi ngóc ngách của Quá khứ, không phải "phủ định sạch trơn" Nó mà cũng không sùng bái Nó một cách 
mù quáng. Tôi theo phương châm của Đại hội 6 ĐCSVN "Nhìn thẳng vào sự thực, giải thích đúng sự thực, nói đúng sự thực". Đó là chuyện cả đời của mỗi nhà sử học có 
lương tâm.

PV: Xin được đề xuất một câu hỏi cuối cùng: Giáo sư đứng chủ trì Ban Vận động thành lập Hội Sử học Hà  là để làm gì?

TQV (cười): Là để "chiêu tập" (chứ không phải "triệu tập" đâu nhá) Đại hội thành lập Hội Sử học Hà  !

Nói cho đúng sự thực, đây là sáng kiến của các nhà Lãnh đạo Trung ương Hội Sử học Việt Nam, được các nhà lãnh đạo Hà  nhất trí tán thành. Tôi được các nhà lãnh đạo, bạn bè và đồng nghiệp "vận động" đứng đầu "Ban Vận Động" để "đứng mũi chịu sào" trên con thuyền Sử học Hà  bé nhỏ này, trong mùa mưa - lũ - bão Canh Ngọ năm 90.

Chủ nhật này, vào giờ Thìn, ngày Thìn tới, tức ngày 19/8/1990 (một "thời gian thiêng liêng" Hà -Việt Nam), tại Văn Miếu (một "không gian thiêng" của Hà -Việt Nam) Đại hội sẽ khai mạc và sẽ toàn quyền quyết định: 1/ Có nên thành lập Hội Sử học Hà  hay không? 2/ Hội Sử học 
Hà  sẽ làm những việc gì và làm như thế nào? 3/ Những ai sẽ điều hành và chấp hành những công việc ấy…

Nếu Hội sử học Hà  được toàn thể đại biểu nhất trí tán thành thành lập, thì chắc cũng là để nhằm đẩy mạnh hơn nữa và có tổ chức-kế hoạch hơn nữa việc sưu tầm, tìm hiểu, nghiên cứu và phổ biến Lịch sử Hà , đóng góp vào việc giáo dục truyền thống (một chiến lược tư tưởng lớn của ta) đóng góp vào việc bảo vệ di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hoá "ngàn năm văn vật" của Thủ đô và có lẽ chăng đóng góp vào việc xây dựng mới Thủ đô Hà  "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", như ước nguyện của Bác Hồ vĩ đại…

PV: Xin chân thành cảm ơn Giáo sư. Xin kính chúc 
Đại hội thành lập Hội Sử học Hà  của GS thành công tốt đẹp.

TQV (cười): Cảm ơn anh. Có điều… Hội Sử học Hà  không phải là của GS mà là của giới Sử học Hà , của người dân thường Hà , dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ ĐCSVN thành phố Hà  và sự quản lý Nhà nước của UBND thành phố Hà … (lại cười)…

Điền dã dân gian 

ở  đô Hà 
I. Từ lý thuyết đến thực tiễn và …ngược lại:
01. Từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, khi chiến tranh 
phá hoại của Mỹ còn diễn ra ác liệt, trong một cuộc Hội thảo khoa học của Đại học Tổng Hợp Hà , tôi dã đọc tham luận "Về việc đi điền dã ở  đô Hà  ". Thời đó là thời "sơ tán". Nhiều người nghĩ là tôi nói thế để dễ có cơ hội từ nơi sơ tán "kham khổ" về vùng " đô" "cải thiện sinh hoạt"!

Khốn khổ cái thân tôi, hay bị "hiểu lầm". Thời đó, cứ nói đến "công tác điền dã" (tiếng Nga:Паловоя Работа; tiếng Pháp: Travail sus le Terrain; tiếng Anh: Field-work), dù là khảo cổ học, dân tộc học, folklore học… hay gì gì đó, là người ta cứ nghĩ đến chuyện "đi về miền quê", đi "vùng hang động, thung lũng, miền núi"… chứ trong đầu óc nhiều người, họ khó có quan niệm về Khảo cổ học đô thị hay nói rộng ra là Nhân học văn hoá - xã hội đô thị. Ôi, cái "chất quê" (rural) của bản sắc văn minh - văn hoá truyền thống Việt Nam nó "níu kéo" tâm thức con người như thế đấy.

02. Mà nào tôi có "chối từ" việc đi điền dã Hoà Bình, Bắc Sơn, Lục Yên, Thác Bà, Thán Sín, Hạ Long, Rục Quảng Bình, Tuyên Hoá… đâu cơ chứ ?

Tôi vẫn đi đủ mọi miền, "lên Đoài (Núi) xuống Đông (Biển)" rồi, sau 1975, "Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng", Lao Bảo, Côn Lôn, Phú Quốc, cả đến Campuchia hồi con lũ Khơ-me đỏ, Tây Nguyên hồi còn Fulro nào tôi đâu có từ nan ? Nhưng hễ sắp xếp được thời gian, là tôi "tranh thủ" len lỏi các ngõ ngách Hà , đâu chỉ "Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đường" mà chui rúc từ ngõ Trung Yên đến "chùa Am Cây Đề" ở góc phố Sơn Tây-Lê Trực, từ Ngũ Xá đến "cây Đa nhà bò" ở cuối đường Lò Đúc rồi đủ thứ "cửa ô" chứ đâu chỉ "năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về" mà người ta muốn ám chỉ ngôi sao vàng "năm cánh xoè trên năm cửa ô" là ô Cầu Giấy, ô Yên Phụ, ô Chợ Dừa, ô Đông Mác, ô Cầu Dền… Có trên một chục các cửa ô mở qua đường đê La thành-
Đại La thành Thăng Long-Hà  và cũng vậy đâu chỉ có "Hà  ba mươi sáu phố phường". Có con số "số học" (nombre arithmétique) mà cũng có con số "tượng trưng" (nombre symbolique) của văn hoá và tâm thức dân gian nữa chứ ? Nào "18 đời vua Hùng", "núi 99 ngọn" cũng khác chi "tượng Tam Thế" của Phật, "Tam Thanh" của Lão, "Thất thập nhị hiền" của Nho, "Chúa Ba ngôi" của Thiên chúa…"nó" là "Ba" là "Chín" và là bội số của "9" cả mà. Chẳng hạn như Alan Dundes đã có tiểu luận "Con số 3 trong văn hoá Mỹ" (The number 3 in American culture) và, có phần trước cả "ông lớn" Mỹ này nữa, tôi đã viết rải rác từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước về những tượng trưng của kiểu nói 
"ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh", ngay cả kiểu nói "thành Cổ Loa chín lớp, chu vi chín dặm", "chín khúc ruột đau chín chìu"… mà hiểu theo nhã quan "duy lý luận" thời Newton chứ nói chi "tương đối luận" thời A. Einstein thì chao ôi còn gì là "tâm thức dân gian" (Mentalité populaire) của Folklore? Đến như ở thời đại "Kinh tế tri thức" (Knowledge Economy) mà vài quốc gia trong nhân loại mới mím bước vào nay, người ta còn phải nói đến có Tri thức khoa học mà cũng có 
Tri thức ngoài khoa học mà được gọi mà được gọi chung là Folk - Knowledge nữa cơ mà!


Lý sự tí teo như thế để "to ve tỏ vẻ" thế thôi, chứ tôi đâu có giỏi và có thích lý thuyết xuông, tư biện? Chơi được với Đời, với tôi, là ở cái sự "đi điền dã", ở cái sự lăn lộn 
thực tiễn, vừa ĐI, vừa Làm, vừa Học, vừa Chơi theo triết lý sống của Tam nguyên Vị Xuyên Trần Bích San người Họ tôi, Quê tôi cơ:

Nhân bất phong sương vị lão tài (Người chưa trải gió sương sao có thực tài)


II. ở cuộc Hôi thảo khoa học này, vì nể ông TS Lê Hồng Lý, thư ký khoa học của Viện Văn hoá Dân gian khẩn khoản nài, mà tôi, tuy bận bịu đủ chuyện, vẫn cố viết và nói đôi lời về việc đi điền dã dân gian ở  đô Hà . Nói một hay hai chuyện thôi (nhé). Một cho ông Kính - ông Lý, một cho ông Viện trưởng Ngô Đức Thịnh, người "lăng-xê" cái 
ý tưởng về Đạo Mẫu.


01.Vì sao người Việt, người Kẻ Chợ nói: “Vắng như chùa bà Đanh” ?

Khi hỏi chùa Bà Đanh ở đâu, nhiều người thường chỉ xuống cái chùa ở làng Đinh Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam, ở mom sông Đáy, ngày thường khá vắng vẻ. Đối diện bên kia sông, là Quyển Sơn, núi có Cỏ Thi duy nhất ở châu thổ Bắc bộ, xưa dùng để bói ("bói cỏ Thi"). Nay khu ấy đã là khu 
du lịch văn hoá nhộn nhịp.

Thật ra, có khá nhiều Bà Đanh, Bà Banh. Xa xa, thì ở gần Phả Lại, chùa vẫn  còn giữ bức chạm nổi đá "Bà Đanh" loã thể (nu) ngồi dạng háng, để nổi rõ cái "trung điểm 
nữ tính" của mình.

ở Gia Lâm, quê phu nhân PGS-TS Ngô Đức Thịnh, cũng là quê Đức ỷ Lan, Dương Xá có đủ Dương Đanh, Dương Đá, Dương Đình. Còn ngay trong  thành, ở chùa Tứ Liên - Yên Phụ, khuất trong lùm cây ngâu, cũng còn "tượng bà Đanh" và tấm bia thời Lê mạt.

Trên đó một chút, dọc đê sông Nhị, ở Phú Xá, Phú Gia có chùa Bà Già, nơi Đức Trần Nhật Duật thường cưỡi ngựa tới thăm và đôi khi còn ở lại vài ngày với các vũ nữ và cộng đồng Chăm. Và ở đối ngạn sông Nhị, dưới chân cầu Thăng Long, còn di tích chùa La với món đậu phụ - chấm tương rất ngon và pho tượng nữ Chăm rất đẹp.

Khi bàn về giao thoa văn hoá Việt-Chăm, người ta chỉ hay nói đến không gian văn hoá miền Trung, từ Đèo Ngang Quảng Bình đến Hàm Tân-Bình Thuận. Tôi đã khởi xướng việc nghiên cứu sự giao thoa văn hoá Việt-Chăm ở ngay trên mảnh đất ngàn năm văn vật Thăng Long-Hà  và vùng châu thổ sông Hồng.

Quanh Hồ Tây, rồi từ Từ Liêm Cổ Nhuế-Ba La Bông Đỏ, Bảy La, Ba Mỗ, Hoài Đức, Sấu Giá (Yên Sở) cho đến tít tận Lâm Thao, Phú Thọ qua Phùng, Đan Phượng xứ Đoài… có rất nhiều cộng đồng người Chăm (vốn là "tù binh" bị bắt trong các cuộc chiến tranh Chiêm Việt thời Lý, Trần, Lê) 
sinh sống. Cảnh quan Sấu Giá (Làng dừa) chẳng hạn không/ ít tre mà toàn Dừa, đã được chọn là cảnh quay phim 
"Vĩ tuyến 17".

Trong các truyện về Trạng Quỳnh mà tôi đọc từ thời thuộc Pháp (chứ chưa được đọc sách của nhà văn Nguyễn Đức Hiền), tôi nhơ là đã được đọc hai bài vịnh "Tượng Phật sang làng Thuỵ" (Thuỵ Khuê, quê hương Phan Kế Bính) và bài vịnh "Tượng Bà Đanh". Đầu năm 1962, được đi điền dã với cụ Vũ Tuân Sán (lúc bấy giờ là cán bộ Sở văn hoá Hà ), chúng tôi đã "lạc bước" vào chùa Phúc Lâm ở Thuỵ Khuê. 
Hai chúng tôi đọc bia chùa Châu Lâm niên hiệu Chính Hoà (1680) có câu chú thích "tức Bà Đanh tự" rồi chúng tôi mới 
(kết hợp lời Sử Toàn thư chép) hiểu ra cơ sự sao lại có câu thành ngữ "Vắng như chùa Bà Đanh". Chùa này vốn trước được xây ở trong khuôn viên trường Bưởi (trường Chu Văn An bây giờ), dành cho người Chăm đến lễ Phật. Cuối thời Lê Thánh tông (Hồng Đức 1470 - 1497) người Chăm bỏ chạy về nước. Chùa trở nên vắng vẻ. Trong cuốn thơ "Long thành tam thập vịnh" có bài Châu Lâm vũ hậu, 4 câu đầu, phiên âm Hán Việt như sau:

Tịnh mịch thiền quan lãnh bất câm

Vũ dư sơn sắc ích tiêu sâm

Lạc hoa bất tảo không đình hoạt

Tu kính vô nhân túc thảo thâm.

Cụ Hoa Bằng đã (tạm) dịch thành thơ lục bát như sau:

Chùa Châu Lâm, cảnh sau mưa

Cửa Thiền vắng vẻ lạnh lùng

Sau mưa sắc núi mịt mùng chơi vơi

Đầy sân hoa rụng tơi bời

Lối đi cỏ ngập, bang người vắng tanh…

Đấy bia đá Lê, thơ Lê Hán Việt đã giúp ta hiểu câu thành ngữ dân gian "Vắng như chù bà đanh" của ngài PGS- TS Nguyễn Xuân Kính.

Còn một tấm bia Thành Thái nói: Năm Nhâm Thìn (1892), chùa đổ nát, Tây sai dỡ xuống. Dân phường Thuỵ Chương (Thuỵ Khuê) họp nhau ở chùa Phúc Lâm (nay trong ngõ 199 phố Thuỵ Khuê) bàn rằng: "Dân nào chẳng là dân ta, Phật nào chẳng là Phật ta" nên nhất trí nhập hai  chùa làm một, đem bia, tượng, gỗ, gạch ở chùa Châu Lâm về sửa chữa cơi nới thêm chùa Phúc Lâm và đổi tên thành chùa Phúc Châu (nhưng nay dân gian vẫn quen miệng gọi là chùa Phúc Lâm)…. Thế là Tây lấy đất chùa Châu Lâm "Bình hồ thuỷ một trúc thành lâm" "Mặt hồ nước phẳng trúc xanh hoá rừng" (Hoa Bằng dịch) xây Trường Trung học Bảo hộ Lycée de Protectorat mà đám học trò bọn tôi gọi tắt là Lypro còn Dân gian cứ gọi nôm na là Trường Bưởi (vì nó toạ lạc trên đường đi xuống vùng Bưởi của Tô Hoài).

02.Bến Bà Móc, chùa Bà Móc, Đền Bà Móc nằm ở đâu?

Có giai thoại khi đại thi hào Nguyễn Du còn trẻ thường 

đi đò ở bến Bà Móc từ Thăng Long sang Gia Lâm học; đi về hằng ngày, đâm mê cô lái đò, rồi làm thơ tỏ tình, hò hẹn… 

Viện Văn học và các Khoa Ngữ Văn trường Đại học đã biết từ lâu và ghi lại giai thoại cùng bài thơ này song không chú thích được cái bến ấy đích xác ở địa điểm noà trên bờ sông Nhị.

Lại có ký sự của Sứ nhà Thanh sang Thăng Long năm 1687 nói thuyền sứ đậu ở bến Chùa Móc. Cố GS Hoàng Xuân Hãn đã công bố ký sự này trên tập san Khoa học Xã hội của Việt kiều ở Paris sau năm 1975, cố hình dung vẽ lại sơ đồ thành Thăng Long thuở ấy, song GS Hoàng cũng chịu không biết cái bến chùa Bà Móc chính xác ở chỗ nào.

Vừa qua (1-2002) tôi cùng vài cán bộ Viện Khảo cổ và Ban Quản Lý Di tích Hà  đi "hầu" Sở Văn hoá Thông tin và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà  kiểm kê di tích, 
xây dựng Quy hoạch khảo cổ Hà  tới năm 2010 để góp phần kỷ niệm "1000 năm Thăng Long-Hà ". Được Dân mách, chúng tôi chui nhủi các ngõ ngách đến cái nơi gọi là "chùa Bà Móc" thì chỉ còn thấy một tấm bia đá "trơ gan cùng tuế nguyệt" đề hiệu Cảnh Thịnh Bính Thìn (1796) ở phía trong cửa ô Phúc Lâm thuộc quận Hoàn Kiếm. Đi ít bước nữa thì…đã sang địa phận quận Ba Đình, nơi có chùa "Phúc Lâm tự" cũng còn quả chuông Cảnh Thịnh. Lần mò đọc văn khắc trên bia đá, chuông đồng, chúng tôi mới "ngã ngửa" ra rằng: Nơi ấy nay ở cạnh bến xe Long Biên - Bến Nứa dưới chân cầu sắt Long Biên, ở thời Lê là "Xóm Bà Móc"              . Bà Móc giàu "sản" lại giàu "tâm" (Hăng tâm hằng sản) nên đã đứng ra "chủ trì" việc xây chùa đền (Bà Móc còn sửa Bến, sửa Đê, khoanh vùng khuôn viên chùa - đền). Rồi qua cơn binh biến thời Tây Sơn đã thành "bình địa", "hoang viên". Quan lớn Tây Sơn sửa lại, nhờ cụ Nghè thời cố Lê viết văn bia, minh chuông. Cụ đốc học Quốc Tử Giám ca cả Bà Móc, ca cả tướng Tây Sơn Hữu Đô đốc. Điều đó thôi để GS Phan chủ tịch Hội Sử học Việt Nam xem xét lại. Tôi phò ông PGS-TS Ngô Đức Thịnh Viện Văn hóa Dân gian nên chỉ chú ý đến chuyện: ở bên "hữu" chùa, bà Móc xây Đền thờ "Tiên chúa tam vị" (từ thế kỷ thứ XVII-đầu XVIII) hết sức nguy nga tráng lệ, đẹp nhất nước Nam (lời cụ nghè Đốc học). Thế là có thêm một tài liệu chắc chắn về Đạo Mẫu, Tam phủ-Tứ phủ (còn một chút di tích sơn trang Mẫu Thượng Ngàn, nay hai nhà dân chia nhau mỗi nhà một  nửa, tôi không được phép "leo tường" để đọc nửa vế câu đối thuộc nhà này, nửa vế câu đối thuộc nhà kia.

Đành tạm bằng lòng đọc một vế (vế kết vần bằng) rồi rủ nhau đi uống bia cho "xả". Nỗi buồn di tích "ngàn năm văn hiến" được quản lý "tởm" đến như vậy đấy. Xin PGS-TS Ngô Đức Thịnh "đành lòng vậy, cầm lòng vậy", chớ có trách tôi vì lười (lúc ấy đã hơn một giờ chiều, cả TS Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ họ Tống, cả TS con trai duy nhất GS Hà Viện trưởng đều kêu "đói quá rồi" và xin nhà chùa phẩm oản bột ăn cho đỡ đói lòng, chờ tôi trèo cheo leo trên thang tre bụng rỗng, "hư tâm"!

Văn hoá Hà 

Tinh hoa ngàn năm văn hoá Việt Nam

 Lời mở

Công cuộc khai quật khảo cổ 2002-2003 ở 18 Hoàng Diệu và trước đó những cuộc khai quật ở Tràng Tiền Plaza, ở khu Văn Miếu-Quốc Tử  Giám, ở khu Trung tâm Báo chí quốc tế Lê Hồng Phong, ở 62-64 Trần Phú, ở Đoan Môn… đã đánh dấu sự ra đời -tuy muộn mằn- của một nền Khảo cổ học đô thị (urban archaeology) Việt Nam-Hà .

Tất nhiên, trước đó vừa tròn hai chục năm khi Trung ương mở công trường mang bí số 75.808 xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo chỉ thị của cụ Trường Chinh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng Lăng Bác, một vài cán bộ khảo cổ và cán bộ địa chất-địa lý môi trường, địa chất công trình đã được phép vào theo dõi về khảo cổ ở khu vực công trường và đã có một số thu nhận về di tích (những đoạn thành và cửa Dương mã phía Tây thành Hà  thời Nguyễn, một vài giếng nước cổ xây gạch từ thế kỷ IX - XI…) và di vật gạch, ngói, đồ gốm sứ, di cốt động vật trâu, chó, lợn… những di vật này hiện vẫn được bảo quản tại Bảo tàng Hồ Chí Minh). Cũng từ thập niên 60 của thế kỷ trước, giữa công cuộc chống Mỹ cứu nước, 
dưới bom đạn chiến tranh và qua các cuộc đào hầm - hào trong  thành Hà , chúng ta cũng thu thập được một số hiện vật quý hiếm như bộ xương voi ở góc đường Trần Phú - Điện Biên Phủ, đầu rồng gốm ở khoảng 36 Hoàng Diệu, sư tử đá lớn ở 10 phố Nhà Chung (
)… Chưa kể giới khảo cổ đã 
tổ chức khai quật quy mô nhỏ ở vùng núi Trúc, núi Cung, núi Vạn Bảo, chùa Bát Mẫu ở khu vực Tây - Tây Bắc  thành Hà  cũ, và vào những thập niên 70-80-90 thế kỷ trước, tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chúng ta đã tổ chức Hội thảo khoa học về Vị thế - Quy mô - Cấu trúc - Quy hoạch Kinh thành - Hoàng thành - Cấm thành Thăng Long. Đề tài Quy hoạch khảo cổ Thăng Long-Hà  đã được xác lập ở năm đầu thế kỷ XXI dưới sự chủ trì của Sở Văn hoá Thông tin Hà , có sự tham gia của cả 3 cơ quan nghiên cứu khảo cổ học lớn của cả nước là Viện Khảo cổ, Viện Bào tàng Lịch sử Việt Nam và Khoa Sử Đại học Quốc Gia Hà .

Công cuộc điều tra điền dã, tìm hiểu các di tích lịch sử hiện tồn trên mặt đất ở  thành Hà , các làng nghề - phố nghề - tổ nghề (và các vị thành hoàng khác) ở bên trong và chung quanh khu vực Hà  đã được đẩy mạnh. Nhiều bản đồ cổ của Thăng Long-Hà  đã được tập hợp và bước đầu giải mã. Hội Văn hoá Văn nghệ dân gian Hà  (được thành lập từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước trong tổ hợp cấu trúc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà ) đã có nhiều công trình sưu tầm - nghiên cứu - phổ biến Di sản văn hoá vô thể dân gian Hà  (Lễ hội, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, vè, truyện cổ, huyền tích, ngành nghề - làng nghề - phố nghề - tổ nghề, các dòng họ văn hiến…) ở  ngoại thành Hà … Đấy là những "màn dạo đầu" (prélude) để đến nay chúng ta đã có ở trong Trí, trong lòng và trong tay những tri thức và trữ lượng hữu thể và vô thể khá phong phú về Di sản văn hoá ngàn năm (và trên ngàn năm) của Thăng Long - Hà .

Có thể và nên thành lập một Trung tâm Hà  học (Centre for Ha Noi studies), phi chính phủ (NGO), vô vụ lợi (non profit), hoặc bán công (đặt dưới sự bảo trợ của Thị trưởng và UBND Thành phố) nhằm mục đích tập hợp các nhà Hà  học thuộc đủ các ngành tự nhiên và xã hội -
nhân văn để tiến tới khắc hoạ rõ ràng dần một Chân dung Thăng Long - Hà  trên tảng nền mảnh đất "ngàn năm văn vật", nơi "Hội tụ - kết tinh - Giao lưu - Lan toả" của cả một nền văn hiến Âu lạc - Vạn xuân - Đại Việt - Việt Nam, nơi "Lắng hồn núi sông ngàn năm"

(
Những giá trị vật thể

1.Vị thế - cấu trúc:

1.1. Theo quan điểm địa - chính trị (géopolitique) đỉnh đầu tiên của tam giác châu Bắc bộ, cái nôi của tộc Việt (Âu + Lạc), tức Việt Trì -là khởi điểm địa lý (point de départ géographique) của sự hình thành nhà nước sơ khai của các vua Hùng. Đó là vùng Đất Tổ - Văn Lang.

1.2. Vẫn theo các nhà địa lý học (các chuyên gia nghiên cứu bề mặt trái đất), thì cái đỉnh thứ 2 của tam giác chôu thổ Bắc bộ là vùng Dâu-Canh, ngã ba sông Nhị-Hồng, sông Thiên Đức-Đuống với gần cận đấy là Thành Cổ Loa, kinh đô của nước Âu Lạc vài thế kỷ trước Công nguyên, toà thành cho đến nay được biết là cổ nhất Việt Nam và toàn vùng Đông Nam á, nay thuộc ngoại thành Hà  (từ 1961, thuộc huyện Đông Anh).

Mũi tên đồng Cổ Loa, lưỡi cày đồng Cổ Loa, trống đồng Cổ Loa… là những hiện vật quý hiếm, độc đáo, đặc trưng cho cả không-thời gian văn hoá Đông Sơn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ - bệ đỡ vật chất và tinh thần của thời kỳ dựng nước, trước khi bị bóng đen của ngàn năm Bắc thuộc trùm phủ đặc dầy. Ngay trong  thành, ở khu Ngọc Hà và ven Hồ Tây, đã tìm thấy Trống đồng I Heger và các mũi giáo lao đồng Đông Sơn. Những thềm sót bậc 1 của sông Hồng ở Đường Cấm Xứ, ở xóm Thư Cưu thuộc làng xã Cổ Loa còn chứa đựng những công cụ cuội đẽo (galets aménagés) Của nền văn hoá Sơn Vi thuộc thời Đá Cũ, hai vạn năm có lẻ trước đây nữa.

1.3. Hà  là một miền địa võng của hệ đứt gãy sông Hồng từ trước Tân Sinh đại (Neogen) cả trăm triệu năm 
trở về trước, rồi dần dần mới được đắp bồi lên bởi cuội sỏi 
phù sa… Những tấm ảnh viễn thám chụp từ vệ tinh vũ trụ do TS địa mạo học Huỳnh Thị Ngọc Hương giải mã cho phép ta "nhìn" thấy con "Rồng đất" uốn lượn như con Rồng Lý của thế kỷ XI tận sâu thẳm lòng đất Hà , thi thoảng, do ở vùng dị thường của Trái đất, lại rung rung địa chấn, mà 
Lịch sử còn ghi chép về những vụ động đất khiến điện 
Thiên An triều Lý bị sụp đổ (sau lại xây dựng lại) và đất ở đàn Xã tắc ngoài cửa Trường Quảng (cửa Nam ¤ Chợ Dừa) nứt toác cả dặm "bề sâu khôn lường" (Đại Việt sử lược, 
Toàn thư). Biển tiến Holoxen trung, mà đỉnh cao là 4m so với mực nước biển hiện nay cách đây 4000 năm đã tạo ra "Vịnh Hà ". Các cư dân ở vùng núi, thung lũng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trường Sơn tụ về đây làm ăn sinh sống (Văn Điển, Gò cây Táo (Thanh Trì), Đồng Vông-Xuân Kiều (Đông Anh), Gò Chiền Vậy (Từ Liêm), Quần Ngựa (Tây Hồ)…tạo tiền đề cho một nền văn hoá lúa nước ở châu thổ Nhị-Hồng, Cho đến văn hoá Đông Sơn.

1.4. Chúng tôi rất thích cái luận điểm này của nhà địa lý học Nguyễn Thiệu Lâu - một thời là Trưởng ban Địa chính của chính phủ Cụ Hồ 1946 - 1947: "Hà  là thủ đô thiên nhiên, tự nhiên của Việt Nam (chủ yếu là miền quê khởi nguồn dân tộc - Bắc Việt Nam) ". Trăm núi các vùng Tây Bắc, Việt Bắc đều tụ về đây mà đỉnh cuối là Ba Vì (Tây Bắc) Tam Đảo (Đông Bắc). Những đường nét sơn văn (theo quy luật địa chất) địa lý quyết định những đường nét thủy văn nên các sông Đà - Lô - Đáy - Nhuệ - Nhị thuỷ…cũng dồn nước về đây rồi mới toả lan qua trăm ngả ra vùng biển Đông của mênh mông Thái Bình dương đầy nắng gió…

2. "Tụ thuỷ như tụ nhân", "Tụ nhân như tụ thuỷ" là một nét đặc trưng của Phong thuỷ học.

2.1. Rất hiện thực thôi. Nước ta là một vùng đầy sông suối, đầm hồ, ao chuôm… cứ 1km đất đai là có hơn 1km sông nước. Dọc bờ biển dài trên 3600km, cứ cách khoảng 30km 
ta lại gặp một cửa sông đổ ra biển cả.

2.2. Thăng Long - Hà  được đặc tả là một thành phố, một Đô thị sông hồ (ville Fleuve-lac). Đào khảo cổ Hoàng thành Thăng Long năm trước, giới khảo cổ đã tìm thấy một khúc sông rộng trên 20m với nhiều ao hồ thiên tạo và nhân tạo. Nhìn trên các bản đồ cổ thì cũng thấy: Dâm Đàm - hồ Tây - hồ Cổ Ngựa - hồ Hàng Đậu - hồ Hàng Khoai - hồ Thái Cực - hồ Hàng Đào với Cầu Gỗ bắc xuống hồ Thuỷ Trận - hồ Tả Vọng (Hoàn Kiếm - hồ Gươm) - hồ Hữu Vọng (vùng đường phố Vọng Đức (Hữu Vọng + Đức Bác)) qua bến Vân Đồn (Đồn Thuỷ - nhà thương Lanessan thời thuộc Pháp, bệnh viện 108 - Hữu Nhị nay) rồi thông ra sông Cái  Nhị-Hồng. Những vệt hồ ấy, nối lại sẽ cho ta hình dung dòng chảy cổ của sông Hồng. Vẫn đó, bến Đông Bộ Đầu quân cảng thời Lý Trần ở cuối phố Hàng Than - chùa Hoe Nhai, vẫn đó địa danh 
Cổ Tân (bến cũ) ở vùng Tây Long - Ngũ Long thời Lê Trịnh, nay là khu Nhà Hát Lớn thành phố.

2.3. Và quy hoạch Thăng Long - Hà  cổ thì có khó khăn gì lắm đâu mà chẳng nhận ra. Nó nằm gọn trong một vùng "tứ giác nước"

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu - Tô Lịch là  sông bên này.

Đầu nguồn Kim Ngưu (qua bản đồ cổ) là Ngọc Hà, chảy qua Hoàng thành ở phía Tây mà bia cổ Gia Long trong chùa Am cây đề còn ghi lại. Chùa Thanh Ninh (chùa làng ở ngay sát ngoài hành lang Tây Hoàng thành Lê) xây trước, Am cây đề xây sau ở đầu đời Cảnh Hưng (1740), nay còn di tích với gạch vồ Lê).

Ta có thể mô hình hoá - sơ đồ hoá kinh thành - Hoàng thành Thăng Long như sau:


2.4. Hoàng thành, từ thời Lý, mở 4 cửa "trong thành, ngoài thị", ngoài 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc là 4 chợ Đông, Tây, Nam, Bắc, gần đây vẫn còn dễ nhận ra:

· Cửa Nam (Đại Hưng môn) và "chợ Cửa Nam"

· Cửa Tây và chợ Ngọc Hà

· Cửa Bắc và chợ Cửa Bắc - Yên Quang - Châu Long

Trên đê Cổ Ngự (Cổ Ngư đường Thanh Niên nay)

Nhớ chữ đồng tâm

Hỡi cô đội nón ba tầm

Có về Yên Phụ, hôm rằm lại sang

Phiên rằm chợ chính Yên Quang

Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua. 

· Cửa Đông (Đông Hoa môn, còn bia chỉ định chính xác 

trong Hội quán Phúc Kiến, phố Lãn Ông) và chợ Đông Bạch Mã (Hàng Buồm), năm 1925 mới dời lên chợ Đồng Xuân nay.

2.5. Tiểu kết.

a. Vị thế Thăng Long - Hà , đúng như lời "thủ chiếu" của Đức vua khai sáng triều Lý (Thái tổ Công Uẩn) "tiện hình thế nhìn sông tựa núi" (sơn xuyên hướng bối) "ở giữa bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc" phù hợp với thuyết Rồng cuộn, Hổ ngồi" của nền Phong thuỷ học xưa.

b. Quy hoạch Kinh thành-Hoàng thành rất hợp lý, là 
sự hoà điệu giưa non sông đất nước tự nhiên và những công trình xây dựng đê điều - thành luỹ - kiến trúc của con người. Hoàng thành lấy núi Nùng (Long Đỗ) làm trung tâm, trên đó Lý xây điện Thiên An, Lê - Nguyễn xây điện Chí Kính, Kính Thiên. Lấy Hoàng thành làm trung tâm, phía Đông là khu "36 phố phường" buôn bán và thương cảng:

Ai về Hà  

Ngược (xuôi) nước Hồng Hà

Buồm giăng ba ngọn vui đà vui thay!

Phía Bắc, phía Tây là khu Hồ với các chùa Phật, Đền thần, Quán Đạo, các hành cung Thái Hoà, cầu Thái Hoà, cầu Cau… bắc qua sông Tô Lịch, các quán Quan Ngư (câu cá), lầu gác thưởng ngoạn nguyệt hằng.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Quốc canh ga Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây hồ…
Cũng ở Tây Hoàng thành là khu Thập tam trại làm nghề thủ công, trồng cây, trồng hoa…  

3 - 3.1. Kiến trúc Thăng Long đã phát lộ thấp thoáng qua khai quật khảo cổ khu vực Ba Đình khiến nhiều nguươì "choáng ngợp vì quy mô, khối lượng, giá trị của những hiện vật, các tầng văn hoá xuất lộ…) (GS-TS.KTS Nguyễn Việt Châu): những toà cung điện nhiều gian với bước gian 5,8 - 6m, những toà lầu lục giác, những trụ sỏi chắc chắn chịu đỡ các chân tảng kê chân cột bằng đá chạm trổ hoa sen tinh mỹ, các "con kìm", đầu ngói ống, trang trí rồng phượng trạm trổ tinh xảo, cầu kỳ, như cống dẫn nước xây bằng gạch chuyên dụng, những giếng nước xây gạch, nước trong, ngọt lịm toàn dùng mạch đứng…

3.2. Gạch ngói có chữ in, ngoài việc xác đinh được niên đại chính xác, cón chứng tỏ nhà vua tụ hội thợ khéo muôn phương: Gạch có chữ Chăm, gạch khắc chữ "Vĩnh Ninh trường" (xứ Thanh), "Thu Vật châu" (Tuyên Quang-Yên Bái)…

4. Đồ gốm sứ, ngoài loại gốm sành "bình dân" là rất nhiều sứ cao cấp men nâu, hoa lam trong xanh như ngọc, trắng như ngà, bán thấu quang, in hoa văn với rang năm móng, đáy bát khắc viết chữ 官(quan), chữ 敬(kính), chữ    廚 (trù = bếp), rồi 長 樂 (Trường Lạc) chứng tỏ Thăng Long và nhiều nơi trong nước khi ấy có "lò quan" sản xuất đồ sứ cao cấp dành riêng cho cung vua, phủ chúa…Không riêng gì Bát Tràng xứ Nam mà còn nhiều lò sứ xứ Đông (như Chu Đậu), cũng còn giành để xuất khẩu sang Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam ¸.

Ngoài gốm sứ Việt Nam, Đại Việt còn có đồ sứ Trung Hoa thuộc nhiều nơi: Trường Sa, Phúc Kiến,Quảng Đông, Vân Nam, xứ Hizen (thế kỷ XVII) của Nhật, sứ Islam Trung Cận Đông… Kinh đô bao giờ chẳng là nơi Giao lưu kinh tế - văn hoá - Nam, Bắc, Đông, Tây chỉ tính ở thời đại "Grand Commerce" (Đại thương thế giới) (thế kỷ XVI - XVIII) với: "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" hay là những linh địa Cổ Loa, Cổ Bi, Thăng Long danh tiếng…

Những chuyện này không thể kể hết trong một bài viết.

Những giá trị vô thể - vô hình:

1. "Thăng Long phi chiến địa" là một mong mỏi Hoà Bình. Sự thực không phải thế. Đào khảo cổ khu Hoàng thành, ta thấy nhiều vết tích than tro, đốt cháy của nhiều thuở Hoàng thành bị tàn phá bởi Nguyên Mông, Champa, Minh… Cùng cả nước, Thăng Long đã làm nên chiến thắng chống giặc Mông Thát ở Đông bộ đầu, ở cửa sông Tô Lịch, tiếp ngay sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương. Dinh Bồ Đề (Gia Lâm) với các vị 
chỉ huy đầu não kháng chiến chống Minh, Lê lợi - Nguyễn Trãi, bao vây, tập kích Đông Quan cả năm trời (1426 - 1427) 

Nhong nhong ngựa Ông đã về

Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa Ông ăn!

Và tướng giặc Vương Thông phải xin hoà, ăn thề ở phía Nam thành (đàn thề Nam giao, khu nhà máy Trần Hưng Đạo cũ).

Và Xuân lửa Đống Đa dầu xuân Kỷ Dậu (1789)

Đống Đa ghi để lại đây

Bên kia Thanh miếu, bên này Bộc am

"Lũ quân chàng Tôn sập cầu trôi dầy sông" là một ca từ xuất sắc trong "Thăng Long hành khúc" của nhạc sỹ tài hoa Văn Cao thế kỷ XX.

Có một Hà  bi tráng của Nguyền Tri Phương - Hoàng Diệu "một vết đạn chưa mờ trên cửa Bắc" cuối thế kỷ XIX. Nhưng rồi lại có "Hà  60 ngày khói lửa" mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (19.12.1946) để sau đó:

"Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên trang sử vàng" (Tố Hữu)

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói với sinh viên Đại học Hà  mùa thu Giáp Ngọ năm 1954:

"Giải phóng Điện Biên là để giải phóng Hà "

Ngày 10 - 10 -11954 năm cửa ô Hà  "đón mừng đoàn quân tiến về, như đài hoa xuống canh nở năm cánh đào, chảy dòng sương sớm long lanh" (Văn Cao)

Hà  chiều nay mưa tầm tã

Ta lại về đây giữa phố xưa

Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá

Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa.(Nguyễn Đình Thi)
Và Hà  "Điện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, vít cổ siêu pháo đài bay B52 của giặc Mỹ rớt xuống hồ Ngọc Hà, bắt sống giặc lái giữa hồ Trúc Bạch. 
Ôi những mặt hồ soi gương mặt người Hà  tài hoa và dũng mãnh!

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời

Càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô

Đường lộng gió thênh thang năm cửa «

Nghe tiếng cười …không quên niềm thương đau

Hà  đó niềm Tin Yêu - Hi vọng

Của núi sông hôm nay và mai sau…


(Ca khúc của Phan Nhân) 

Vậy đó, có một Hà  trọng văn nhưng đồng thời thượng võ trong một Việt Nam thượng võ với trọng văn. 
Võ cũng là văn, nghệ thuật quân sự, văn hoá quân sự của Trần Hưng Đạo thời Trần, của anh Võ-anh Văn thời đại 
Hồ Chí Minh… Như thượng tướng Trần Quang Khải làm thơ "Khải hoàn" về Thăng Long chiến thắng

Đoạt sáo Chương Dương độ (Bến Chương Dương cướp giáo)

Cầm Hồ Hàm Tử quan (Cửa Hàm Tử bắt thù)

Thái Bình tu nỗ nực (Thái Bình nên gắng sức)

Vạn cổ thử giang san(Non nước ấy muôn thu)

2 -2.1. Ai cũng biết một nét bản sắc của văn hoá Việt Nam là nghệ thuật ngôn từ. Người Hoa có chữ sớm (từ đời Thương, # 1600 trước Công nguyên) và họ có phong cách luôn ghi chép, từ sự việc trong nước đến sự việc ở ngoài nước. Người Việt có chữ muộn, chữ Nôm là chữ lắp ghép chữ Hán về âm và nghĩa, muốn giỏi Nôm phải giỏi Hán, khó học. Tiếng Việt được la-tinh hoá mới xuất hiện từ khi đạo 
Thiên Chúa truyền bá vào Việt Nam (Từ điển Việt- Bồ- La-tinh của A. de Rhodes được in ở Roma 1651). Cho đến trước Cách mạng tháng Tám 1945, 90% dân ta "mù chữ" nhưng họ vẫn làm thơ, ca dao, tục ngữ, hò vè, kể chuyện cổ tích. Thế cho nên nhiều nhà văn hoá học bảo rằng: Nét bản sắc của văn hóa Hoa là "văn hoá viết" (Culture écrite) còn nét trội của văn hoá Việt là văn hoá truyền miệng (Culture Orale, Culture de la Parole).

2.2. Người Việt rất sính và sành thơ, từ Vua đến tứ dân, từ Chủ tịch nước đến người dân thường.

Hội nhà văn Hà  và NXB Hội nhà văn vừa cho phát hành tập "Ngàn năm thơ trữ tình". Nếu phân loại thơ văn theo từng thời kỳ tri thức thì sẽ là:

· Thơ văn thiền sư (Lý - Trần)

· Thơ văn sĩ phu (Lê - Nguyễn)

· Thơ văn tri thức có chút Tây học (đầu thế kỷ XX)

· Thơ văn trí thức hoàn toàn do chế độ mới đào tạo (nửa cuối thế kỷ XX đến nay)

ở thời kỳ nào, thì thi sĩ văn sĩ thành danh - nói rộng ra là trí thức thành danh - cũng phần lớn là từ Thăng Long-
Hà  hay đã được tráng men "tiếng Hồ Gươm" (chữ của Tô Hoài) và "nắng gió Hồ Gươm", với Đài Nghiên, Tháp Bút…

Lý Trần thiên tải phồn hoa địu

Lưu tại hồ đầu nhất dạng thu

Đất Lý - Trần ngàn năm phồn thịnh

Còn lại bên hồ một dáng thu. (Vũ Tông Phan)

Và đã kinh qua hoặc hay biết về những cuộc "bình văn trong nhà Giám (Quốc Tử giám)" (Phạm Đình Hổ, Vũ trung tuỳ bút), đã trực tiếp hay gián tiếp theo học những Bậc Thầy của trường Cao đẳng Đông Dương và các đại học cấp quốc gia tại Hà . Sao không, Thăng Long - Hà  ngàn đời nay là trung tâm giáo dục cấp cao của cả nước?

3. Thăng Long-Hà  đẹp nhất thuở vào Thu. Xưa, là hội hát Trống quân đôi bờ sông Tô "vừa trong vừa mát":

Tháng Tám anh đi chơi Xuân

Đồn đây có hội Trống quân anh vào.

Xưa nữa, vì bia thời Lý (1121) có ghi, là Hội Đèn Quảng Chiếu trước cửa Đoan Môn, là Hội Múa Rối nước tại bến Đông bộ đầu, vua - quan - dân đều tham dự.

Thời cận đại, là những cỗ Trung thu đầy bánh trái bày phô Cái Đẹp trên các vỉa hè Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường của các thiếu nữ áo dài mộng mơ "Phi cao đẳng bất thành phu phụ"

Tôi nhớ tết Trung thu độc lập đầu tiên quanh hồ Gươm xanh biếc, Bác Hồ vui cùng các cháu - nay đã thành những ông già, bà già đầu bạc.

Tóc xanh chớ có khinh đầu bạc

Đầu bạc ngay xưa có thuở xanh…



(Nguyễn Trãi, Quốc âm thi tập)

Thu Hà  nay, vẫn thơm nồng hoa sữa, vẫn cốm làng Vòng "thơm bàn tay nhỏ" và vẫn thế "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" bên Hồ Gươm, nằm kề bên khúc phố cổ "mái ngói thâm nâu" (Trịnh Công Sơn)…

Khu phố cổ có những rạp hát cổ, Quảng Lạc, Kim Chung… tự thuở chèo, cải lương Nguyễn Đình Nghị đầu thế kỷ XX, và quên sao được các điệu Sẩm trên các toa tàu điện cổ kêu leng keng hoà cùng tiếng kéo lách tách của các hàng ném đu đủ - thị bò khô cùng tiếng rao "phá sa" (lạc rang) 
vấn vít bên Hồ.

Có lẽ bậc "đại Nho tài tử" tài hoa Nguyễn Công Trứ, quê Nghệ Tĩnh (như bậc tài nữ Hồ Xuân Hương) đã nói dùm ta về tính chất Thăng Long - Hà :

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Đây là một câu thơ bác học đã được "ca dao hoá" cũng như thơ - ca dao của cụ nghè Vân Đình đã dẫn trên. Bác học hoà quyện với Dân gian (và ngược lại) là một nét bản sắc văn hoá Thăng Long - Kẻ Chợ.

Lời Đóng tạm

"Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu!

Mỗi tấc đất Hà  … đượm máu hồng tươi. 




(Nguyền Đình Thi)

Với nhà khảo cổ-nhân học, mỗi tấc đất Hà  đều 
ẩn tàng những di sản vô giá, sờ mó được, chiêm ngắm được của ngàn năm văn hiến Thăng Long. Mỗi tấc đất Hà  đều chứa đựng những câu chuyện cổ tích, thần kỳ, không sờ mó được nhưng cảm nhận được về hồ Trâu vàng (Hồ Tây), về sự tích trả thanh gươm Thuận Thiên cho thiên sứ Rùa Vàng (hồ Hoàn Kiếm) về "nỏ thần" 


Chỉ sông sông cạn


Chỉ núi núi tan


Chỉ ngàn ngàn cháy



(Cổ Loa thành)

về "những vết chân ngựa Gióng" (Đông Anh - Sóc Sơn) mà các nhà nông - sinh thái học giải mã là những "ao chuôm trợ thời" của cư dân trông lúa mùa Việt cổ trên dải đất thổ nhưỡng vàng-đỏ Fe-ra-lít, về thuyền đi như bay từ chùa Keo xứ Nam về Thăng Long của thiền sư Không Lộ - Khổng Lồ nhúng tay vào vạc dầu sôi sục vuốt sạch lông hổ chữa bệnh cuồng cho vua Lý Nhân tông (đền Lý triều quốc sư), về ông Khổng Lồ dạng xoạc hai chân trên đôi bờ sông Cái chém hết giải trên cả một khúc sông, trả thù cho mẹ, cứu dân chài (Truyện Lý Ông Trọng-Đền Chèm), chuyện thuỷ thần thuồng luồng hiện hình người làm học trò Thầy đạo cao đức trọng Chu Văn An và vâng theo đề nghị của Thầy tung nghiên mực biến thành trận mưa chống hạn, giúp dân (Sự tích Đầm Mực và đền "Xá Càn từ" ở Thanh Liệt - Thanh Trì)…

Với những ai chỉ chăm chăm xây dựng toà ngang, dẫy dọc, lầu cao…với cái nhìn hạn hẹp của "Kinh tế quyết định luận" thì xin hãy chịu khó đọc lại Luật Di sản và Nghị quyết 10 rất mới đây của Trung Ương Đảng khoá IX, mà theo tôi hiểu là:

· Kinh tế và văn hoá, văn hóa trong kinh tế, kinh tế 

trong Văn hoá là động lực của sự phát triển bền vững.

· Hãy luôn luôn sáng tạo những cái mới nhưng đồng thời, bên việc phá huỷ cái lạc hậu, thì

· Hãy luôn luôn Bảo tồn tinh hoa Di sản Việt Nam-Hà  !

Hà  mến yêu

(Hương xưa - viễn tượng)

“Những cơn mưa tầm tã đan xen với những cái nắng rám da, cái lành lạnh khi trời về sáng lại tiếp nối bởi oi nồng ban trưa và dịu mát ban chiều, đấy là dấu báo hiệu chuyển mùa, quá độ Thu sang Hà . Mùa chuyển tiếp, trẻ con 
dễ ốm, người già nhức xương, lớp tuổi chưa kịp thích nghi và lớp tuổi không thích nghi kịp nữa đều thấy khó chịu trong người. Nhưng tuổi trẻ giỏi thích nghi và ưa thay đổi thì lại cảm nhận từ trong tim mạch, cái náo nức đầu mùa, cái xao xuyến Thu về, cái lớn lên của Thu xanh đồng hiện với Thu vàng... Người Hà  thích đưa màu áo xanh vào từng nhà, từng căn hộ. Sau cơn tang tóc, con gái út tôi trồng trớ trêu trên tầng 5 một vành dây thiên lý tháng Trung Thu, mà kỳ lạ thay, mầm xanh đâm rất mạnh, lớn lên từng ngày...

Thiên nhiên Hà  lúc vào Thu hẳn cũng đồng dạng, đồng hình với xã hội - văn hoá hôm nay Hà ...

Hà  hôm nay chưa phải là một thành phố hiện đại nên thể chất và tâm linh còn theo sát tự nhiên, người ta vẫn sống theo nhiệt độ trời, theo ánh sáng trời, theo khí hậu 
chủ yếu do đất trời quy định; cái Dở và cái Hay vẫn nằm chung ở đó...

Đêm Trung Thu năm nay, tôi đang ở một thành phố thuộc nửa trái đất bên kia Hà  - Việt Nam; ngoài trời là cái lạnh rét dưới độ không những trong phòng ăn ở nhiệt độ “nhân tạo” lúc nào cũng đảm bảo trên 200C. ánh điện như sao sa trên thành phố ấy (mà người ta bảo có lẽ trăm năm nữa sẽ lụi tàn) làm khuất lấp hết trăng sao. Ăn tối xong, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, tôi chợt bấm ngón tay và nhớ ra đêm nay là Trung Thu hội Hoa Đăng Hà . Tôi thốt lên giữa lũ bạn Tây: “Trăng Rằm!” Chúng nó đều ngơ ngác và khi đã hiểu ra thì cũng cười lớn. Tôi thân mật bảo: Cái lịch Tây dương của chúng mày và lối sống đô thị nhân vi của chúng màu đã để trôi đi một nét đẹp của đời người là những đêm trăng. Trăng Thu Hà  - Việt Nam của tao thơ mộng lắm. Bạn Tây “thực tế” mến thích bạn Việt Nam “lãng mạn” như người Kẻ Chợ quen trí xảo thích cái chất phác của kẻ quê - cả lũ chui vào ô tô có điều hoà nhiệt độ phóng tít ra xa thành phố, lên miền đồi núi, để thằng bạn Việt Nam có cơ hội ngắm trăng rằm lạnh buốt, cho vợi nỗi nhớ quê...

...Đêm trước ngày tôi rời Hà , là Rằm Tháng Bảy 
“xá tội vong nhân”. Chiều hôm ấy, tại nhà khách Trung Ương bên bờ hồ Tây, tôi có buổi thuyết giảng cuối cùng về “văn hoá Việt Nam” cho “Lớp Mùa Hè ‘89 của Chương trình Hoà giải Mỹ - Đông Dương”, ông bà đại sứ Tây Đức cùng dự với học viên Mỹ. Tôi chối từ việc tiệc tối với lý do phải về cúng vợ cùng với tổ tiên. Người Mỹ hỏi: “Ông là người mác-xít vô thần hay là người theo đạo Phật mà trọng lễ Vu Lan?” Tôi trả lời: “Trong khoa học tôi theo thuyết duy lý Mác-xít nhưng trong đời sống hàng ngày tôi cũng như đa số dân thường Việt Nam vẫn tuân thủ nhiều nét xưa truyền thống”.

Trước cổng Nhà khách Trung ương, hàng ngàn xe đạp, xe máy tập kết, người Hà  đổ vào “phủ Tây Hồ” nườm nượp, khói hương mịt mù một góc, một thoáng hồ Tây... Đa số trớ trêu thay, lại là lớp trẻ. Ông đại sứ bảo tôi: Y như tình trạng nước Đức chúng tôi sau chiến tranh... Vâng, tôi tự nhủ, có tâm lý hậu chiến, có sự khủng hoảng tâm linh. Nhưng tôi trả lời ông đại sứ: “Tuổi trẻ thế hệ tôi không vậy” - “Sao thế ?”- “Đơn giản thôi! Phần lớn tuổi trẻ thế hệ tôi là “Lính cụ Hồ, chúng tôi ra đi từ Hà  46 để lao vào mùa “kháng chiến” và trở về Hà  54; sau Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một luận điểm quân sự học và sử học thú vị: Giải phóng Điện Biên là để Giải phóng Thủ đô...”

(
Tôi vẫn cho rằng, mùa đẹp nhất Hà  là mùa Thu. 

Thiên nhiên cũng vậy mà Nhân vi cũng vậy. 
Thăng Long-Hà , thành phố Sông Hồ, mùa thu lặng ngắt nước trong veo. Một câu thơ cổ rất hay về Hồ Gươm - Hà :

Lý - Trần thiên tải phồn hoa địa

Tịnh tác hồ dầu nhất dạng thu

(Đất phồn hoa Lý - Trần nghìn thuở

Để lại bên hồ một dáng thu)
Mùa Thu Canh Tuất, 1010, vua đầu triều Lý dời Đô từ Hoa Lư ra Đại La dựng nền cho thành phố Rồng bay.

Mùa Thu ất Dậu, 1945, Cụ Hồ tạo dựng nền Cộng hoà Cách mạng.

Mùa Thu Giáp Ngọ, 1954, bóng thực dân vĩnh viễn 
lùi xa Hà . 

Ba mùa thu ấy, là 3 cái mốc lớn của lịch sử Thủ đô. 
Từ Thu này sang Thu khác, là những biến thiên lịch sử. Nhưng Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà  có biến di mà cũng có hằng số của lịch sử...

Vẫn biết Lịch sử là biến đổi không ngừng.
Vẫn biết dân cư thành phố là dân cư sinh/ lưu động 
thu hút khách thập phương, nhân tài tứ xứ... để “người 
Hà  có nhiều quê...”
Nhưng sông hồ thành phố Rồng bay là nới “lắng hồn núi sông ngàn năm, để kết tinh thành. Tâm hồn thành phố Thủ đô và cái Phong cách sống hào hoa thanh lịch tuy có bị dập vùi xuống cấp hàng chục năm ròng, song truyền thống ngàn xưa ấy không dễ gì đứt gãy hoàn toàn...

Rằm tháng Bẩy năm nay, bà chị tôi đã mua được Cốm đầu mùa để cúng tổ tiên. Và người Hà  thanh tao lại 
chế biến chè cốm, cốm xào, bánh cốm... Mùa Cốm hồng 
Hà  là mùa chạm ngõ, ăn hỏi, cưới xin.

Gắng công kén được cốm Vòng

Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui
Tháng Tám mùa Thu ốc ngon Hà  rất đắt hàng. Và mùa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, khi không còn cái bức bách “gạo bông củi phiếu” nữa, thì người Hà  lại kén chọn gạo ngon cho Tết Cơm mới. Chưa tới tháng Mười mà tôi đã được ăn cơm mới, hôm qua, ở một gia đình Hà  gốc... Cái thanh lịch sẽ được phục hồi, khi người Hà  được cởi trói, đua tài, làm ăn giỏi... để có cuộc sống dễ chịu và tâm hồn thư thái. Kén cá chọn canh đâu phải là thói xấu của tầng lớp trung lưu lương thiện? Ngay từ đầu tôi vẫn cho rằng cái đặc quyền 
đặc lợi “bao cấp Tôn Đản - Nhà thờ” là rất xấu. Nó chia rẽ và làm hư hỏng con người, nhất là ở cấp cao và con cái họ. Sống đời thường như hôm nay Hà , tuy còn bao khó khăn, nhưng vẫn dễ chịu hơn biết bao những năm 86, 85 về trước...

Và mùa Thu này, mùa Thu thứ 35 của Hà  được 
giải phóng thủ đô khỏi ách thực dân, vẫn có những dấu hiệu mỉm cười hy vọng. Nếu Hà  đủ  lực tự sinh để tiếp tục đổi mới, tiếp tục làm cách mạng, chứ đừng thổi “tiếng kèn ngập ngừng”, chững lại, để tiếp tục trì trệ, trơ ú...

Chống thói xấu quan liêu - gia trưởng quá nặng nề ở chính quyền các cấp, Lòng Dân Hà  đòi hỏi một quá trình Dân chủ hoá sâu xa, chứ không hình thức.

Chống bao cấp về tư tưởng không phải là chống sự Lãnh đạo. Xã hội nào cũng có sự lãnh đạo và người lãnh đạo, theo một cung cách nào đó. Nhưng tôi kính Nữ thần tự do thì không phải là thân phương Tây tư sản. Càng có tri thức, càng cần tự do...

Và trước bậc thềm mùa thu cách mạng thứ 45, 
viễn tượng của Hà  - Việt Nam rút lại, vẫn là cái tiêu ngữ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Độc lập - tự do - 
hạnh phúc. Mà Bác Hồ (người sinh ra ở xứ Nghệ 100 năm trước, rồi với lịch sử và cách mạng đã trở thành công dân Hà ) đã nêu ra thành lý tưởng của thời đại 
Hồ Chí Minh - Hà .

Văn hoá Việt Nam - Hà 

(Truyền thống đối mặt với sự phát triển

trên đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
Việt Nam đầu thế kỷ XXI)

01.Ngày xưa các cụ có nói:

01.1. "Phi Trí bất Hưng" (theo nghĩa rộng là thiếu 
tri thức và đề cao dân trí thì đất nước không hưng thịnh được)

01.2. Các cụ ta xưa cũng biết rất rõ là "Phi Thương bất Phú" (nghĩa là nếu không đi buôn thì không thể giàu có được) và "Phi Công bất Tài" (không có trăm nghề thì không phát huy tài năng được) 


01.3. Tuy nhiên các cụ vẫn thích dừng lại ở câu "Phi Nông bất ổn" và "Dĩ Nông vi bản" (Không có nông nghiệp thì đời sống dân chúng thiếu ổn định và lấy nông nghiệp làm gốc)


02.


02.1. Do vậy, quá trình đô thị hoá và hình thành các doanh nghiệp Việt Nam là hết sức muộn màng.


02.2. Kinh thành Thăng Long được xây dựng từ  năm 1010 và chúng ta sắp kỷ niệm 1000 năm ngày thành lập 
Thủ đô nước Việt.


02.3. ở thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV) trừ một vài chợ ở biên giới Việt - Trung mà người Trung Quốc gọi là Bác dịch trường thì Đại Việt - Việt Nam chỉ có một mậu dịch cảng 
Vân Đồn ở ngoài khơi vịnh Hạ Long. Đây là nơi tập trung các thuyền buồm của các nước Trung Hoa, Chà Và, Tam Phật Tề (mà thư tịch cổ gọi là Nam Hải chi quốc). Đấy là khu này gọi là khu Cát Bà - Quan Lạn - Ngọc Vừng, do một tướng chỉ huy Vân Đồn phụ trách (như ở thời Trần là Phó tướng Trần Khánh Dư). Và sở dĩ để cảng ở ngoài đảo là nhằm không cho phép người nước ngoài đi sâu vào  địa để dòm ngó và 
phá hoại nền an ninh quốc gia của nước Đại Việt.


02.4. Cho nên cái gọi là ngoại thương của Đại Việt thời đó là ngoại thương một chiều. Đại Việt mở cảng hạn chế 
để tiếp nhận thuyền buồn nước ngoài nhưng trong lịch sử 
Đại Việt, Nhà nước Quân chủ không bao giờ chính thức cho phép thuyền buôn Đại Việt ra nước ngoài buôn bán (Chính sử Việt Nam cũng có ghi chép một vài trường hợp thuyền buồn Đại Việt ra nước ngoài nhưng đấy chỉ là thuyền buôn lậu. và cho đến thế kỷ XIX thì ở phía Bắc chỉ đến Phúc Kiến là cùng, phía Nam chỉ đến Batavia là cùng). Cho nên cũng có học giả Việt Nam như Phó Giáo sư Nguyễn Đức Từ Chi (xem cuốn Tìm hiểu văn hoá tộc người, Hà , 1996) cho rằng ở Việt Nam không có một nền ngoại thương đích thực vì Nhà nước Quân chủ Việt Nam bận tâm về an ninh xã hội và an toàn độc lập quốc gia hon là lo cho sự tiến bộ kinh tế-xã hội. Bởi vì, bất cứ cái gì gọi là tiến bộ thì cũng có ít nhiều chút chông chênh và một đầu óc - tâm thức phiêu lưu với tinh thần "một liều ba bảy cũng liều" rồi "muốn ra sao thi ra", mở cửa hiệu buôn hay mở doanh nghiệp và muốn làm ăn lớn thì phải có chút phiêu lưu, dù ít dù nhiều.


03. Vì vậy cho tới thế kỷ VXI dưới thời nhà Mạc, do nhà nước Quân chủ có chính sách "cởi mở" hơn về kinh tế nên ở thế kỷ này đã xuất hiện nhiều lò gốm sứ, nhất là ở xứ Đông với các sản phẩm ghi tên người sản xuất, người "com-măng" (đặt hàng) và theo thống kê chưa thật đầy đủ của các học giả Nhật Bản thì hiện nay ở Đông Nam ¸ đã phát hiện 23 
địa điểm có gốm sứ Đại Việt voứi niên đại từ thế kỷ XIV - XVII - XVIII, từ Inđônêxia đên Philíppin, từ Thái Lan đến Brunây…


04. Nhà Mạc cũng là triều đại Quân chủ đầu tiên 
xây dựng Dương Kinh ở vùng ven biển Hải Phòng (ngoài Thăng Long-Hà ). Đây là kinh đô thứ hai của nước Việt lần đầu tiên được xây dựng ở ven biển vịnh Bắc Bộ. Và như vậy, nhà Mạc, đời Mạc đã có cái nhìn hướng biển rộng rãi hơn.


05. Trong khi đó, khu vực miền Trung Việt Nam, tức vương quốc Chămpa cũ từ thế kỷ II-VII có một nền văn hoá cảng thị từ Quảng Bình đến Ninh-Bình Thuận với một 
địa hình ven biển lồi ra biển. Cho nên, tôi vẫn cho rằng, người Chăm và người miền Trung hiện nay có cái nhìn hướng biển rộng rãi hơn người Kinh-Việt ngoài Bắc.


06. ở thế kỷ XVII, do sự chia cắt Đàng Trong-Đàng Ngoài và nhu cầu chiến tranh nên Đàng Ngoài đã mở cảng Phố Hiến (nay thuộc Hưng Yên) là một cảng cách kinh đô Thăng Long ở hạ lưu sông Hồng khoảng 40 Km. Và Chử Đồng Tử và Phương Dung công chúa được coi là một trong "tứ bất tử" và là ông-bà tổ của nghề buôn sông biển. Trong khi đó, Đàng Trong của chúa Nguyễn khôi phục lại cảng thị Fai Fô (Hội An) có từ thời Champa và trước đó chút xíu 
(Sa Huỳnh vài trăm năm trước Công  nguyên) với sự tấp nập của nhiều thuyền buôn Trung Hoa, Nhật Bản, Tây phương (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh)


07. Tiếc thay, triều Tây Sơn mà chính sử gọi là kết quả của khởi nghĩa nông dân đã phá huỷ gần hết các đô thị (Cù Lao Phố-Biên Hoà, Phố Hiến, Hội An, Vị Hoàng-
Nam Định) và tiếp theo đó là đời Nguyễn tuy bề ngoài có vẻ giao thiệp với nước ngoài nhiều hơn nhưng thực chất vẫn là sự tiếp tục thực hiện chính sách "bế môn toả cảng" truyền thống của Nhà nước quân chủ Đại Việt, trong khi thế giới tư bản chủ nghĩa với nền kinh tế hàng hoá thị trường cần có một chính sách mở cửa thực sự. ở phương Đông, theo tôi chỉ có Nhật Bản rồi đến Thái Lan là có chính sách khôn ngoan hơn, mở cửa với thị trường thế giới mà nhờ đó mà giữ được nền độc lập quốc gia trước áp lực của chủ nghĩa thực dân Tây phương.


08. Vì vậy, cũng vẫn theo tôi, việc mất nước của Việt Nam trước thực dân Pháp giữa thế kỷ XIX là có cả những nguyên nhân  sinh và ngoại sinh.


09. Sau 30 năm chiến tranh (1945-1975), do chiến tranh lạnh và sự phân hai cực giữa tư bản chủ nghĩa Tây phương và chủ nghĩa xã hội, do chịu nguyên nhân chủ khách quan, Việt Nam vẫn chưa thực sự thực hiện chính sách mở cửa, ngoài việc giao dịch với Trung Quốc, Liên Xô và các nước chủ nghĩa xã hội Đông Âu.


10. Chỉ từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới (nửa cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX), cuing với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam mới quay về với tư tưởng Hồ Chí Minh, với khẩu hiệu chiến lược "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới" với sự chuyển đổi từ nền kinh tế 
bao cấp sang nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội 
chủ nghĩa và Việt Nam mới dần dần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội và văn hoá. Và nay cùng với  lực tụ sinh và các cuộc đầu tư của nước ngoài cùng với nền kinh tế đa thành phần, Việt Nam mới có cơ hội hướng tới xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá từ nay đến đầu thế kỷ XXI (2010 - 2020).


11. Tôi là nhà sử học vốn lạc quan, tôi tin rằng, từ kinh nghiệm "Ôn cố nhi tri tân" (ôn cũ để mà biết mới), thế hệ con và cháu tôi sẽ được hưởng một chế độ phồn vinh về 
kinh tế, tiên tiến về văn hoá nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

đề nghị một cái nhìn văn hoá học

về văn miếu - quốc tử giám

Từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những nhà lãnh đạo của trường Đại học Tổng hợp Hà  đã đề nghị với Trung ương để được công nhận là người thừa kế và là kẻ tiếp nối nền 
giáo dục cấp cao của Quốc Tử Giám-Văn Miếu, chứ không phải chỉ là của trường Đại học Đông Dương (Université indichinoise) mới thành lập đầu thế kỷ XX, càng không phải chỉ là một hệ Đại học mới ra đời sau mùa hè 1965.

Như vậy, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà  được nhìn như một quá trình gồm ít nhất 3 chặng đường 
lịch sử:


- Chặng đường Nho học.


- Chặng đường Tây học.


- Chặng đường Mác-xít.

Cá nhân tôi, một thành viên kỳ cựu của Đại học 
Tổng hợp Quốc gia Hà , đã tán thành chủ trương này của lãnh đạo Trường tôi vì nó phản ánh một cái nhìn mang tính lịch sử về một trung tâm giáo dục cấp cao của một nhà nước tập quyền Việt Nam, siêu việt lên trên những thể chế chính trị và hệ tư tưởng thống trị mỗi thời đại lịch sử để nắm bắt cái mẫu số chung, cái hằng số về văn hoá - giáo dục - mà giáo dục, về bản chất chức năng của nó, chỉ là Truyền dạy văn hoá. Đó là một cái nhìn văn hoá học, mang tính khoan hoà và tính nhân văn sâu sắc, một cái nhìn hằng xuyên, chín chắn của một người trưởng thành, không mang tính kỳ thị, tự thị, thậm chí ngạo mạn, của những người “mác-xít dởm” (Faux Marxiste) (người mác-xít luận luôn khiêm tốn, mác-xít dởm tự ngạo mạn).

Sự ra đời của Văn Miếu-Quốc Tử Giám ở nửa đầu 
thập kỷ 70 của thế kỷ XI (1070-1075) là một sự kiện văn hoá - xã hội mang ý nghĩa lịch sử-thời sự sâu sắc.

… Nếu tiền thân của Đại học Tổng hợp Hà  là Quốc Tử Giám thì có thể nói tiền kiếp của Quốc Tử Giám là những “học hiệu” do các quan Thái thú mở ra vào thời thuộc Hán khi Khổng tử đã sa đọa một bước thành Hán học, học hiệu của Tích Quan, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp… Một nhà giáo dục học lão thành (và hiện vẫn đang còn sống và viết sách từ điển, chính tả tiếng Việt) chỉ một lần và sau đó không bao giờ được mời đến giảng bài ở Học viện Chính trị-Quân sự cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam nữa, vì ông đã rao giảng rằng: “Sĩ Nhiếp là ông tổ của việc học của nước Nam”. Quả là cho đến 
hôm nay, nếu chúng ta ghé thăm đền Lũng thờ Sĩ Nhiếp đã dột nát ở làng Lũng Khê (Thuận Thành, Bắc Ninh) thì vẫn thấy bức đại tự đề 4 chữ “Nam Giao học tổ” (ông tổ việc học cõi Nam). Và ít nhất tới năm 1960 nhiều cụ già làng đó vẫn kỵ huý tên ngài Thái thú họ Sĩ. Đấy là sự đề cao của họ Sĩ và cứ thế được trơn nống lên của giới Nho học nước nhà. Nói cho công bình thì Sĩ Nhiếp đã từng mở trường dạy Nho ở miền đất xứ Dâu-Keo xứ Bắc. Và đâu phải ngẫu nhiên mà chính là kết quả của lịch sử là người đỗ đầu kỳ thi đầu tiên ở Quốc Tử Giám năm 1075 chính là công dân xứ Bắc: Lê Văn Thịnh và đền Củ trên núi Thiên Thai (Gia Lương) thờ ông đã đề cao ông bằng bức đại tự “Trạng nguyên khai khoa”. Thực ra 
triều Lý chưa có danh hiệu Trạng nguyên. Thể chế tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) của đời Đường bên Trung Hoa chỉ mãi đến đầu đời Trần mới được áp dụng ở nước ta. Thể chế “Bảng vàng bia đá đề danh” (Tiến sĩ đề danh bi) cũng của nhà Đường bên Trung Hoa mãi đến đời Lê Thánh tông mới được áp dụng bên Đại Việt. 

Nhân tiện nói ngay, về sự ra đời của Văn Miếu Hà  cũng còn là một vấn đề lịch sử Hà  - Việt Nam. Đại Việt
sử lược vào các năm 1070 và 1075 không viết một chữ nào về 
Văn Miếu và khoa thi. Toàn thư, bản kỷ quyển 3 mới viết vào năm Canh Tuất Thần Vũ năm thứ 2 (1070) mùa thu tháng 8 “tu Văn Miếu” (các dịch giả của Viện Sử 1967 dịch là “làm Văn Miếu” song đúng chữ nghĩa lại phải dịch là “sửa 
Văn Miếu”. Nghĩa là Văn Miếu có trước 1070, đến năm ấy được sửa lại và “đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và 
Tứ Phối, vẽ hình 71 người hiền, bốn mùa cúng tế, Hoàng 
Thái tử đến đấy học”. Và đến năm ất Mão (1075), mùa Xuân, tháng 2 “xuống chiếu thi Minh Kinh bác sĩ và thi nho 
tam trường. Lê Văn Thịnh được trúng tuyển, cho vào hầu
 vua học”.

Hiện nay, chưa phát hiện được vết tích Lý-Trần nào của Văn Miếu Hà . Cái còn lại trên đất là thuộc thời Lê Mạt - Nguyễn Sơ. Và nếu không đi vào chi tiết mà nhìn theo 
quan điểm cấu trúc thì phải nhận rằng: Trên đại thể, 
bình diện kiến trúc của Văn Miếu Hà  là sự mô pháng Khổng miếu ở Khổng Lâm, quê hương Khổng Tử, miền 
Khúc Phụ nước Lỗ xưa. 

Ta nên nhớ người sai làm (hay sửa) Văn Miếu 1070 và cho Hoàng Thái tử đến đó học là Lý Thánh tông. Nhưng có điều đáng ngờ là năm 1070 Hoàng Thái tử Càn Đức, con trai duy nhất và là người kế vị Lý Thánh tông là con bà ỷ Lan mới sinh năm 1066. Mới có 5 tuổi thì Lý Càn Đức đến 
Quốc Tử Giám học cái gì ?

Ai cũng biết Lý Thánh tông là ông vua anh hùng và sùng Phật, ông là người sai dựng chùa Một Cột độc đáo năm 1049 thờ Quan Thế Âm Bồ tát - tức là thiên về Tịnh Độ tông với nghi thức cúng cầu. Nhưng theo “Thiền uyển tập anh 
ngữ lục ” thì ông là người giải phóng cho sư Thảo Đường khái thân phận nô lệ (vị sư này người Hoa, bị bắt làm tù binh ở Chiêm Thành). Lý Thánh tông lại còn tôn sư Thảo Đường làm Tổ của Thiền phái thứ 3 của Việt (hai phái trước Tổ 
là Vinitaruci thế kỷ VI và Vô Ngôn Thông thế kỷ IX) và nhà vua tự nguyện làm đệ tử thứ nhất đời thứ nhất! Ngày hôm trước là nô lệ của bầy tôi mình, ngày hôm sau chuyển hoá làm thày mình. Hiếm có bậc nguyên thủ quốc gia nào có 
tư duy thoáng như Lý Thánh tông vậy.

Giờ đây ông lại sai đắp tượng Khổng Tử và các đệ tử “ruột” cùng các bậc hiền tài trong rừng nho. Vậy ông vua Lý anh hùng này theo hệ tư tưởng nào? Theo tôi ông là mẫu mực của sự khoan nhượng dung hoà về tôn giáo-tư tưởng, 
một điển hình mang bản sắc của tư duy cổ Việt Nam. Ông tuân thủ và phát huy chiến lược chính trị được đề ra từ 
thế kỷ X với họ Khúc: “Chính sự cốt chuộng Khoan dung 
giản dị để dân chúng được an cư lạc nghiệp”.

Không phải với Văn Miếu, Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính thống từ đời Lý. Triều Lý-Trần theo tôi vẫn thuộc hệ thống Quân chủ Phật giáo và dung hoà Tam giáo, còn dân gian phần lớn là Phật tử.

Cũng không phải với Quốc Tử Giám, các kỳ thi Nho giáo đã trở nên thường xuyên, nhà Lý cũng như nhà Trần thỉnh thoảng mới tổ chức thi và cũng không chỉ thi Nho mà cả tổ chức thi Tam giáo và có những cách tuyển chọn nhân tài theo lối khác. Ngay đến cuối đời Trần, Tiến sĩ Trần Nguyên Đán (ông ngoại Nguyễn Trãi) còn tự hào viết:

Hán Đường nhị Tống hựu Nguyên Minh

Lệ thiết từ khoa tuyển tuấn anh

Hà tự thánh triều cầu thực học

Đường tri vạn thế tuyệt cơ binh

(Hán, Đường, hai Tống, lại Nguyên, Minh

Lệ đặt khoa thi chọn tuấn anh

Sao bằng triều ta cầu thực học

Để muôn đời dứt tiếng phê bình)

Nhà nước cứ phải mở trường, cứ phải tổ chức khoa thi theo một hệ tư tưởng và theo một bộ kinh điển nhất định. Song chọn nhân tài phải cầu ở chỗ thực học, học thực, 
khả năng thực, tài năng thực của mỗi con người, đâu có 
suy thoái như ngày nay. Đâu có lộn xộn như vừa qua. 

Folklore Kẻ chợ - Hà 

trong bối cảnh

Folklore Việt Nam

Vùng Trời - Đất - Người cốt lõi của Thủ đô Hà  
hôm nay, từ khi xuất hiện trong sách vở chừ Hán ở thiên niên kỷ đầu Công nguyên đã mang những tên chữ: Tô Lịch, Long Đỗ (làng), Tống Bình (huyện, quận, châu), An nam La thành - Đại La thành (đô hộ phủ)… rồi sang đầu thiên niên kỷ thứ II - nói chính xác là từ năm Con chó vàng - Canh Tuất - 1010 đời Lý lại mang những tên Hán-Việt là Thăng Long (tên hay nhất, không hề có trong khối địa danh Bắc quốc/ Trung Hoa mà Nguyễn Tuân kỳ tài đã dịch là thành phố Rồng Bay) rồi/và Trung Đô, Đông Đô thời Trần, Đông Kinh (người Tây phiên âm thành Tonquin, Tonkin) thời Lê và cuối cùng cố định lại ở cái tên Hà  thời Nguyễn Minh Mạng (1831). Song, theo sách vở, chậm lắm là đến đời Lê, vùng "Núi Nùng - Sông Nhị chốn này làm ghi" vẫn lưu giữ một cái tên dân gian: Kẻ Chợ ! (người Tây thế kỷ thứ XVII phiên âm thành Cachio, Cachiao…).

Có con người là có lịch sử, văn hoá.

Có dân là có folklore, cả phần vật chất/hữu thể (tangible), cả phần vô hình/phi vật thể (intangible).

Ta hay nói, thành "quen miệng" mất rồi, là "Việt Nam bốn nghìn năm văn hiến", Thăng Long-Hà  hàng ngàn năm văn vật"… Nhưng nói đến Di sản văn hoá dân gian 
Hà  thì nói cho đúng khoa học, phải kể từ rìu đá ven 
hồ Bảy Mẫu, cuốc đá, dáo đồng ven hồ Tây, trống đồng 
Ngọc Hà… Đó là những ký hiệu biểu trưng của văn hoá 
Hà  cổ. Và làm sao ta quên được "chùa Khai Quốc" (nay là Trấn Quốc), "thành luỹ ở cửa sông Tô Lịch" và thời đại Lý Nam Đế (vị vua bình dân lần đầu tiên xưng Đế ở nước Nam Vạn Xuân (541-546)? 

Và lẽ nào ta có thể bỏ qua lịch sử-huyền tích-danh hiệu rất dân gian/dân dã Bố cái đại vương (791) và khu lăng mộ của Ông (người dũng mãnh Phùng Hưng) ở Kim Mã đã/đang bị một nhà máy cũ mang tên Long Biên lấn chiếm?

Nói Lý Thái Tổ - Công Uẩn là người sáng lập (Founder) kinh thành Thăng Long thì cũng như nói Hùng Vương là Tổ (Great Founder) của nước ta, đó chỉ là một cách nói, một hàm ngôn, rất gần với tính hàm hồ… Và bao quanh Ông vua sáng lập nhà Lý này đã phủ đầy/dầy đặc huyền tích dân gian, cũng như việc Ông vua này rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, một sự thực lịch sử vào "mùa thu tháng 7, Canh Tuất" lại gặp "Rồng vàng hiện ra gần thuyền ngự rồi bay lên Trời, nhà vua cho là điềm tốt, mới đổi tên Đại La thành "Thăng Long"". Rồi nào cổ tượng (archetype) từ vô thức dân gian chuyển hoá thành huyền tích Chó mẹ - lưng mang chữ     (Vương) - từ quê ông, tận Đình Bảng bơi qua sông Cái (Nhĩ thuỷ-Nhĩ Hà -Hồng Hà) sang đỉnh núi Nùng sinh con, với đền Cẩu Mẫu - Cẩu nhi còn đó bên hồ Trúc Bạch. Cổ tượng (có người dịch là mẫu gốc) này cũng hiện hữu ở Cổ Loa (kinh thành Âu Lạc), nay thuộc Đông Anh Hà . Bầu rượu, túi bút của các nhà folklore học Hà -Việt Nam còn phải dốc ra nhiều mới hòng mong giải mã được các cổ tượng - biểu tượng - huyền thoại - huyền tích dân gian như Rồng vàng, chó đen này. Rồi mô-típ "Linh Lang" Lý Trần và hình tượng Rắn nước và các vị hoàng tử chiến chinh. Lê Phụng Hiểu (nhân vật Lịch sử)/ = Thánh Bưng (nhân vật huyền tích) đại công thần thời Lý Thái tông, hay trước nữa, xưa hơn nữa, nhân vật Lý Ông Trọng/= Thánh Chèm cuối đời Hùng Vương đầu đời 
An Dương vương. Từ con Giải nuốt Mẹ Ông Trọng và bị “trừng phạt” (Dân chài trên sông Hồng Hà  vẫn tin và bảo tôi rằng: Suốt một dải sông Cái, từ bến Chèm đến Đông Bộ Đầu "xưa nay" không con bóng dáng một con giải nào dám lảng vảng nữa). Rồi hồ Tây có tên và có huyền tích (Hồ) Xác Cáo (và tên làng Cáo/Xuân Đỉnh), (Hồ)/sông Trâu vàng (Kim Ngưu): Hồ Tây - tấm gương lớn của Hà  có đến ít nhất 3 tên dân gian (ngoài các tên "chữ" Dâm Đàm, Đoái (Đoài) hồ, Tây Hồ) mà các cổ tượng Giải - Cáo - Trâu vàng đều cần 
giải mã trong sự đối sánh và giao thoa văn hoá với vùng Nam Trung Hoa và Đông Nam á. Từ Rùa vàng (thần Kim Quy) giúp vua Thục trừ tà ma Gà trắng đến Rùa vàng - Thiên sứ hiện ra xin lại vua Lê Lợi thanh gươm thần cũng vậy. 
Chính vì vậy mà năm 1995 này, Hội Văn nghệ Dân gian 
Hà  đã xin tài trợ để triển khai đề tài: Các huyền tích 
dân gian bao phủ/bao quanh các di tích lịc sử văn hóa Hà .

Mấy năm qua, Hội Văn nghệ Dân gian Hà  đã triển khai các đề tài nghiên cứu về ngành nghề - làng nghề - phố nghề, các dòng họ văn hiến, các đặc sản 
Hà … đã được Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường, 
Hội Liên hiệp Văn hoá Nghệ thuật Hà , các hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đoạt giải Nhất 1994 của Hội 
Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Hà  đã giúp cho Trung Ương Hội nhiều kinh nghiệm quý báu để phổ biến cho các Hội địa phương khác tham khảo. Ông PGS Viện trưởng Viện Văn hoá Dân gian có hỏi tôi về những đặc điểm có tính 
qui luật về folklore Hà . Tôi trả lời rằng: 

1) Nhìn dưới góc độ sinh thái học nhân văn thì ở thời Tiền - Sơ sử, Hà  là một nhóm xóm làng: ở cửa sông Tô (vạn chài), ở ven sông Tô - Kim Ngưu - Nhuệ giang (làng nông): Làng ven sông.

2) Hà  trải qua một quá trình đô thị hoá chậm-chắc: thị tứ- thị trấn- thị xã- thành phố- kinh thành- thủ đô với 
hằng số: Thành phố sông hồ. Diễn trình đó đến nay còn tiếp tục. Nhưng cho đến thế kỷ XVI Đại Việt chỉ có một 
Kẻ Chợ, còn lại tất cả là Kẻ Quê. Folklore Hà  là một hợp/ phức thể Folklore đô thị và Folklore làng xã, rất đáng 
trân trọng vì quý hiếm, để gìn giữ và phát huy trong việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam - Hà  tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - dân gian và "phong cách Hà ": 
Thanh lịch ! Hà : thống nhất trong đa dạng .


3) Như (và hơn) tất cả các đô thị khác, đô thị - thủ đô chịu tác động của qui luật hội tụ - kết tinh, rồi/ và 
Lan truyền - toả rộng (hay “nói chữ” là Tụ/ tán). Nhà Lý 
quê xứ Bắc, nhà Trần quê xứ Nam, nhà Lê - chúa Trịnh quê xứ Thanh, nhà Mạc quê xứ Đông… Đông - Nam - Đoài - Bắc … dân "tứ trấn" ("tứ chiếng" của dân gian) hội tụ về đây, phần lớn là nhân tài: tài Văn - tài Võ - tài Nghệ 
("bách nghệ"). Lấy ví dụ; 

- Tiềng hồ Gươm - Hà  (chữ của Tô Hoài) giống và không giống bất cứ tiếng Việt ở các địa phương khác.

- Thần "gin" Hà  là thành hoàng Tô Lịch - Long Đỗ rồi Bạch Mã - Linh Lang và hàng ngàn đền đình thờ các thần từ nơi khác theo dân về thờ "vọng". Có cả thần gốc Bắc quốc (quán Chấn Vũ).

- Cho đến thế kỷ XVI, chỉ ở đây mới tổ chức thi Hội - 
thi Đình. Các ông nghè là từ Quốc Tử giám - Thăng Long - Đông Kinh sản sinh ra rồi từ đây đi làm quan, làm thầy ở các địa phương và nhiều ông ở lại giúp rập triều đình.

- Có đô thị - thủ đô là có diễn trình hình thành các Làng Nghề - Làng Rau - Hoa - Quả ven đô. Các nghề/nghệ nhân hội tụ về đây, đua tranh tinh xảo "khéo léo tay nghề đất Lề Kẻ Chợ", "Ngát thơm hoa sói hoa nhài,khôn khéo thợ thày Kẻ Chợ", hình thành các phố nghề, bán buôn sản phẩm ra 
cả nước sau khi chuyên chở hàng, nguyên vật liệu về đây:

- "Lênh đênh ba (bốn) mũi thuyền kề

Thuyền ra Kẻ Chợ, thuyền về sông Dâu"

- Ai về Hà , ngược nước Nhị Hà

Buồm giăng ba ngọn vuiị đà vui thay…

4) Di sản folklore Hà  chứa đựng di sản văn hoá 
dân gian Việt Nam rồi "đô thị hoá" Nó, "bác học hoá" Nó, 
thậm chí "cung đình hoá" Nó, rồi lại lan truyền Nó đi "bốn phương tám hướng". Có giao lưu và giao thoa văn hoá trong/ ngoài Hà  (theo chiều ngang - horizontal). 
Lại có giao lưu và giao thoa văn hoá trên/dưới Hà  (theo chiều dọc - vertical)). "Trên" là văn hoá vua - quan - thiền sư - kẻ sĩ; "Dưới" là người dân thường nông - công - thương - chài, "ngư tiều canh mục"…

5) Văn hoá kinh thành - thủ đô, dù ở thời "bế quan 
toả cảng" hay thời "mở cửa" thì đều có giao lưu/ giao thoa 
ít/ nhiều với thế giới Đông Nam á, Trung Hoa, Nhật, Tây .. Có chèo và "chèo cải lương", có "tuồng đồ", "tuông pho" rồi sau này lại có kịch nói, opéra…

Qui luật văn hoá sẽ là: 

Giao lưu-Bảo Tồn-Phát triển !

Hội Văn nghệ Dân gian Hà  từ một ngành đến một phân hội rồi một Hội của khối Liên hiệp - liên ngành văn nghệ Thủ đô đã, đang và sẽ gánh một phần trách nhiệm trong một nền văn hoá mới tiên tiến mang đậm đã bản sắc dân tộc - dân gian và phong cách Hà  !

Trữ lượng  FOLKLORE  Hà 

Lạ một điều, trong bất cứ bài viết hay một công trình lý luận nào tương đối nghiêm chỉnh nào về bản lĩnh, bản sác của văn hoá-văn nghệ Việt Nam, người ta đều đặt nổi cái tính cách hay là cái bản chất dân gian của nó. ở phương Tây, thậm chí ở cả Trung Hoa, cái "dân gian" hàm nghĩa một cái gì thô phác, thiếu định hình, một cái gì chưa hoàn chỉnh kém giá trị, một dòng rất thứ yếu của văn chương-nghệ thuật, một thứ văn"nhà quê"....


ở Việt Nam thì không phải như vậy.


Người ta đã nói đến ba mô hình văn hoá-văn nghệ Việt Nam, từ Đông Sơn qua Lý Trần đến Hiện đại. 

Đông Sơn trong bối cảnh lịch sử chưa phân hoá rõ rệt của cái "nhà nước" và cái "xã hội", cái "đô ấp" và cái "nông thôn"....thì chủ yếu vẫn là "dân dã", "dân gian" và là 
cội nguồn của dòng chảy liên tục văn hoá dân gian trong trường kỳ lịch sử.

Chín thế kỷ (X-XIX) của một thời Quân chủ quốc gia độc lập (nếu ta bỏ qua 1000 năm bắc thuộc trước đó) là một thời kỳ dài giao tiếp-đan xen văn hoá Việt-Hán, phần văn hoá -văn nghệ chính thống chủ yếu được khuôn vào hai mô hình nhỏ là "văn hoá-văn nghệ Phật giáo" và " văn hoá-văn nghệ Nho giáo" với hai hệ tư tưởng ngoại sinh được nhập dần vào kho tàng văn hoá Đại Việt.

Chưa kể từ thời Đinh-Lê-Lý-Trần, chất văn hoá 
dân gian đã tràn vào sinh hoạt cung đình và khiến cho 
tình trạng " lưỡng đối văn hoá " trở nên không rõ rệt và ở chặng Lê-Nguyễn với sự hình thành một tầng lớp nho sĩ 
bình dân, cái chất nho giáo ngoại sinh cũng được bản địa hoá và dân gian hoá.

Chỉ nói từ thế kỷ XV khi Nho giáo được cung đình vua chúa cố đẩy lên địa vị độc tôn chính thống thì Phật- Đạo qua các "chùa làng" và một mạng đền miếu, phủ, quán.....đã 
cơ bản được dân gian hoá, rồi từ cuối thế kỷ XIX  và nửa đầu thế kỷ XX khi văn hoá văn nghệ kiểu Pháp và phương Tây (trong thời thuộc địa thực dân được xem là "chính thống" ở các thành thị thuộc địa, nhượng địa...) thì nho giáo với các thầy đồ, cũng như Trung-Đông y với các thầy lang và lý số Trung Hoa với các thầy bói cũng đã "về vườn", chủ yếu bám vào làng quê và hội nhập với văn minh-văn hoá thôn dã 
mà tồn tại lắt lay...y như các biển chữ nho, câu đối nho, các phường bát âm và các gánh tuồng- chèo ...vậy

Điểm qua diễn hoá của nền văn hoá, văn nghệ Việt Nam như vậy, để một lần nữa, chúng ta khẳng định cái tính trội của văn hoá dân gian Việt Nam, cái bản chất dân gian- thôn dã của nền văn hoá văn nghệ Việt Nam cổ truyền, để một lần nữa chúng ta xác nhận cái nhiệm vụ nặng nề của việc sưu tầm, nghiên cứu, đánh giá và làm sáng giá thêm cái kho tàng Folklore của đất nước và dân gian chúng ta.

... Trên ba chặng đường lớn của lịch sử Việt Nam, của văn minh, văn hoá Việt Nam, địa bàn Hà  hôm nay đều là trung tâm hội tụ văn hoá tinh kết văn minh.

Đông Sơn Việt cổ với phần đất Cổ Loa và một phần đất Tổ đôi bờ sông Cái, từ Ba Vì đến Mê Linh núi Sóc.

Trống đồng Cổ Loa đã sánh vai với trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ trong bộ ba trống đồng xưa nhất và đẹp nhất ở nước ta. Thượng Hà  là vùng văn hoá dân gian Sơn Tinh bất tử. Trung Hà  là vùng văn hoá dân gian Thánh Gióng-Vua Chủ với cặp đôi người chiến thắng, kẻ chiến bại. Hạ Hà  là vùng văn hoá dân gian Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Chồng xếp lên và hoà trộn vào lớp nền văn hoá đó, tầng lớp văn hoá huyền tích Hai Bà Trưng. Lý Nam Đế - Triệu Quang Phục- Lý Phục Man, Bố Cái Đại Vương- 
Ngô Quyền của một thời thuộc Bắc và chống Bắc thuộc.

Đại Việt Trung đại với Thăng Long -Đông Đô - Đông Kinh giữa bốn phương cõi bờ đất nước.

Lý, là thần Bạch mã ở cửa sông Tô, là Lý Thường Kiệt ở phường Thái Hoà, là ỷ Lan làng Sủi và chùa bà Tấm cùng các huyền tích về bà Tấm, về ông Dầu, bà Dầu....

Trần, là bà Liệt - thôn Sặt, Trần Quang Triều - thôn Lầm (Gia Lâm), Trần Khát Chân - kẻ Mơ. 

Lê, là huyền tích hồ Trả Gươm thần (Hoàn Kiếm), là Bích Câu Kỳ Ngộ, là dòng tranh Hàng Trống....

Nguyễn, là Ba Giai, Tú Xuất, là Hà Thành thất thủ ca, là "cửa ô quan chưởng bây giờ là đây".....

Với Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh  - Hà , mà dân gian gọi là Kẻ Chợ, chúng ta có một sắc thái ngôn ngữ  mới Việt Nam, tiếng Kẻ Chợ, chúng ta có một sắc thái ca dao- tục ngữ mới Kẻ Chợ- phố phường....mà không một nơi nào khác có được. Đây là mảnh đất hoạt động và khiến nảy sinh những nhân vật văn hoá lớn Trạng Bùng, Trạng Quỳnh, Chiêu Hổ, Hồ Xuân Hương, bà huyện Thanh Quan,
Thần Siêu, Thánh Quát....

Đây là lò, hay là một trong những lò, tôi rèn nên điệu thức ả đào thuần khiết và sành sỏi Việt Nam "gần hiện đại".

Đây là nơi hội tụ của những đỉnh cao kiến trúc dân tộc dân gian chùa, quán, đền, đình với biết bao pho tượng trải các đời và những điêu khắc trang trí gỗ, đất nung, sành-sứ đá... Đây là nơi "khéo léo tay nghề đất lề Kẻ Chợ", "ngát thơm hoa sói, hoa nhài, khôn khéo thợ thầy Hà "...

Và đây còn là nơi bảo lưu và biểu diễn biết bao lễ hội dân gian truyền thống: hội Gióng, hội Sấu Giá, hội Láng, hội Thầy, hội Nhội, hội làng Đa, hội đền Hai Bà, hội Đống Đa... như một khái quát văn hoá của những bước đi lịch sử

Với Cách mạng tháng Tám và Ba Đình lịch sử: rồi tiếp sau đó 9 năm, với ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954), rồi với công cuộc Giải phóng miền Nam, Hà  lại trở thành trung tâm cả nước. Chế độ mới, nền văn hoá mới, con người mới....cũng tất yếu phải hình thành và được thử thách, 
thử nghiệm rồi " trở thành chính nó" ở nơi đây.

Với sự thiết lập bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa tiến trình sau đó là mở rộng và thâm nhập vào bộ máy nhà nước, vào xã hội, động viên dân chúng hoà nhập vào nhà nước với một sức mạnh của chính quyền. ở Việt Nam cũng như ở 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác (xem Mikhail E.Tarakanov: Folklore và âm quyển, 4/1986) đều có tình trạng "chiếm hữu Folklore" mạnh mẽ mà hậu quả là văn nghệ 
dân gian có chiều hướng mất đi tính tự phát và hình thức truyền thống để trở thành một đối tượng nghiên cứu và 
giảng dạy.

Người ta bảo rằng nghệ thuật sáng tạo dân gian bị 
đe doạ và cần được bảo vệ.

ở Hà  Việt Nam công cuộc công nghiệp hoá đô thị hoá, hiện đại hoá còn chậm. Và từ đó phải thấy rằng Folklore còn sống động, đã và vẫn còn có một Folklore của ngày hôm nay (tôi không muốn gọi là văn nghệ dân gian hiện đại) 
đáng để tâm tìm hiểu. Nhiều lễ hội dân gian truyền thống đang được phục hồi và từng bước, từng phần đổi mới với 
cả những cái hay và cái "nhăng nhố" của nó (Hội Lệ Mật 
năm nay...được chiếu lại trên màn ảnh nhỏ...là một ví dụ 
điển hình.

ở cả Liên Xô và Việt Nam, dù đã và đang có các 
phương tiện truyền thống đại chúng hiện đại như 
những sáng tác truyền miệng vẫn chưa hề mất đi. Đó là một ví dụ khác.

Với một trữ lượng Folklore đa dạng, đa nguyên như Folkore Hà  như thế, chúng ta đã làm được những gì ?

Từ sau đại hội 6 Hội Văn nghệ Hà , có hai việc lớn chúng ta đã làm là: 

1-Tham gia đề tài khoa học Thánh Gióng và Hội Gióng của thành phố, đã được nghiệm thu cuối năm 1987 vào loại khá (9-10 điểm). Đã minh giải triết lý vua Hùng và Ngày Giỗ Tổ Hùng vương, Triết lý ông Gióng, Triết lý thằng Bờm, Triết lý Trầu Cau.Quyển Địa Chí " Từ sông Tô đến sông Nhuệ" đã được xuất bản (1986) cùng nhiều bài viết về  Folklore  trên báo"Người Hà Hội" và báo "Hà  mới".

2- Tham gia việc bảo vệ các di tích và danh thắng của Thủ đô như cùng soạn thảo và thực thi kế hoạch" bảo vệ, 
khai thác tiềm năng di tích lịch sử đền Đồng Cổ", đã được 
địa phương và báo chí đánh giá cao kết quả. Đã tổ chức 
biên dịch Ngọc phả đình Mai Động và cùng địa phương 
hoàn thiện việc tổ chức kỷ niệm ngày di tích được xếp hạng. Đã giúp xã Hồng Hà điều tra nghiên cứu về lịch sử vị thành hoàng làng là một tướng đời Đinh có công trong việc thống nhất đất nước. Đã biên soạn xong lịch sử của xã Đa Tốn, 
xã có phong trào thực thi mô hình VAC nổi tiếng..v.v...

Nhưng phải nói những công việc ta đã làm còn quá ít, quá thiếu, quá yếu và chưa đi vào tổ chức làm ăn ra trò...

Về Nếp sống Hà , xưa và nay

Nếp sống Hà  là một đề tài nghiên cứu khoa học rất thú vị và phì nhiêu của các ngành Văn hóa học và Xã hội học, đồng thời là một vấn đề thực tiễn, hàng ngày, cần quan tâm, tác động (theo chiều hướng "tích cực") hay hiệu chỉnh (với những khuynh hướng "lệch chiều", "tiêu cực"). Hai mặt của cùng một vấn đề Nếp sống Hà  ấy cần có quan hệ tương hỗ (dựa vào thực tiễn - lịch sử vào thời sự Hà  mà nghiên cứu, chỉ đạo thực tiễn dựa vào nghiên cứu khoa học chứ không chỉ dựa vào ý chí chủ quan hay ý kiến thường nghiệm). Nói cụ thể về mặt tổ chức, là phải có sự hợp tác giữa những người có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý đời sống Thủ đô và 
các nhà Hà  học (vì sao Thủ đô chưa chịu thành lập 
Trung tâm Hà  học cuả chính phủ hay ngoài chính phủ? Có cơ quan khoa học nào làm cố vấn cho các nhà lãnh đạo 
Hà  không? Trong "thập kỷ phát triển văn hoá" này - như UNESCO chủ trương - nếu phát triển (kinh tế) đơn thuần mà không dựa trên cơ sở "văn hoá" (không phải chỉ phát triển văn hoá trên nền tảng kinh tế như cách nói một chiều 
"tưởng là" duy vật lịch sử đâu) thì hậu quả tác hại có thể không lường hết được (ví như sẽ đẻ ra sự ”man rợ mới").  

Cuộc hội thảo khoa học lần này về Nếp sống Hà  là kết quả một sự hợp tác liên cơ quan, hợp lực giữa "Chỉ đạo thực tiễn" và "khoa học" về Nếp sống Thủ đô Hà , đặt nền cho một sự hợp tác lâu dài và nhiều mặt nhằm đưa Khoa học (Xã hội) vào thực tiễn cuộc sống Hà  và cũng là nhằm thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Để cuộc hội thảo khoa học lần này (không nhất thiết là phải có ngay những "kết luận" vững vàng về khoa học và 
thực tiễn) và những cuộc nghiên cứu tiếp theo được thuận lợi, tôi xin phép được thay mặt các đồng chủ tịch của Hội thảo lưu ý quý vị và các đồng chí, đồng nghiệp một vài vấn đề 
sau đây…

I.VỀ khái niệm "Lối sống" và "nếp sống":

1. Tư duy khoa học là tư duy bằng khái niệm và phải 
sử dụng những (hay là một "hệ") khái niệm (Network of concepts) cho dù, với các nhà khoa học "phóng khoáng" ít chịu ràng buộc bởi những khái niệm quá cứng nhắc, thì cũng phải là những "công cụ - khái niệm" (outil-concept, tool-concept).

2. Trong đời sống thường nhật và trong mass-media, người ta dùng đủ thứ "chữ nghĩa" để đề cập đến các lĩnh vực hoạt động sống của con người: Sự sống, Đời sống, Lối sống Sinh hoạt, Phương thức sống, Cách sống, Phong cách sống (sinh hoạt)… Chẳng cứ tiếng Việt, mà tiếng nào cũng vậy (1), có lẽ là vì hiện thực sống của con người thật phong nhiêu, 
đa dạng. R. Tagare bảo: "Life is immense", còn cụ K. Marx thì bảo: "Cuộc sống về căn bản là thực tiễn" (La vie est essentiellement pratique). Có lẽ ta nên lấy đó là một luận điểm cơ bản để bàn về Lối sống, Nếp sống…

3. Theo một thói quen không có gì là xấu, để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học này, tôi đã nhờ các cộng tác viên và trợ lý của trung tâm CICUS dịch mục từ "Oбаз жизни" trong Bách khoa thư Xô Viết (БСЭ T18, M.1974; CЭ (1 tập) M.1986) và tham khảo thêm vài công trình của học giả Xô Viết về 
"Lối sống" (như A.G.Khartrof, V.G.Alexeiva: Lối sống và giáo dục lý luận, M.1977; V.G. Sinitxin Lối sống Xô Viết M.1969) và một ít tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp của "phương Tây 
tư sản". Chỉ để tham khảo thôi, cố nhiên.

4. Chung quy lại thì những chữ như Way of life, Mode de vie, Oбаз жизны mà ta đã dịch là Lối sống là một 
khái niệm khoa học xã hội, một phạm trù xã hội học để 
đặc trưng hóa cái/các điều kiện và đặc điểm của đời sống hàng ngày của con người trong xã hội này hay xã hội khác, của cộng đồng người này hay cộng đồng người kia.

Theo phép biện chứng mở hiện đại, thì Lối sống không nên xếp loại chỉ vào "Hạ tầng cơ sở" hay chỉ vào "Thượng tầng kiến trúc". Cùng một tính chất như, chẳng hạn Gia đình, ngôn ngữ … nó đồng thời có thể có mặt ở cả hai nơi. Theo một cách tiếp cận Mác-xít, thì Lối sống được xác định bởi các nét (traits) và các đặc điểm (particulantés) của hình thái kinh tế xã hội hay của phương thức sản xuất (vì thế mà người ta gọi là "lối sống phương Tây (tư sản)", "lối sống Xô Viết (xã hội chủ nghĩa)"…) Nhưng trong lòng một Hình thái kinh tế 
xã hội, một phương thức sản xuất, lại có sự phân biệt ra các đặc điểm về Lối sống của giai cấp này, giai cấp kia, tầng lớp xã hội này, tầng lớp xã hội kia, nhóm dân cư này nhóm dân cư kia (chẳng hạn dân nông thôn, dân thành thị, dân miền núi, miền đồng bằng, miền biển…). Vì vậy:

- Khái niệm Địa - Văn hoá (Geo-culture, gắn Văn hoá và Lối sống với Hệ sinh thái nhân văn) là đúng đắn. 

- Xưa cũng như cho đến Nay không chỉ có Một mà là Nhiều lối sống Hà  - dù chỉ giới hạn "Hà " ở phần đô thị (và ven đô) chứ chưa kể đến cái phần "nông thôn rộng lớn" tứ vi, tứ chiếng của Hà  cũ và mới.

5. Cũng vì vậy, giới khoa học nói đến các loại-hạng (classes) và tiểu loại-hạng (sous-classes) của Lối sống trong một xã hội, thậm chí một số loại-hạng, tiểu loại-hạng ấy còn có thể đối lập, đối kháng với nhau (như trong xã hội cũ 
và thậm chí ngay cả trong xã hội quá độ hôm nay Hà  - Việt Nam vẫn còn đối lập giữa lối sống của người lao động lương thiện và lối sống của bọn ăn bám - ăn bám Dân, 
ăn bám Nhà nước, kẻ "thực lợi" (rentier) ; Hoặc là sự khác nhau, thậm chí cũng có khi đối lập giữa lối sống "mở" hướng ngoại (extraverti) và lối sống "coriet xã hội tính", "hướng " (introverti).

6. Nhưng phép biện chứng "mở" và luận Tương đối 
nhắc bảo ta rằng: trong một xã hội, nhất là xã hội ngày nay, không phải chỉ có Đấu tranh, Đối lập mà còn có Giao hoà, Hoà hợp giữa hai mặt của cùng một Mâu thuẫn, khiến ở một thời đoạn lịch sử nhất định có sự tồn tại của Hoà mục xã hội. Thí dụ: Cuối thế kỷ XIII, đời Trần "Vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước góp sức" (lời Trấn Hưng Đạo); Chặng đường 1945-1954 thời đại Hồ Chí Minh "Đoàn kết, Đoàn kết, Đại Đoàn kết, Thành công, Thành công, Đại thành công"…

Vậy vẫn có quyền nói đến một Nếp sống thanh lịch chung của Hà  xưa. Cố nhiên sự đồng nhất nào đó trong Lối sống cho đến nay, ở Hà , ở Việt Nam và trên toàn 
thế giới cũng vẫn chỉ là tương đối và tạm thời, một mẫu số chung nhỏ nhất của xã hội.

7. Lối sống bao hàm tất cả các điều kiện (conditions) và hình thức (formes) của các hoạt động sinh sống điển hình (activités vitales typiques) của xã hội, giai cấp, tầng lớp người. Nhưng trước hết (chứ không phải duy nhất) nó bắt nguồn từ phương thức sản xuất (Mode de Production) (Chính vì thế mà theo ý chúng tôi, chữ mode de vie chính xác hơn chữ Oбаз жизны vì ở đây chủ yếu là phương thức sống, cơ chế sống). 
Cụ K. Marx dạy ta: "Cần xem xét phương thực sản xuất chẳng những từ mặt nó là sự tái sản xuất sự tồn tại vật chất của các cá nhân (individus) mà ở một mức độ lớn hơn (tôi nhấn mạnh - TQV) như một phương thức hoạt động xác định của các cá nhân đó, một dạng của hoạt động sinh sống của họ, một lối sống xác định của họ. Hoạt động sinh sống của họ 
thế nào thì họ thế ấy. Cái mà họ đại diện (representer) do đó trùng (coincider) với sản xuất của họ, trùng với cái họ sản xuất ra cũng như với cách họ sản xuất. Cái mà họ là (cái mà cá nhân đại diện) do đó phụ thuộc vào điều kiện vật chất của sản xuất của họ" (Mác-Enghen Toàn tập, tập 3, tiếng Nga, tr.19).

Văn phẩm kinh điển Mác-Lênin cũng dùng một khái niệm gần đồng nghĩa là phương thức sống (Gense de vie, Иклаз жизны) mà ta có thể xem là tổng thể các nhân tố tạo thành khách quan (composantes objectives) của Lối sống.

Lối sống bao trùm tất cả những lĩnh vực căn bản của đời sống con người: Lao động, hình thức tổ chức xã hội, đời sống hàng ngày, các hình thức con người sử dụng thời gian rỗi (rảnh rỗi, nhàn rỗi) sự tham dự/ không tham dự vào cuộc sống chính trị và xã hội, các hình thức thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người, việc đưa, áp dụng vào thực tiễn hàng ngày các chuẩn mực và các quy tắc ứng xử. 
Vì vậy, ảnh hưởng tới Lối sống chẳng những có các quan hệ kinh tế mà còn có chế độ xã hội - chính trị, văn hoá, thế giới quan, nhân sinh quan con người. Về phần minh, Lối sống lại tác động quyết định đến lối nghĩ, thức tư duy (mode de pensée, Way of thinking)…

Chúng ta dễ dàng đồng ý với nhau rằng Lối sống là một phạm trù xã hội học rộng hơn, phong phú hơn khái niệm kinh tế học mức sống (Niveau de vie), biểu hiện chủ yếu bằng các chỉ số số lượng (như là mức lương, thu nhập bình quân theo đầu người, tiêu thụ bình quân tính theo đầu người…) Lối sống bao hàm trong nó các đặc trưng chất lượng của các điều kiện hình thức của hoạt động sinh sống của người ta, nhưng cũng không chỉ hạn chế ở đó.

Rồi nưa, là khái niệm Phong cách sống (Style de vie) được xem là đối tượng của sự lựa chọn cá nhân. Con người, vừa là một sinh vật xã hội vừa là một cá nhân, một sinh vật có ý thức, được tự do lựa chọn mô hình hành động và do đó phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

Theo nhà xã hội học Mỹ A. Toffler, với kỷ nguyên 
cách mạng khoa học kỹ thuật hôm nay (thời đại computer) thì những phong cách sống đa dạng được đặc biệt nâng cao.

Trong quá khứ, những cá nhân có nhân cách mạnh mẽ (ví dụ như ức Trai, như Bác Hồ) thì cũng có phong cách sống độc đáo, dường như vượt lên trên thời đại  mình. Trong 
tương lai, xã hội mới - xã hội chủ nghĩa - khi xã hội ngày càng dân chủ hoá thực sự, với mức sống ngày càng được nâng cao đến mức con người không cần bận tâm với 4 nhu cầu vật chất cơ bản - ăn - mặc - ở - đi lại - nữa thì một Lối sống đồng nhất ngày càng phát triển trong khi phong cách sống cá nhân ngày càng phong phú, đa dạng. 

Nhưng đó là chuyện tương lai, khi đối kháng giai cấp ngày càng được san bằng; chỉ còn khác nhau, không còn 
đối kháng, ở xã hội đại đồng mà Khổng Tử cùng các nhà Nho mơ ước và Bác Hồ thời "tam thập nhi lập" đã từng 
bình giải giữa thủ đô cộng sản Mát-xcơ-va….

Hà  - Việt Nam mới đang ở thời quá độ, 5 thành phần kinh tế còn đồng thời tồn tại lâu dài. Do vậy, nói như 
V.I. Lênin, "Mỗi tầng lớp (vẫn) có cách sống (manière de vivre ( hình thức đặc biệt bao phủ diễn trình tồn sinh ( Forme particulière que revêt de déroulement de l'existence), thói quen và xu hướng (habiturales & inclimations) của họ".

Cuối cùng - và là tất cả chuyện cần bàn - là khái niệm Nếp sống, một khái niệm rất Việt Nam.

Thế Nếp sống là gì ?

Theo ý chúng tôi, có 2 lằn mức sau đây:

- Về mặt cơ học, một lối sống khi bắt đầu hình thành thì chưa có Nếp. Và khi lối sống ăn sâu bám chặt vào xã hội thì ấy là nó đã thành nếp sống (thành phong tục, tập quán, thói quen, kiểu "đất lề quê thói", kiểu "nếp nhà"…)

- Về mặt nhận thức, nói Lối sống là nói (cái) mặt khách quan (khách thể) của những điều kiện và đặc điểm đời sống hàng ngày; còn nói Nếp sống là nói cái mặt chủ quan (chủ thể) của con người mang chở lối sống ấy, là sự tự lĩnh hội, tự thể hiện chủ quan sự  tâm hoá dựa trên những điều kiện sinh sống khách quan (intériorisation, prise de conscience, choise), là những biểu hiện bên trong (lý tưởng sống, mục tiêu của 
đời sống, ý nghĩa nhân sinh) và những thể hiện ra bên ngoài thành phép đối nhân xử thế, thành thế ứng xử trong quan hệ giữa con người với con người, trong cảm xúc thẩm mỹ của 
con người với thiên nhiên với xã hội, với chính bản thân mình. 

II.VỀ khái niệm Hà  xưa và nay
1. ở Hội thảo này, xin hãy chỉ giới hạn 'Hà " trong khu vực Kinh thành xưa (trong vành đai "đường đê La thành" và mấy khu vực lân cận tiếp giáp ven đô, nghĩa là cái Hà  kinh kỳ, Hà  - Kẻ Chợ chứ chưa thể đề cập đến cái Hà  "mở rộng" hiện nay, có phần giả tạo "duy ý chí" và vẫn đang còn phải bàn cãi xem nó là tỉnh Hà  hay thành phố Thủ đô. Đó là không gian Hà . 

2. Còn về thời gian thì có 3 mùa, là 3 cái mốc lớn của lịch sử Thủ đô Hà :

- Mùa Thu Canh Tuất, 1010, Lý Công Uẩn (Thái Tổ) dời đô từu Hoa Lư ra Đại La, dựng nền cho Thăng Long thành phố Rồng bay.

- Mùa Thu ất Dậu, 1945, Chủ Tịch Hồ Chí Minh tạo dựng nền Cộng hoà Dân chủ, tái tạo một Đời Sống Mới Thủ đô Hà .

- Mùa Thu Giáp ngọ, 1954, bóng thực dân vĩnh viễn 
rời xa Hà  và một "thời qua độ" (sang chủ nghã xã hội) 
mở đầu … Và chúng ta đang lần mò, tìm một Mô hình 
Hà  mới.

Nhưng tôi vẫn cho rằng Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà  tuy có biến di mà cũng có hằng số của lịch sử.

Vẫn biết Lịch sử là biến đổi không ngừng

Vẫn biết dân cư thành phố Thủ đô là dân cư sinh/ lưu động, thu hút khách thập phương, nhân tài tứ xứ… để người Hà  có nhiều quê, nhiều "cựu quán"…

Nhưng sông hồ thành phố Rồng bay là nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm" để kết tinh thành tâm hồn Hà  (The Ha Noi Spirit) và cái phong cách sống,hay là Nếp sống - Hào hoa thanh lịch. Phong cách ấy có lúc bị dập vùi, Nếp sống ấy đã và hiện còn đang "xuống cấp" song truyền thống nghìn xưa ấy không dễ gì đứt gãy…

3. Khi Séoul 88 tự hào vì 4 S (Seoul - Sport - Service - Smile) thì tôi đã thưa chuyện với ông Phó Thị trưởng Hà  Nguyễn Mại và Hồng Quang Quyền Chủ tịch Hiệp hội 
Du Lịch Hà  rằng các ông hãy dấy lên và giới thiệu một Hà  4 H: Ha Noi - History - Humour - Hospitality.

4.a. Nếp sống Hà  có chiều sâu lịch sử (H), cái "dimension historique" đó của Hà  đã gần như trở thành Tự nhiên (Nature cũng có nghĩa là Bản tính) và không thể mờ phai, cho dù các di tích lịch sử có phần "xuống cấp" và vẫn đang bị phá hoại nặng nề.

4.b. Hà  là một thành phố Thủ đô có - và vẫn giữ được Tâm hồn dân tộc.

Đấy không phải là ý kiến của riêng tôi mà là ý kiến "chung" của nhiều nhà tri thức trong nước và nước ngoài, nhất là khi các nhà tri thức và du lịch phương Tây tiến hành sự đối sánh giữa Hà  với Sài Gòn: "Cả hai thành phố ấy đều "quyến rũ" (attirantes) và "duyên dáng" (gracieuses), nhưng tương đối mà nói, Hà  "dân tộc" hơn, còn Sài Gòn "hiện đại hơn"!"

(Đối thoại giữa GS Trần (Quốc Vượng) và các nhà khoa học Mỹ).

Có người nói: Vấn đề Nếp sống là vấn đề rất "dân dã", 
vì nó động tới tất cả các tầng lớp trong xã hội chúng ta.

4.c. Hà  xưa có một thức tư duy hết sức Việt Nam, đó là thức tư duy (mode de Pensée, Way of thinking) lãng mạn huyền sử (mythico-historique): về Hồ Tây Trâu Vàng- Cáo chín đuôi, về Hồ Gươm - hồ trả gươm thần cho "thiên sứ" Rùa Vàng, về Kim Ngưu, về Tô Lịch, về Long Đỗ-Rốn Rồng nơi Núi Nùng sơn… rất đặc trưng của một tảng nền sinh thái sông-hồ và một tảng nền xã hội Đô thị - Làng, với 
tiểu thương - tiểu chủ - tiểu nông.

4.d. Thế cho nên tâm hồn Hà  dù qua lịch sử 
bị khuôn vào biết bao cơ chế Quân chủ Phật giáo (Lý-Trần) Nho Giáo (Lê-Nguyễn) và quan liêu bao cấp "cách mạng"…, nó vẫn cơ bản là tâm hồn tiểu tư sản dân dã, một tâm hồn folklorique với đặc trưng u mặc (Humour) khó phai…

4.e. Và dù cho với những cơ chế nói trên đã đổ khuôn thế ứng xử Hà  - Việt Nam, cho đến hôm qua, thành "hướng " (introverti) và "lục địa" (continental), Hà  của ta vẫn là một Thủ đô của một cư dân "khoan dung", "không chối từ" và hiếu khách (hospitality) dù còn nghèo nhưng vẫn đủ Thanh lịch Hào hoa. 

Thăng long - đông đô - kẻ chợ

thế kỷ XI - XVI (quy hoạch chung

và mạng chợ búa nói riêng )
Không thể dồn nén bề dày thời gian của một “mảnh đất ngàn năm văn vật” như thủ đô Hà  vào trong một 
bài viết ngắn.

Dưới đây, tôi sẽ dừng lại chủ yếu ở Quy hoạch tổng thể của Kẻ Chợ - Thăng Long và mạng chợ búa ở  đô và vùng ven đô của nó; và cũng chỉ dừng lại trước thế kỷ XV-XVI, với Thăng Long-Đông Đô của thời đại Phục Hưng Dân tộc (Lý-Trần-đầu Lê). Xin hẹn dịp khác sẽ nói về Kinh Kỳ - Phố Hiến của một nền quân chủ châu á trong bước đầu tiếp xúc với các “chú lái” (thương nhân ) phương Tây, từ Hà Lan, Bồ Đào Nha đến Anh, Pháp, Y-pha-nho…  

(
1. Nhà khoa học địa lý hôm nay bảo ta rằng: Hà  là thủ đô thiêng liêng của miền Bắc, của lưu vực sông Hồng: Mọi mạch núi sơn văn từ Tây Bắc và Đông Bắc đều tụ về đây, mọi dòng chảy thuỷ văn cũng nương theo đường nét sơn văn mà dồn nước về đây. Đây là nơi hội tụ rồi tỏa lan của các đường giao thông thuỷ - bộ.

Vua sáng nghiệp nhà Lý năm xưa thì bảo: Thành 
Đại La “ở vào giữa bốn phương Đông Tây Nam Bắc, tiện 
hình thế núi sông sau trước… ngẫm khắp nước Việt ta, đây là nơi thắng địa, quả là nơi bốn phương tụ hội, đáng làm nơi thượng đô của đế vương muôn đời” (Chiếu về việc dời Đô). Vua ban cho mảnh đất thắng địa này một cái tên mới: “Thăng Long thành” (thành phố Rồng Bay), vừa mang 
ý nghĩa “trở lại cội nguồn” (cội nguồn Con Rồng Cháu Tiên) vừa mang ý nghĩa “vươn tới tương lai” như dáng rồng bay lên trên vòm trời thu cao rộng (1)… Lần đầu tiên nước Việt 
hiên ngang cắm đất dựng Đô ngay giữa đồng bằng và tự 
tổ chức, tự đảm nhiệm lấy công việc phòng vệ kinh thành…

2. Lý thuyết đô thị học dạy ta rằng: số phận một 
thành thị gắn liền với đường sá và phương tiện giao thông. 
Ai cũng biết ở một Đại Việt, một Thăng Long truyền thống, mạng lưới giao thông cơ bản là đường thuỷ, phương tiện 
giao thông cơ bản là thuyền. Với lưới sông thông thương với nhau, giao thông thuỷ rất thuận lợi. Ngày đó, thuyền bè có thể từ sông Đáy vào sông Nhuệ rồi “lên kinh” bằng sông Tô; hoặc ngược lại từ “quân cảng” Đông Bộ Đầu (mé trên cầu Long Biên, cuối dốc Hàng Than hiện nay) và “thương cảng” (cửa sông Tô, khoảng nhà tắm công cộng cuối phố Chợ Gạo hiện nay) trên sông Nhị, qua sông Tô, sang sông Nhuệ rồi xuôi sông Đáy mà ra biển, vào Nam. Từ kinh đô cũng có thể xuôi sông Đuống, sông Dâu xuống Lục Đầu giang mà ra 
Hải Đông, Hạ Long biển Bắc…

3. Về các thương cảng của Thăng Long. 

 Thủa dòng sông này còn sống động: “Sông Tô nước chảy trong ngần-Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa…” 

Được nuôi dưỡng bởi nước sông Hồng, sông Nhuệ, sông Thiên Phù… và nước  đồng sau mưa, giao thông trên dòng sông này rất thuận lợi: “Nước sông Tô vừa trong vừa mát - Em ghé thuyền em sát lại thuyền anh…”
Cửa sông Tô là thương cảng, trên bến dưới thuyền. Cứ ngày mồng Một và ngày Rằm tròn trăng là phiên chợ chính của Kẻ Chợ - Thăng Long thì khu vực ngã ba Tô - Nhị 
chật ních đò giang, đậu san sát che kín mặt sông. Khu vực thương mại, (hay có thể gọi là thành thị dân cư - Cité civile 
để đối lập với thành thị quân vương -Cité royale mà ta sẽ 
nói đến ở sau) của Kẻ Chợ lấy khu vực ngã ba sông này làm trung tâm mà thành lập. Phường Giang Khẩu với chợ Đông Bạch Mã thời Lý-Trần-Lê (nay còn dấu tích là đền Bạch Mã ở 76 Hàng Buồm) và các bạn hàng khác như Hàng Tre, Bến Nứa, Hàng Bè, Hàng Chĩnh, Hàng Mắm, Hàng Muối… v.v… lần lượt mọc dựng bên sông, ven sông.

Cuối thế kỷ XIV, Chiêm Thành xâm lược Thăng Long đã đưa thuyền chiến vào đến bến Thái Tổ trên sông Tô Lịch (khoảng Hàng Đào, Hàng Cân). Dĩ nhiên thời đó sông Tô phải khá sâu và rộng.


4. Sông Nhị, sông Tô (với nhánh Kim Ngưu của nó) là những đường trục chủ đạo (ligne généra trice) của mạng 
sơ đồ thành thị Hà  cổ.


Nhị Hà quanh Bắc sang Đông


Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này  


 thành Hà  là cái bãi lớn được bao quanh bởi ba cái bãi lớn trên, với chu vi xấp xỉ 30km. Đường chu vi tức là đường vành đai thành thị cổ là đường đê lại đồng thời là 
luỹ thành mà ngoại hào là sông tự nhiên. Đường đê 
La Thành là sự kết hợp tuyệt hảo giữa giao thông - thuỷ lợi và trị thuỷ và quốc phòng quân sự.


Thăng Long - Kẻ Chợ là một đô thị có quy hoạch kiểu bàn cờ (plan se l’ échi quier): 


Phồn hoa thứ nhất Long Thành


Phố giăng mắc cửi đường quanh bàn cờ


Các đường phố song song với đường bờ sông hoặc cắt góc với đường bờ sông - đường đi ra sông, ra bến sông.


Cho nên có thể gọi Hà  cổ là một thành phố sông (ville - fleuve). Nói đúng hơn, Hà  cổ là một thành phố sông - hồ: Hồ Tây, Hồ Gươm, Thuyền Quang, Bẩy Mẫu v.v…


5. Đường đê La Thành là đường vành đai của  thành Hà  cổ được mở một số cửa, ngày xưa là cổng gỗ, có quân lính canh gác và xét hái ngày đêm. Đó là các cửa ô, cái ngưỡng giữa  thành và ngoại thành, giữa thành thị cổ và các làng ven đô thuộc các xứ Đông Nam Đoài Bắc. Kể từ tây sang đông từ nam lên bắc ta có các cửa ô sau đây, theo ghi chép của sử cũ, phần nhiều mang tên thực vật (Dừa, Bưởi, Muống, Dền…).


1. ¤ Cầu Giấy (cửa thành Tây Dương)


2.  ¤ Chợ Dừa


3. ¤ Cầu Muống (tức ô Đồng Lầm, nay là Kim Liên)


4. ¤ Cầu Dền


5. ¤ Đống Mác (thực tên là Phường Ông Mạc)


6. ¤ Yên Hoà (sau đổi là Yên Phụ)


7. ¤ Hồng Tân (Bưởi)


(Dọc đê sông Hồng còn có một số của ô khác đi ra bến sông). Bến ngoài mỗi của ô đều hình thành một cái chợ: chợ ¤. Đó là mạng chợ ven đô, địa điểm giao lưu các mặt hàng lương thực - thực phẩm giữa khu vực  thành của thị dân và xóm làng ngoại thành của thôn dân, nông dân…


6. Vành đai đường đê La thành hay Đại La thành bao bọc  thành. Bên trong  thành và ở trung tâm  thành, nơi có “cốt” đất cao nhất (trung bình 5 - 6m) có một toà thành tức là hoàng thành hay Long thành hay Long Phượng thành. Đó là vòng thành bao quanh các cung (nơi vua và hoàng gia sinh sống) và các điện (các toà nhà cơ quan làm việc của triều đình trung ương) cùng một số doanh trại của lính cận vệ.


Hoàng thành từ đời Lý mở 4 của:


1. Của Diệu Đức - tức cửa Bắc soi bóng của dòng Tô - là ngoại hào (sau bị san lấp làm thành đường Phan Đình Phùng ngày nay).


 2. Cửa Đại Hưng - tức cửa Nam - ở bên trong vườn hoa Cửa Nam và chợ Cửa Nam hiện nay.


3. Cửa Quảng Phúc - tức cửa Tây - mở về phía đi ra chùa Một Cột (dựng năm 1049) - quãng Quảng trường Ba Đình ngày nay.


4. Cửa Tường Phù - tức cửa Đông - mở về phía đi ra chợ Đông - Bạch Mã (Hàng Buồn) - nằm ở khoảng đình Đông Môn (số 10 Hàng Cân) và chùa Đông Môn (38b Hàng Đường). Cửa Đông (với phố Cửa Đông) mà ta thấy như hôm nay đã bị xây lùi vào đời Nguyễn vì các vua Nguyễn không cho phép thành Hà  to hơn thành Huế là kinh đô nhà Nguyễn. 


Cũng ngay từ thời Lý - bên ngoài 4 của hoàng thành đã mở 4 chợ chính của  thành, gọi là chợ (cửa) Đông, Tây, Nam, Bắc.


Chợ cửa Đông là chợ Bạch Mã (Hàng Buồm) sau này mới rời lên địa điểm Đồng Xuân hiện nay và được coi là “cái bụng của thành phố”.


Chợ cửa Tây là chợ Ngọc Hà


“Bán mít chợ Đông, bán hồng chợ Tây…” là câu ca 
dân gian quen thuộc. 


Chợ cửa Nam thì vẫn còn tên gọi đó đến hôm nay. Còn chợ cửa Bắc, thị là chợ Yên Quang (Yên Ninh).


Phiên rằm chợ chính Yên Quang


Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua


Sau này chợ cửa Bắc được chuyển dịch lên chợ Châu Long. Đó vẫn là chợ lớn ở 4 phương Đông Tây Nam Bắc của  thành Hà .


7. Lấy toà thành  (Hoàng thành) đó (tức là cái thành mà các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh đóng hiện nay) làm điểm quy chiếu, ta thấy quy hoạch truyền thống của 
 thành Hà  cổ là như sau:


1. Khu Tây - tức là khu vực lõi của quận Ba Đình ngày này là khu vực triều đình “thành thị quân vương” (cité royale) theo cách gọi của môn đô thị học, khu vực hành chính trung ương ở sát cạnh hồ Tây (Lý - Trần gọi là Dầm Đàm - hồ Mù sương) là một thắng cảnh của kinh thành, nơi triều đình dựng nhiều chùa, quán nổi tiếng, nơi giải trí, vui chơi của vua quan (xem đánh cá, đua thuyền, hãng mát, mở hội…).


2. Khu Đông - tức là khu vực lõi của quận Hoàn Kiếm ngày nay. Khu điểm hình “36 phố phường” là khu thương mại hay là “thành thị dân cư” (cité civile).


3. Khu Nam tức là khu vực quận Hai Bà và Đống Đa ngày nay, còn nhiều hồ đầm lầy lội, là khu vực “thôn dã” 
của  thành, nơi trồng “rau - hoa - quả”: Dừa, vải, nhãn Thịnh Quang, Thịnh Hào. Rau muống - Cầu Muống (Trung Phụng) “ổi Định Công, nhãn lồng làng Quang”…


4. Khu Bắc cũng vậy, Nghi Tàm nuôi tằm, Quảng Bá trồng ổi, Nhật Tân trồng đào, Tây Hồ đánh cá, Yên Hoa trồng quất, trồng đào…


8. Đan xen vào khu “rau - hoa - quả” của  thành là sự xâm canh của các cơ quan văn hoá-giáo dục cấp trung ương: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khâm Thiên, Giám, Giảng, Võ đường… và các phủ đệ của một số bậc công hầu, đại quan muốn sống xa cái huyên náo của cung đình và phố chợ…

(

Thăng Long - Đông Đô - Kẻ Chợ là một thành thị cổ gồm nhiều chức năng:


1. Chức năng thủ đô, trung tâm chính trị, quân sự mà tiêu biểu là Toà thành xây 4 cửa.


2. Chức năng trung tâm kinh tế (thị, kẻ chợ): tiêu biểu là 4 chợ chính  đô và mạng chợ lớn ven đô cùng các phường phố  thành.


Hà  36 phố phường


Hàng Bạc, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh…

Cái tên “hàng” của một loạt phố  đô truyền thống nói lên sự sản xuất (Hàng Mành, Hàng Lọng, Hàng Thêu…) trao và đổi (Hàng Bát, Hàng Buồm, Hàng Bồ…) các mặt hàng chuyên doanh của mỗi ngõ phố, từng đường phố…


3. Trung tâm văn hoá, giáo dục: Quốc Tử giám, Khâm Thiên giám, Giảng Võ đường.., quy hoạch giản dị mà sáng rõ: 


Trong thành ngoài thị.


Thành là đô thị quân vương, dựng ngay trên bờ sông, lấy sông làm hào, luỹ thành cũng là đê.


Thị là đô thị dân gian, lấy sông hồ, toà thành và các cửa thành làm hướng nhắm mà gióng theo:


Phố ngoài bao bọc thành trong


Cửa Nam, Giám, Bắc, Tây, Đông rõ ràng


Khu chính trị quân sự ở trung tâm khu đông là khu thủ công - thương nghiệp, khu bắc và nam là khu nông nghiệp chuyên canh. Hồ Tây là khu thắng cảnh; dọc dải đất bãi ven sông Nhị từ Sù Gạ - (Phú Xá, Phú Gia) tức Nghi Tàm xuống đến Đồng Nhân (Hai Bà) là ngàn dâu xanh ngắt một mầu, lọc nắng gió cho toàn thành phố. Và đó đây trong cả 4 phố khu  thành, là những công trình kiến trúc tôn giáo: Tam giáo Nho, Phật, Đạo và tôn giáo dân gian…


Đó là một quy hoạch thông minh, độc đáo của một 
đô thị phương Đông cổ, một đô thị đậm đà sắc thái dân tộc - dân gian và không quá cách bức với các biển xóm làng 
thôn dã bao quanh… 

tinh hoa ngôn từ hà 


Tiếng nói là một “hiện tượng con người” một hiện tượng xã hội, phát triển lên từ một hệ thống âm hiệu và tín hiệu của giống loại động vật. Tiếng nói là một cái máy lọc, lọc những hiện thực khách quan của thiên nhiên, xã hội, 
con người, để biến thành những hiện thực chủ quan thành nhận thức. Tiếng nói ghi lại tri thức tập thể của cộng đồng, phản ánh cả phần vô thức và ý thức tập thể, phản ánh cả tình cảm cộng đồng … Tiếng nói là cỗ xe phương tiện đầu tiên và vô cùng quan trọng để truyền đạt văn hoá để góp phần 
lưu giữ và giáo dục truyền thống cộng đồng. 

Bởi thế bắt nguồn từ khả năng trừu tượng hoá của bộ óc người, khi bàn tay con người bắt đầu chế tạo công cụ, đồ vật thì miệng lưỡi con người cũng bắt đầu biết nói. Kể từ đó, 
đi song hành với kỹ thuật tạo hình (theo nghĩa rộng) cũng phát triển một kỹ thuật ngôn từ, từ tiếng nói hàng ngày đến những câu nói vần vè. Chữ viết ra đời, ghi lại tiếng nói cộng đồng. Người nghệ sĩ xuất hiện, nghệ sĩ dân gian, nghệ sĩ chuyên nghiệp, rèn dữ tiếng nói cộng đồng như người thợ cần cù mài ngà đũa ngọc, để thành thơ, thành văn, thành ca dao, tục ngữ… thành nghệ thuật ngôn từ, để giải trí, để hiểu người, biết đời giáo dục, để truyền đạt và cảm thông văn hoá, từ mẹ đến con, từ ông bà đến cháu chắt.


Trẻ học ăn học nói. Tiếng nói ban đầu bao giờ cũng là tiếng mẹ, tiếng gia đình tiếng thị tộc, bộ lạc, tiếng xóm làng, “kẻ quê”. Rồi quốc gia, dân tộc ra đời, trên cơ sở giao lưu mọi mặt giữa các xứ, các miền, mà hình thành tiếng nói dân tộc. Nhà nước thống nhất ra đời thì cũng ra đời Thủ đô một nước, mang chức năng cao cả là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của cả nước. 

Miền Kẻ Chợ nổi bật lên trên vũ đài lịch sử, thu hút tinh hoa của mọi “kẻ quê”. Khắp chợ cùng quê, lãnh đạo và thống nhất mọi miền quê hương xứ sở. Tiếng Kẻ Chợ, tiếng Thủ đô ra đời từ đó, giống mà không giống bất cứ một tiếng kẻ quê nào. Nó trở thành tiêu biểu cho tiếng nói dân tộc. Vậy tiếng kẻ chợ, tiếng Thủ đô, tiếng Hà , hay nói một cách hình tượng như Tô Hoài, tiếng Hồ Gươm là một kết quả, quả thơm ngon của lịch sử dân tộc, mang dấu ấn lịch sử chẳng phai mơ mà bất cứ một phương ngữ tiếng Việt nào cũng không nên và không thể nào đối sánh được.


Bởi Thủ đô là tài sản chung vô giá của dân tộc nên tiếng Hà  cũng là tài sản chung vô giá của cả nước, của toàn dân tộc chứ không phải của riêng người Hà . Cái vá ngôn từ của tiếng Hà  nó chứa đựng cả một hiện thực trực tiếp của tư tưởng dân tộc, của ý thức dân tộc, của tình cảm dân tộc. Tiếng Hà , với thời gian đã trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, văn hoá, tế nhị y như cái thanh lịch Kẻ Chợ, được thanh lọc từ bao cái cục mịch chất phác kẻ quê. Dân tộc Việt Nam ta hình thành sớm, quốc gia thống nhất. Việt Nam ta xuất hiện sớm, do nhu cầu quốc phòng chống bành trướng xâm lược Trung Quốc, do nhu cầu đắp đê phòng lụt… nên Thủ đô Hà , với lịch sử, cũng trở thành mảnh đất “ngàn năm văn vật”. Tôi không muốn kể từ thời Lý Nam Đế, giữa thế kỷ 6 đã nhận ra tầm quan trọng của đất nagx ba sông Nhị Thuỷ - Tô Giang mà dựng lập đế đô Vạn Xuân, đắp thành luỹ đầu tiên ở cửa sông Tô Lịch. Rồi Vạn Xuân mới chỉ là độc lập tạm thời. Tôi cũng không muốn kể tới Tống Bình: La thành, Đại La thành, từ năm 607 trên thực tế đã trở thành trung tâm nhiều mặt của lưu vực sông Hồng, của cả khối cự tảng nền của dân tộc Việt. Bởi dù sao, đó vẫn còn là thời đêm đen “Bắc thuộc”.


Nhưng tôi muốn, một lần nữa, nhấn mạnh rằng, cái “nhân cách nền tảng” của “thành phố Rồng bay” được định hình vững chắc từ mùa thu năm Canh Tuất (1010) đã được khởi phát được ấp ủ từ hàng mấy trăm năm trước đó… Có gieo mầm từ Vạn Xuân mới được gặt hái vào mùa thu Canh Tuất ấy. Thấy “khả năng” Tô Lịch là cái nhìn sáng suốt của họ Lý (Lý Bí) quê gốc Thái Bình (miền chân núi Ba Vì, nay cũng thuộc Hà ). Biến thành “hiện thực” Thăng Long là hành động thông minh của họ Lý (Lý Công Uẩn và đứng sau ông mà chỉ đạo tâm linh ông là thiền sư Vạn Hạnh) quê miền Bừng Báng (Đình Bảng nay, đã là miền giáp ranh Hà  về phía Bắc).


Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà ) từ chỗ là trung tâm, gần như tự nhiên của lưu vực sông Hồng đã dần dần trở thành trung tâm cả nước. Ngôn từ Hà , từ sự ngưng kết ngôn từ miền châu thổ sông Hồng, cùng với sự “lắng hồn sông núi ngàn năm” đã ngưng kết tinh hoa ngôn từ cả nước. Ngôn từ Hà  là ngôn từ của dân gian Kẻ Chợ, mỗi người đến Kẻ Chợ đều xuất phát từ một “kẻ quê” đất Việt, theo nghề và theo nghiệp “nghiệp võ, nghiệp văn” mà hội tụ về đây. 


Ngôn từ Hà  cũng là ngôn từ của trí thức, văn nhân, nghệ sĩ, danh sĩ Bắc Hà và danh sĩ cả nước, vì gắn bó cách này hay cách khác với triều đình, với nhà nước thống nhất mà hội tụ ở Thăng Long Hà . Chùa Khai quốc (nay là Trấn Quốc) do Lý Nam Đế khởi dựng bên bờ Nhị thuỷ 
Tây Hồ, đã trở thành một trung tâm lớn của Thiền học Lý- Trần, nơi “kết hạ” của biết bao thiền sư lừng danh cả nước. Mà không chỉ Khai Quốc, còn Báo Thiên với những Lý Quốc Sư, còn Diên Hựu “Một cột”, Chân Giáo… với những tấm áo cà sa mầu tía đứng đầu những đầu óc và tâm linh khoác áo cà sa mầu vàng hay mầu nâu sòng nhà Phật. Với Lý Thánh tông, Thăng Long đã mọc lên Văn Miếu và Quốc Tử giám, trung tâm đào tạo tri thức cao cấp, toàn dân tộc, như các trường đại học ngày nay. Hàng nghìn sĩ tử được xướng danh ở cửa Đông Hoa, nhiều tên đó làm rạng danh nền nghệ thuật ngôn từ Thăng Long - Đại Việt. Cùng với họ Lý ở Bắc, họ Trần ở Nam, họ Hồ ở Thanh-Nghệ, họ Mạc ở Đông, họ Lê họ Trịnh ở Thanh, biết bao nhân sĩ tri thức, biết bao tay nghề khéo léo đã hội tụ ở Thăng Long - Đông Kinh và đã sinh thành ra biết bao nghệ nhân “khéo léo tay nghề đất lề Kẻ Chợ” biết bao nghệ sĩ ngôn từ sáng danh kẻ sĩ Thăng Long, danh sĩ Bắc Hà. Từ vị “trạng nguyên khai khoa” (sau trở thành thái sư) Lê Văn Thịnh người chân núi Thiên Thai xứ Bắc đến bảng nhãn Lê Văn Hưu người Đông Sơn xứ Thanh. Chu Văn An tiết tháo đất Thanh Đàm, Trần Nguyên Đán rồi Phạm Sư Mạnh ở Hiệp Thạch Hồng Châu. Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, Nhị Khê, trạng nguyên Nguyễn Trực miệt mài Vân Điềm, Ngô Thì Nhậm người Tả Thanh Oai, Phan Huy ích ở miệt Sài Sơn, Nguyễn Du- thiên tài ngôn ngữ dân tộc gốc Tiên Điền - Hà Tĩnh… tất cả đã được đào luyện về nghệ thuật ngôn từ ở mảnh đất văn vật ngàn năm này, đã thu hút nhuỵ tinh hoa ngôn từ Kẻ Chợ cùng tinh hoa tiếng nói dân tộc mà phun châu, mà nhả ngọc để làm giầu thêm, óng ánh, thêm ngôn từ Thăng Long ngôn từ dân tộc.


Từ thế kỷ XV - XVI trở đi, quyền lực quốc gia thường được trao vào tay cốt cách miền Trung, miền Nam phú dũ là mảnh đất làm ăn lớn, thu hút những con người đầy sức vóc mà nghèo khổ. Riêng Thăng Long đất Bắc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vẫn là nơi tập trung cao độ danh sĩ Bắc Hà, văn nhân tài hoa cả nước. Trước mắt ta là một hiện thực lớn với bề dầy lịch sử ngàn năm, tiếng nói Hà  vẫn được cả nước ngâm ngợi, thế giới mến yêu. Hà  của ta, từ ngàn xưa cho đến nàng sau đã và vẫn là nơi khởi phát và toả rộng của nghệ thuật từ, của lời hay, từ đẹp, ý sâu xa. Nề nếp ấy, xin người Hà  chúng ta gắng giữ gìn và phát triển. Lời Hà  mãi mãi là Lời Hoa, khoe sắc thắm trong vườn xuân dân tộc. 

Phong cách lao động thủ đô 
qua văn học dân gian

" Khéo tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ"

Câu tục ngữ đó đã nói lên một cách cô đọng truyền thống làm ăn tài giỏi của người Thăng long - Đông kinh- Hà , 
đất Kẻ Chợ trong cách nói dân gian.

Không phải là vì "được đất" - đất Rồng bay- mà người Kẻ Chợ có hoa tay, tài khéo. Truyền thống là do con người 
xác lập, là tổng thể những tính cách ổn định, bền vững, từ 
thế hệ này trao truyền cho thế hệ khác, nghĩa là từ lịch sử hun đúc nên.

Như mọi thành quả văn minh khác, cái "khéo tay hay làm" nảy sinh từ những căn lều nông dân, từ "đất lề quê thói" thôn xóm kẻ quê. Rồi nó được giao hòa, kết tinh lắng đọng, nâng cao và nở rộ ở chốn thị thành, nơi thập phương tứ xứ  hội nhau lại làm ăn sinh sống đổi trao...

Từ những thị trấn trước thế kỷ X sang đầu thế kỷ XI, đất Rốn Rồng ( Long Đô), trung điểm của đất Việt phương nam khi ấy trở thành Kinh thành Thăng Long. Đến nay đô thành bậc nhất đã được 968 tuổi đời và xứng danh đất "ngàn năm văn vật". Thăng Long- Đông Đô- Đông kinh điểm một nét- và cho đến thế kỷ XVII, nghĩa là trước khi xuất hiện 
Phố Hiến, Phú Xuân (Huế),Hội An, Bến Nghé ( Sài Gòn )... thì đấy là nét duy nhất- rót một liều lượng văn minh thành thị vào cái biển văn minh nông nghiệp, văn minh làng xóm Việt Nam. Thật dễ hiểu, nếu phong cách lao động thủ đô là điển hình, là tượng trưng cho phong cách lao động chung cả nước.

"Ngát thơm hoa sói hoa nhài, khôn khéo chợ Thầy kẻ chợ". Xưng tụng như vậy chẳng phải tự mãn mà chính đó là niềm tự hào Hà .

Người Hà  cũng vốn có "kinh quán, cựu quán đề huề" như người dân"thập tam trại" Thăng Long, nay thuộc khu phố Ba Đình, vốn người Gia Lâm, Lệ Mật miền Kinh Bắc cũ. Nay là người đất Thượng Kinh, nhưng hôm qua, hay tổ tiên cha ông thời đã qua, vốn cựu quán là các " địa phương" Đông Nam Đoài Bắc, miền tứ trấn, ngoại trấn, mà người Hà  cứ đọc chạnh mãi ra thành tứ chiếng. Từ  "cựu quán", thợ thầy mang nghề đẹp, tài khéo quê hương ra kinh thành làm ăn. ở đây, nơi "kinh quán" bốn phương giao hội, đua chen tự thân phải cố gắng, cần cù thông minh, cải tiến tay nghề mới mong tồn tại. ở nhà, thì "nhất mẹ, nhì con", ở quê, thì "dù trong, dù đục", nhưng ở đây chốn "phồn hoa thứ nhất Long Thành", những người tài giỏi tứ xứ gặp nhau, "lắm kẻ còn ròn hơn ta", sự ganh đua phát triển hơn, kinh nghiệm tay nghề được đổi trao rộng rãi hơn. Chính vì vậy, nơi đây về tinh thần thì "lắng hồn sông núi ngàn năm" mà về kỹ thuật thì đúc kết "tinh hoa dân tộc" để trở thành cái tính cách sành sỏi, vi tế của đô thành.

Còn một điều này nữa, chốn thị thành tiền nhiều, của lắm, mức sống tinh thần và vật chất bao giờ cũng cao hơn ở nông thôn, nhu cầu cao hơn, phong phú đa dạng hơn so với cái giản dị xuề xoà nơi thôn xóm.

Do vậy sản phẩm làm ra ở chốn kinh thành hay mang về kinh thành bán đổi cho người kinh thành tiêu thụ , tiêu dùng, bao giờ cũng hàm chứa yêu cầu cao về chất lượng, dù như vậy tất nhiên là đắt giá.

" Gắng công kén hộ cốm Vòng

Kén hồng Bạch hạc cho lòng ai vui ! "

" Cốm Vòng, gấc tám Mễ Trì

Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn ! "

Người kinh thành làm ăn giỏi, có đồng ra đồng vào thì bên cái sành việc, tất nhiên cũng có cái sành ăn, sành mặc, sành chơi- Cái sành sỏi Hà  nói chung, cái sành sỏi mà bất cứ người dân thủ đô nào cũng mang dấu ấn. Và vì vậy với sự tồn tại của kinh thành, thủ đô, chẳng bao lâu miền thôn xóm ven đô hệ thuộc cuộc sống với đô thành; tuỳ tài khéo quê hương, trở lên những vùng đặc sản nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công....Cái khéo tay hay làm  đô kéo theo cái khéo tay hay làm miền ven đô, ven . Vùng ven rộng hay hẹp, là tuỳ theo tiềm lực, nhu cầu sức cuốn hút của  thành.

Có một vùng rau ngon Thăng Long-Hà  mà 
tiêu biểu là đất rau kẻ Láng. Kẻ Láng đi rất sâu, thấm rất đượm vào ca dao, tục ngữ: "mạ Đơ Bùi, mùi Kẻ Láng", "dưa La, cà Láng", "Vải Quang, húng Láng, ngô Đầm - Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây".


Chẳng trách được cô gái Kẻ Láng bên bờ Tô Lịch rất tự hào cất cao tiếng hát, bất câu nệ lối gieo vần:


" Đi đâu mà chẳng biết ta,


Ta ở Kẻ Láng vốn nhà trồng rau


Rau thơm, rau húng, rau mùi


Thì là, cải cúc, đủ mùi hành hoa


Mồng tơi, mướp đắng, ớt,cà


Bí đao, đậu ván, vốn nhà trồng nên


Anh giúp em quang song tám giẻ cho bền


Mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ !


Có một vùng cây ăn quả đặc sản, để "tiến vua" và để bán vào Thăng Long - Hà . Nguyễn Trãi trong Dư đồ chí từ 1435, đã nhắc đến vùng vải nhãn ngon có tiếng ở Thịnh Quang, phải cất công mua mùn cưa đồ sừng khi tiện rơi ra ở vùng Kẻ Giả Quỳnh Đô về ngâm tẩm mà bón cho cây vải, cây nhãn để được cùi ròn, ngon ngọt của nhãn lồng, vải lồng: 
"ổi Định Công, nhãn lồng làng Quang ". Chàng trai Quang Tã chào mời bạn gái:


"Hỡi cô đội nón quai thao


Đi qua Thanh Liệt thì vào làng anh


Làng anh Tô Lịch trong xanh


Có nhiều vải, nhãn ngon lành em ăn ! "


"ớt ngon là ớt Định Công


Nhãn ngon là loại nhãn lồng làng Quang "


Mùa tu hú kêu, mùa vải chín, gặp người từ phía nam đem vải lên Hà ,  thành mà bán, bạn có thể biết chắc là người làng Bằng, Bằng Thượng, Bằng hạ hay Bằng A, Bằng B ngày nay:

"Vải ngon thì nhất là Bằng

Khắp thành Hà  hỏi rằng đâu hơn ? "

Để phục vụ Hà  , đã nảy sinh biết bao tài khéo chế biến lương thực, thực phẩm đủ mọi chủng loại đặc sản nức tiếng đồn: cốm Vòng, " muốn ngon thì cốm dẹp, muốn đẹp thì cháo hoa". Nếp vừa độ non rang vừa chín, giã vừa mềm dẻo, không cứng, không nát và không vỡ mới tài ! "Chè vối cầu Tiên, bún sen Tứ Kỳ ", "bánh cuốn Thanh Trì, bánh dì (dầy) Quán Gánh", "giò Chèm, nem Vẽ, chuối Xù",vv..và v.v...

Có cả một vùng hoa, xuống Trại hàng hoa Hà , 
nổi tiếng từ đời Lê thế kỷ XV, để đáp ứng cái nhu cầu thanh lịch yêu hoa, chơi hoa của người Hà . Phú “Tụng Tây Hồ”của Nguyễn Huy Lượng đời Tây Sơn đã ngợi ca: 

"Vườn hái nhị người rày sương hay sớm

Túi sạ rơi dưới gót thơm tho !"

Ai mà chẳng biết "Đất Ngọc Hà, hoa Hữu Tiệp", cũng như ai lại không hay: 

" Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh

Gái Ngọc Hà vừa đảm, vừa xinh !"

Bạn hãy cố thu xếp thì giờ để ít nhất một lần trong đời viếng thăm làng hoa Hà , nơi xác siêu pháo đài bay 
Hoa Kỳ còn nằm chềnh ềnh giữa hồ hoa, giữa vô vàn luống đất tươi tơi xốp cho hoa đua thắm. Để chiêm ngưỡng muôn hoa, để thán phục hơn nữa cái tài khéo, cái cần cù, chịu thương, chịu khó của người trồng hoa, cái vi tế "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", cái đảm đang của người con gái Ngọc Hà:

"Con gái ở Trại hàng hoa

Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm !"

Có cái bớt ăn bớt ngủ của những người gái đảm hàng hoa mới có cái sắc hương Hà  lên hương cuộc đời...cùng như vậy,  cái đảm đang cần cũ của người trồng rau Phụng Thiên ,Cầu Muống đã vun xới nên những văn nhân tài tử Hà Thành:


"Em là con gái Phụng Thiên


Bán rau mua bút mua nghiên cho chồng


Nữa mai chồng chiếm bảng rồng


Bõ công sớm tối vun trồng cho rau !"

Có gái đảm Ngọc Hà thì cũng có trai tài Nhật Tân "công anh gánh đất trồng đào", cắt cành, tuốt lá đúng độ, đúng thì để hoa đào khoe sắc thắm vừa độ tết đến xuân sang. "Tương Nhật Tảo, đào Nhật Tân". Để đào Hà  xứng đáng gánh vai cùng mai vành thành phố rực rỡ tên vàng cùng anh đào 
Đà Lạt, cho cả ba miền cùng hoa hớn hở mừng tết, đón xuân. Cái tài giỏi trồng đào của Nhật Tân chỉ có thể sánh với cái giỏi trồng quất, đảo quất của Nghi Tàm, Yên Phụ để màu vàng mật ong của quất cũng chín vừa độ tết, xum xuê; rực rỡ như niềm hi vọng lớn của con người...

"Thứ nhất thả cá...". Phố phường xóm thôn  ngoại thành nằm giữa những hồ ao đầm đìa ánh nước...

 thành:  "ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây- Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người !"

Và ngoại thành, nói đến cá là đủ mọi ca dao, tục ngữ gợi nhớ về Đầm Sét. "Dưa Là, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước nắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét".

"Huyện Thanh Trì, kìa làng Thịnh Liệt

Đồn cá rô Đầm Sét là ngon..."

chẳng phải là đồn, mà "cá rô Đầm Sét, cá chép đầm Đại" là một hiện thực trực tiếp của người Hà :

"Nhất trong là nước giếng Hồi.

Nhất béo nhất bùi, cá rô Đầm  Sét".

Sẽ là điều bất công nếu như tôi không nhắc đến "tiền làng Mọc, thóc làng Khoang", đến "khoai lang Triều Khúc, bánh đúc Đơ Bùi", đến "nước mắm Kẻ Đô, giỏ của Cổ Điển", đến "Cơm Văn Giáp, táp Cầu GiÒn", đến "cháu Dương, tương Sủi, đậu Vui, cà Hàn"...Nhưng làm sao mà kể hết được cái tài hoa lao động của bà con thôn xóm  đồng ruộng ngoại thành?. Tôi chỉ muốn nói rằng: có cái thổ ngơi, có cái tài khéo nông dân và có cả cái sành sỏi thị thành để làm nên những vùng đặc sản nông phẩm thủ đô. Tôi thích cái công thức "Lao động là cha, đất là mẹ và sản phẩm là con cái" của đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu ở đại hội Đảng lần thứ IV. Và tôi tha thiết mong một vùng trời đất nông thôn ngoại thành đang đổi mới, đang tiến hành cuộc "cách mạng xanh" hãy gìn giữ và phát huy tinh hoa vốn xưa.

(
Đất Rồng bay ngày trước vốn là một thành phố sông: qui hoạch đô thị lấy hai dòng Nhị Hà - Tô Lịch làm trục trung tâm:

"Nhị hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này"

Cái nghệ thuật chiếm hữu và bố cục không gian sinh tồn mà nay ta gọi là kiến trúc, là quy hoạch ấy, riêng nó đã chứng tỏ cái tài khéo, cái thông minh của người Hà . Hai sông làm trục trung tâm, hai hồ làm điểm trọng tâm, từ đó mà toả ra "phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ"


Ai khen khéo học dư đồ


Giữa nơi thành thị có hồ sen trong


Khen ai khéo hoạ dư đồ


Trước sông Nhị Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm

Còn gì hợp lý hơn?Phường phố trên bờ sông và bao bọc quanh hồ "Một trời cao trên nước biếc đôi bờ, để mặt gương Tây Hồ" soi bóng đô thành và Hồ Gươm như chiếc lẵng hoa đặt giữa lòng thành phố.

Kinh thành Thăng Long -  Đông kinh là một thành thị, bao gồm cả hai nhân tố: chính trị - quân sự (thành) và kinh tế (thị). Qui hoạch giản dị mà sáng tỏ: trong thành ngoài thị. Thành là đô thị quân vương, dựng ngay trên bờ sông, lấy "sông Tô nước chảy quanh co" làm hào bao bọc. Thị, là đô thị dân gian, lấy sông, hồ cái thành và các cửa thành làm hướng nhắn mà gióng theo:


"Phố ngoài bao bọc thành trong

Cửa Nam, Giám, Bắc, Tây, Đông rõ ràng".

Cái thành năm cửa: Đông, Bắc, Tây, Nam thêm một cửa Tây Nam là Giám Phương (            ) là những khu đất vuông trên bàn cờ Long Thành mà phố là mặt phường, bộ mặt bày hàng của phường: "ba mươi sáu mặt phố phường, Hàng Giấy, hàng Bạc, Hàng Ngang, hàng Đào"...

Vùng cửa sông Tô phía đông (khu Hoàn Kiếm)  là vùng 36 phố phường; vùng đất rau - hoa - quả phía tây (khu Ba Đình) là vùng thập tam Trại (13 Trại), ôm cái thành thị quân vương vào giữa: khu chính trị- quân sự ở trung tâm, khu tây là nông nghiệp, khu đông là công thương nghiệp, hồ Tây là vùng thắng cảnh, là hồ giặt lụa với các trung tâm nuôi tằm ( Nghi Tàm, Xù, Gạ )dệt lụa là lĩnh láng bao quanh, bên "ngàn dâu xanh ngắt một màu " trên đất bãi dọc dài ven sông Nhị, lọc nắng, gió cho toàn thành phố. Tôi nghĩ rằng những nhà làm qui hoạch cho thủ đô mới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần tham khảo thích đáng cái qui hoạch đầy thông minh, sáng tạo của ngót nghìn năm tuổi đời Hà . Nhà triết học bảo ta:" Loài người vẫn khôn hơn mỗi người" là thế !

ở bài trước, tôi đã phác sơ cái phong cách lao động cần cù vi tế của nông nghiệp Thủ đô. Một thủ đô trồng rau - hoa- quả nổi tiếng ngàn năm, tên ghi sử sách, thơ ca dân gian ngợi ca, thì; như lời đồng chí Tổng bí thư của Đảng, không có lý gì thủ đô ngày nay chịu để thiếu rau hoặc rau chẳng ngon lành ! cũng vậy, dưới đây tôi sẽ nói đến cái phong cách người 
Hà - Đông kinh - Hà  giải quyết thông minh, tài giỏi, lịch lãm về chuyện MAC. Tự  túc về ăn và trên nhiều mặt , ăn ngon, tự túc về mặt, và trên nhiều mặt, mặc đẹp, mặc bền, là phong cách thủ đô của nền văn minh Việt Nam cổ truyền dựa trên nguyên lý " ăn lấy chắc, mặc lấy bền".

Cái mặc ngày xưa, chủ yếu trông vào nghề trồng dâu, chăn tằm, dệt lụa


" Xù, Gạ thì giỏi chăn tằm


Làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền..."

Làng ven đô nào cũng có nghề dâu tằm, nhưng mỗi vùng có một phong cách nổi trội. Hãy chỉ kể vùng ven Tây Hồ - Tô Lịch. Mở đầu bằng Trúc Bạch, cái làng mà người Nhật Bản ngợi ca rằng: hãy xoa tay trên mặt lụa thì đủ rõ bàn tay người Việt Đông kinh khéo léo đến mức nào!


" Lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng


May áo chàng cùng sóng áo em...! "

Và Nghi Tàm: Cha Nghi nuôi tằm, quê hương bà huyện Thanh Quan, nơi có " bến Trúc Nghi Tàm ", một trong " Tây hồ bát cảnh " và những nàng con gái buôn bán buôn " trâu vàng, rẽ tía"...

Và Tây Hồ thôn, nơi có hồ giặt lụa " Tây hồ xách bị cả ngày", " Ba tiên bỏ bị là chị Tây hồ", những chuyên gia nghề phiếu lụa, chuội, nấu,giặt lụa rất cừ rồi bỏ bị đem lên Hàng Đào mà bán.

Và Trích Sài, Bái An " hai phường dệt gấm " trong bài Phú Tụng Tây hồ. "lĩnh Sài, nhiêu Giấy" sáng cùng "lĩnh bưởi, lụa Nga, là Sốm" hay "the La, lĩnh Bưởi, cấp Mô, chồi Bùng", toàn những mặt hàng nổi tiếng cùng rút ra từ một 
con tằm. Và thế đó, ai dám bảo rằng đơn điệu ; miễn rằng con người không đơn điệu, nhiều tài khéo và trí thông minh thì đã có bao nhiêu mặt hàng của cùng một nguyên  vật liệu. Nói đến Bưởi, trung tâm thủ công nghiệp đô thành từ thời Lý thì đừng nói đến một bài báo, riêng Bưởi xứng đáng ở ngôi chính vị trong một luận án trên Đại học. Riêng Bưởi văn học dân gian láy đi láy lại hàng mấy chục lần. Với ai có ý làm luận văn về Bưởi, tôi chỉ mách rằng Bưởi là bến Hồng Tân đời Trần, là thị trấn ngã ba sông Thiên Phú - Tô Lịch thời Lý, nơi hội nhập cả làng Dệt, làng Giấy và một chợ lớn : "chợ Bưởi một tháng sáu phiên - ngày Tư, ngày Chín như duyên đèo bòng". Chả trách chàng trai kẻ Bưởi lấy cái phong phú của quê mình mà rủ rê bạn gái:



Hỡi cô thắt lưng bao xanh



Có về kẻ Bưởi với anh thì về



Làng anh có ruộng tứ bề



Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ



Quay tơ ra mắc ra mành



Mắc thời mắc cửi còn mành đan ngang



Nốt son anh dệt đầu hàng



Mốt cục đem bán cho làng kẻ Đơ

Lĩnh Sài, lĩnh Giấy.....và nhất là lĩnh Bưởi; riêng mặt hàng lĩnh đủ chứng tỏ lao động thủ đô là một loại hình lao động cao cấp, có kỹ thuật: " néo thẳng, dệt dày là thầy khôn khéo", néo thẳng cho sợi căng, kéo phăng cho mạnh để lĩnh đều mặt và dày: ấy là bí quyết của nghề dệt lĩnh. Và thêm nữa, hãy nhớ lấy sự phân lớp, phân tầng kỹ thuật: " nhất hồ, nhì hoa thứ ba (mới là) dệt". Hồ sợi cho vừa, cải hoa cho khéo. Và người thợ dệt thủ đô hả hê với sức hút của mặt hàng do mình chế tạo đối với bà con các địa phuương: 


Nhắn ai trảy hội kinh thành


Mua em tấm lĩnh hoa chanh gửi về...

Nói gì thì nói, thủ đô phải có nhiều mặt hàng, nhiều mặt hàng cao cấp để bà con trảy chơi đô thành mua sắm thì nó mới thật xứng danh là đô thị ddứng đầu cả nước, bên cái ưu thế tuyệt vời là trung tâm chính trị đầu não cả nước.

Có vải, có lụa, thì ắt đẻ ra những phố Hàng Bông, Hàng Vải, Hàng Đào, Hàng Lam, Hàng vải thâm và cả một phố thợ nhuộm  mà người Hà  quen gọi là Hàng Bông thợ nhuộm...Và có riêng một đặc sản "vải nâu non Đồng Lầm" ngoài cửa Kim Liên ngày cũ vùng Bảy mẫu hồ:


Đồng Lầm có vải nâu non


Có hồ cá rộng, có con sông bồi. 

Cũng ở ven hồ Tây và trên đôi bờ Tô Lịch, cái sống động tài hoa của một vùng thợ dệt, đã đan xen cùng thợ giấy. Nếp sống đã gắn liền với nước, kỹ thuật phiếu lụa gắn cùng hồ giặt lụa, thì kỹ thuật làm giấy càng gắn bó cùng sông nước. Sông nước chảy trôi đưa vỏ dó, vỏ chướng từ miền núi về miền xuôi, về đô thành bậc nhất. Và lại là làng Bưởi nổi danh nhiều thời về giấy:



Làng Bưởi có bến đò Chè



Có sông Tô Lịch, có nghề seo cán


Làm giấy phải ngâm dó, bìa cây, phải dậm, phải đãi nước cho tơi sợi, phải nấu chín vỏ cây, tẩy trắng bằng vôi. Rồi phải giã vỏ thành bột, rồi mới "seo " thành tờ giấy, mới bóc uốn, phơi khô, " can " giấy...


Thật là vui, khi vừa được nghe và được nhìn cảnh quan lao động: 




Gió đưa cành trúc la đà



Tiếng chuông Trấn quốc, canh gà Thọ Xương




Mịt mù khói toả ngàn xương



Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ


Nhưng xin hãy nhập cuộc, dấn thân, bà cùng với cô em làm giấy thủ công để thấy hết cái nghiệt ngã, cái " cơ hàn"của nghề cũ thủ đô và để cảm phục hơn cái truyền thống chịu thương chịu khó, đảm đang của phụ nữ lao động thủ đô và của người lao động nói chung:




Giã nay rồi lại giã mai  



Đôi chân tê mỏi " dó " ơi vì mày




Seo đêm rồi lại so ngày



Đôi tay nhức buất vì mày"giấy" ơi !


Có những nghề làm theo thời, theo vụ, nhưng nghề giấy là nghề vất vả quanh năm:




Người ta đúc tượng làm chùa



Còn em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi


Cô em làm giấy có lúc suy bì thân phận " cơ hàn " của mình với những kẻ "bán vạn, buôn ngàn" nhưng rồi cô đã tìm thấy trong lao động một niềm vui, một lẽ sống, một sự có ích cho toàn xã hội:




Dám xin nho nho sĩ chớ cười



Vì em làm giấy cho người viết thơ !




Dám xin sư bác chớ cười



Vì em làm giấy cho người chép kinh !


Cũng một nguyên liệu vỏ dó,vào tay những tài khéo thủ đô trên đôi bờ Tô Lịch, đã đẻ ra đủ loại giấy cần dùng cho xã hội cổ truyền ngày cũ. Giấy lệnh để quan chức viết, giấy hội để sĩ tử đi thi là mặt hàng của Bưởi. Giấy bán thực tốt là mặt hàng Hồ Khẩu



Làng Hồ làm giấy thực nền



Chợ Bưởi lại có cô tiên bán hàng


Giấy sắc rồng vờn mây long ám, bền dai mấy trăm năm không nát, độc quyền vua dùng viết sắc lại là mặt hàng độc quyền của họ lại làng Trung Nha cùng xã Nghĩa đô làm giấy: 



Trung Kính thì lễ vàng hương


Và xuôi sông tô xuống nữa, tới Cầu giấy, tới vùng An Hoà vừa có nghề dệt, vừa có nghề giấy, nghề đó đã in vào địa danh " ngõ làm giấy " ( chỉ tác hạng) từ đời Lý và cái cầu bắc qua sông Tô, Cầu giấy cho đến bây giờ. ở đây lại chỉ chuyên làm giấy moi, giấy phèn, giấy bồi, giấy ngòi pháo....


Một dòng sông Tô, bốn trung tâm làm giấy, và dù trong bối cảnh ngày xưa mà cũng đã có phần chuyên hoá, không phải chuyên vì thổ ngơi, nguyên vật liệu địa phương sẵn có, mà chuyên hoá do óc sáng tạo và bàn tay khéo léo. Và đó là một điều thật đáng quí của ngày qua.


Ven đô, có những làng chuyên doang một hai mặt hàng, lại có những làng kinh doang tổng hợp đến ba bốn chục mặt hàng, điển hình là Triều Khúc thuộc huyện Thanh Trì. ở đó, có một mặt hàng nổi tiếng: dệt thao, cho thêm duyên dáng cô gái kinh kỳ " nón thúng quai thao", và vì vậy làng mang tên đậm đà sắc thái: Đơ Thao




Làng tôi công nghệ đâu bằng



Là làng Triều Khúc ở gần Thanh Xuân




Quai Thao dệt khéo vô ngần



Là nghề của vũ sứ thần dạy cho....


Cái tự hào cần có, nên có của mỗi địa phương, chan hoà trong niềm tự hào chung của toàn quốc, toàn dân tộc. Thao cũng là một mặt hàng tơ đặc biệt nữa. Song Đơ Thao không chỉ có Thao, mà còn có "chân chỉ hạt bột, y môn", có đệm lông cừu, có thắng đai ngựa, có thắt lưng, khăn mặt, có chổi lông gà, có " tóc rối, lông vịt, mã cò", hoa bằng lông vịt, giỏ tre ấm tích, kẹo mạ, kim hoàn,..v.v...và  ..v.v....


Hơn ba mươi nghệ tân thời


Sĩ nông công cổ mọi người đều hay


Nghề nào cũng khéo chân tay....

Về việc 

nghiên cứu-phục hồi-phát triển 

hội các ngành nghề truyền thống Việt Nam

I-Lời mở

01/- Hội Văn hoá-Văn nghệ Dân gian Việt Nam (VNDGVN) rất hoan nghênh chủ chương của Bộ Văn hoá-Thông tin nhân dịp kỷ niệm 30-4 và 19-5 tổ chức Triển lãm ‘’Hội nghề truyền thống 95’’ tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ- Hà , “nhằm tôn vinh những làng nghề truyền thống, những nghệ nhân (Lão thành) có đôi bàn tay vàng, những tài năng trẻ sáng tạo’’.

Đây là lời giải đúng của phép biện chứng qua lại giữa Truyền Thống- Hiện Đại - Già -Trẻ - Giữ Gìn Tinh Hoa - Vốn Cũ - Sáng Tạo Cái Mới.

Theo tôi hiểu đây là một/những cách triển khai 
Nghị quyết T.Ư Đảng CSVN giữa nhiệm kỳ Đại hội VII: nghiên cứu và phục hồi các ngành nghề thủ công truyền thống. Coi đó là một/các hướng Công nghiệp hóa và hiện đại hoá. 


Chủ trương mang tích chiến lược ở tầm vĩ mô này trong cả nước, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay và làm nức lòng giới Nghệ nhân - Nghệ sĩ Dân gian - già/trẻ, gái/trai, đã/đang/sẽ có tác dụng ‘’vừa lợi nhà, vừa ích nước’’ để họ được hoà cùng các tầng lớp lao động - kinh doanh trí nông công thương khác, góp phần xây dựng một quốc gia 
đa tộc Việt Nam đạt lí tưởng ‘’Dân giàu, nước mạnh. Xã hội công bằng, văn minh’’ trên tầng nền Dân chủ và với 
định hướng xã hội chủ nghĩa.


02/ Đã từng có một/nhiều thời - thời đô hộ - thực dân thuộc địa - do tâm lí tự ti, sùng ngoại. khát khao công nghiệp và mong mỏi ‘’sánh vai Trung Hoa’’ đuổi kịp Tây phương, nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ, nhiều người Việt Nam có phức cảm tự ti (complexe d’ inferioririte) với các mặt hàng ‘’’’: 
 địa,  hoá…những người ấy - phần lớn thuộc tầng lớp ‘’vua quan’’ hay giới ‘’giới thượng lưu’’ - ‘’thị dân Kẻ Chợ’’…
ưa thích và khoe khoang biết dùng ‘’trà Tàu’’, ‘’đồ sứ Tàu’’. Triều đình Lê-Trịnh-Nguyễn chẳng hạn, dù biết phác hoạ ‘’mô đen’’(Model) Việt Nam, song lại ‘’ký kiểu’’ (nhờ các lò sứ Trung hoa sản xuất) cái mà mọi thời người ta có thói quen gọi là ‘’đồ sứ Pháp lam’’- hay Tây dịch thành ‘’blue de Hue’’…hoặc người ta khát vọng ‘’ăn cơm Tàu, ở nhà Tây’’…hoặc người ta thấy ‘’đôi đũa’’ là tầm thường, hình như ăn với ‘’cùi dìa’’ (cuiller), ‘’phóng x(s)ét’’ (fourchette) là có vẻ văn minh hơn, 
Âu hoá hơn…

Thế hệ tuổi 60-70 (như tôi và nhiều quí vị khác) và 
thế hệ trên tôi một nấc nữa, khi nói đến ‘’Hàng  hoá ’’ thì dù ít dù nhiều - vẫn có một sắc thái ngữ nghĩa khinh khi (Sens péjoratif). Lớp trẻ hiện nay cũng có nguy cơ sùng ngoại.


03/ Có lẽ chúng ta cũng không cần/nên ‘’đổ tội’’ ‘’đổ lỗi’’ đó hoàn toàn cho chế độ đô hộ-thực dân, mà có lẽ cũng nên/cần tính đến trình độ Dân Trí - Công Nghệ của người mình khi ấy…và có lẽ cả đến bây giờ nữa…

Có thể có vấn đề nguyên liệu. Sét “cao lanh’’ của “ta’’ không tốt (“xịn’’) bằng “cao lanh sơn địa’’ của Giang Tây Trung Quốc, chẳng hạn thế. Xương gốm - sứ Bát Tràng thuở trước là làm bằng đất nâu đỏ Dâu Canh. GhÌ một mảnh 
“sứ Bát Tràng’’ thế kỉ XVIII ở Hội An- ta sẽ thấy bên ngoài và bên trong  là “men ngà’’ (men trấu), song “xương gốm’’ vẫn là màu đỏ nâu của đất “sét’’- phù sa Nhị Thuỷ…


Có thể có vấn đề Công nghệ (technology) hay 
“Qui trình công nghệ’’!


Làng Bưởi nồi (Đại Bái) xưa thích gò - giát đồng mà không hẳn thiên về ‘’đúc’’ đồng, như tổ tiên Đông Sơn trống đồng ngày trước, hay Quảng Bố (Vó) = Ngũ Xã tràng (gốc 
Hè Nôm-Văn Lâm và chung quanh vùng đó) ngày sau…


Giới “thượng lưu’’ Hoa Hạ có “tư duy viên mãn” (esprit de Plénitude) nên rất trọng sự tinh tế, hoàn thiện, với “qui hoạch “cấu trúc’’ định sẵn, hễ sai “qui cách’’ là “đập bỏ’’ là “trừng phạt’’, nghệ nhân công tượng ở các lò “quan đao (điêu)’’ chẳng hạn. Còn nghệ nhân-nghệ sĩ dân gian Việt Nam làm theo “tuỳ hứng’’ nhiều hơn (ngay từ thời Đông Sơn Sơ sử, nữa kia). Không có (hay không cần có?) bản vẽ thiết kế có sẵn, tuỳ đó mà làm rồi, “muốn ra sao thì ra’’, “lành làm gáo, vỡ làm môi’’, nồi méo cũng dùng, nồi tròn càng tốt, cái gì cũng có “giá’’ của nó! Đôi khi méo mó một chút (do cái mà người Pháp gọi là “faux de Four’’ -lỗi do lò) lại có cái hay riêng của nó, thì đã sao nào ? “Dễ làm khó bỏ’’ là thói quen Việt một thời. Hay, lấy một ví dụ khác, nghề trồng dâu - chăn tằm - ươm tơ - canh cừu:    “Quay tơ ra mắc ra mành

Mắc thì mắc cửi còn mành đan ngang

 (Mắc: sợi tơ nhỏ nhất, mành: sợi tơ to hơn)


Một son anh để đầu hành


Một cục đem bán cho nàng Kẻ Đơ ‘’


(Một son : sợi tơ săn nhưng không có cục, thường màu son bóng, để dệt làm “biên’’hai bên rìa tấm lĩnh Bưởi..., một cục, sợi tơ sẵn có những nốt cục, dùng dệt sồi, dệt thao) Nái-Sồi-Lụa-Là-Sa-The-Gấm-Vóc...tuy đều là các mặt hàng tơ dệt, song lại khác về sắc thái hay/và chất lượng, nào có gì khác giấy bồi, giấy bản, giấy gió lụa, giấy lệnh, giấy hội, giấy sắc rồng v.v...và v.v...

Có thể có vấn đề Thói quen, kiểu người Tây cắt vỏ táo, theo... hướng vào lòng, còn người Việt cắt hướng ra khỏi lòng (“nhỡ quá tay, dao bập vào lồng ngực thì sao?’’); hay một giám định viên gốm sứ có chỉ bảo tôi: Hai cái đĩa sứ nhìn có vẻ giống nhau, lật đáy lên, nhìn các vết xoắy theo chiều kim đồng hồ là sứ Việt/ ngược kim đồng hồ là sứ Hoa, Minh). Cái đó, tuỳ cách “đạp’’ bàn xoay đồ gốm sứ theo hướng nào chẳng hạn...(Tôi nghĩ hẳn là đúng song vẫn cần ghi nhận ý kiến này như một “giả thuyết’’ khoa-kỹ!).


04/- Như Karl Marx và nhiều bậc tiền khu, hậu bối của Ông đã nhận xét: Đô hộ - Thực dân xét theo ý thức và nhìn tổng thể là vô cùng có hại cho nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, do vậy thì phải “vùng lên hỡi các nô lệ ở 
thế gian’’! Tuy nhiên, nhưng mà, như Karl Marx viết trong tác phẩm “Sự thống trị của Anh ở ấn Độ’’ và nhiều tác phẩm khác, chế độ thống trị đô hộ - thực dân lại còn là “công cụ 
vô thức của lịch sử’’(instrument inconscient de l’Histoire) đây các dân tộc bị áp bức- bóc lột vào “quĩ đạo’’ của văn minh cận- hiện đại!


Không phải tự nhiên mà trong sách Bách nghệ tổ sư hay trong truyền thuyết (“vô thức tập thể’’ theo cách nói của Karl Gustav Jung) “tổ sư’’ nhiều nghề của đất Việt phương Nam được ‘’gắn’’ cho là từ phương Bắc, do các vị sứ giả ‘’Đại Việt’’ đi sứ Bắc quốc đem bí quyết nghề về, như (Bùi) Lê Công Hành tổ sư nghề thêu Quất Động hay như Lưỡng Nhữ Hộc được coi là tổ nghề khắc ván in bản, hoặc ‘’xưa hơn’’, ba anh em họ Trần, tổ nghề kim ngân, kim hoàn Định Công từ thời Lý Nam Đế (thế kỉ VI) hay muộn hơn chút ít (đầu thế kỉ VII). 10 ông tổ nghề dệt the của các làng La là từ Trung Hoa đến, khi nhà Minh thất bại trước nhà Thanh (1642). Đó cũng là thời kì Phật giáo Lâm Tế (đời thứ 33 trở đi) có các vị sư Trung Hoa tới Đàng Trong truyền bá Phật giáo, đồ sứ Trung Hoa Quảng Đông ảnh hưởng ảnh hưởng mạnh ở Đàng Trong.

Dù đúng dù sai Lịch sử, đấy vẫn là Hiện thực dân gian, mà nói như học giả Pháp (xem, chẳng hạn A.Varagnac hay H.Poirier..) cái Folklore-trí tuệ dân gian ấy có thể ‘’thực mà không thật’’ (vrai mais non réel)! Nghề thêu ‘’bô-đê’’, nghề trồng hoa ‘’dơn’’ (glaieul), xu hào ‘’súp-lơ’’ ở ta…đâu có tách rời 80 năm Pháp thuộc. Kể cả sơn dầu hiện đại...


II. Lịch sử và hiện trạng  


01/- Cái hằng số lịch sử là, cho đến nay, nước ta vẫn thuộc phạm trù văn minh nông nghiệp (nói rõ hơn: 
xã hội trồng lúa (Rice-growing society).


Nhìn theo kinh tế, bây giờ người ta khá dễ dàng thống nhất về diễn trình lịch sử nhân loại qua 4 chặng :


- Thu Lượm


- Nông nghiệp (trồng trọt + chăn nuôi)


- Công nghiệp (ở phương Tây từ XVII-XVIII)


- Hậu công nghiệp - hay có những cách gọi khác (Công nghiệp mới, Tin học...ở phương Tây và một số nước lãnh thổ phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Singapore, Đài Loan...)


02/-Có Con Người là có văn hoá và có sản phẩm văn hoá, trong đó có các sản phẩm thủ công.

Theo một vài tài liệu khảo cổ học, ngay từ thời Tiền sử Đá Cũ (từ hàng triệu đến hàng vạn năm cách ngày nay), đã có ít nhất 12 nguyên liệu được dùng trong các sản phẩm của con người mà nay gọi là “sản phẩm thủ công’’.


Ví dụ như :


- Đá, đất (thổ hoàng...)


- Tre-M©y-Song...


- Gò các loại


- Xà Cừ (vỏ trai ốc...)


- Xương


- Sừng 



- Da (vỏ động-thực vật)…

Từ thời Đá cũ qua thời Đa mới (hàng vạn năm)…sang thời Đồng - sắt (mấy ngày năm)… hàm lượng nguyên liệu ngày càng mở rộng (đúc đồng và đồng thau, rèn sắt, gang thép…), từ nguyên liệu tự nhiên đến nguyên liệu bán sứ tráng men, hợp kim đồng, chì-thiếc của trống Đông Sơn… cho đến nguyên liệu tổng hợp (như plastic…) hiện nay…


F. Engels, sau đó nhiều nhà khảo cổ - như Gordon Childe coi sự xuất hiện nghề nông - kèm theo nghề gốm (10.000-6.000 cách ngày nay) là một cuộc cách mạng: cách mạng Đá Mới.


Đến thời đại Sơ kì Kim khí (đồng - đồng thau - sắt 6.000-3/4.000 năm cách ngay nay) lại là cuộc cách mạng khác: cách mạng nhà nước…Hengels nói “Khi người ta nung chảy đồng thì cũng nung chảy luôn cả xã hội cộng đồng nguyên thuỷ’’!


F.Engels và nhiều học giả trước/sau cũng cho đó là thời đại chuyên biệt hoá (spécialesation) nghề thủ công với nghề nông rồi sự ra đời của đô thị (“cách mạng đô thị’’) với 
sự chuyên biệt hoá nghề sĩ - nông - công - thương là  
“tứ dân’’ của xã hội nông nghiệp Đông ¸.

Làng Việt Nam chủ yếu là làng của tiểu nông mà sau đó hay đồng thời với nó cũng là sự chuyên biệt thành: 


- Làng ruộng


- Làng vườn (như ở Nam Bộ, xem “Văn minh miệt Vườn’’ của Sơn Nam).


- Làng Nghề (Bát Tràng, Triều Khúc…)


- Làng Buôn như Đồng Kỵ, Đa Ngưu, Đình Bảng, Phú Thị…


- Làng Chài (các vạn chài ven sông, ven biển).


03/- Có Làng, có quan hệ liên làng (qua chợ tổng, chợ bến, lễ hội chung Thần - thánh nhiều làng…) và cũng có những quan hệ siêu làng gắn cá nhân - họ hàng-xóm làng với vùng miền và đất nước.


04/- Đô thị- Kẻ Chợ - Kinh đô - Thủ đô xuất hiện thì sẽ là nơi hội tụ người tài, nghề hay, nghề giỏi, với vành đai làng nghề.


Hà  có các “làng nghề‘’, ven đô như the La, lĩnh Bưởi. “Sù Ga thì giỏi chăn tằm’’, gốm Bát Tràng (Sử biên niên ghi từ thế kỉ XIV) giấy Yên Hoa, Bưởi…


Vùng Huế có các phường đúc (Long Thọ), có ‘’nón bài thơ’’, làng sơn, làng khảm gỗ với các chợ Song, Sãi, Sịa, Sình.


Vùng Hội An có làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng Yến sào Thanh Châu…


Có hội tụ và có lan truyền.


Có cái nôi sinh và cái ngoại sinh được hội nhập vào văn hoá Việt Nam. Để tạo nên truyền thống “khéo tay hay nghề đất lề kẻ Chợ’’, “ngát hoa thơm hoa sói hoa nhài, khôn khéo thợ thày kẻ Chợ’’…v.v...


Hội Văn nghệ Dân gian Hà  chẳng hạn đã tách cái tổng thể ‘’một là ba’’ ‘’ba là một’’ ra thành 3 bước nghiên cứu , cũng về cơ bản là 3 thời kì lịch đại (diachromic) là:


- Ngành nghề.


- Làng nghề.


- Phố nghề.

“Khu phố cổ Hà ’’ bao gồm nhiều phố nghề. Phố Hàng Đào ‘’nhuộm điều’’, phố Hàng Bạc đúc bạc, làm đồ trang sức Kim Ngân, phố Hàng Lam (Hàng Ngang) nhuộm lam, phố Hàng Vải Thâm, phố Phúc Kiến hội tụ dân: Ai về Đông Tỉnh, Huê Cầu - Đông Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm.

Rồi nào là phố Lò Rèn gốc Canh Diễn, phố Hàng Sơn rồi phố Chả cá Lã Vọng gốc Hải Dương, phố Hàng Mành gốc ‘’Rừng mành Tam Đảo’’ (Hà Bắc), phố Hàng Quạt gốc Đào Quạt- Thiện Phiến, Hưng Yên.

05- Đã có nhiều chỉ thị và văn bản pháp qui nhằm khuyến khích phục hồi và phát triển các ngành nghề, từ chỉ thị của Uỷ Ban Nhân dân Hà  số 3234 QĐ/UB ngày 30/8/1993, Điều 11: ‘’Khuyến khích phục hồi và phát triển các ngành nghề thủ công mĩ nghệ dân gian truyền thống đã có trên địa bàn phố cổ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế 
xã hội và khuyến khích các hoạt động kinh doanh, dịch vụ 
du lịch văn hoá…Hay chỉ thị 25/TTg của Thủ Tướng Chính phủ ký ngày 19/01 năm 1993, Điều 3: ‘’Đầu tư 100% cho việc sưu tầm, chỉnh lí, biên soạn, bảo quản lâu dài, phổ biến các sản phẩm văn hoá tinh thần…. Giữ gìn các nghề thủ công truyền thống…”, đến mới nhất là Nghị quyết 6 về các vấn đề văn hoá, văn nghệ theo nghĩa rộng rãi của các khái niện này.

07/- Các chủ trương chính sách của Đảng CSVN và 
Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam cũng phù hợp với 
chủ trương của tổ chức UNESCO (mà Việt Nam là một thành viên) về việc ‘’Bảo tồn và phát triển Di sản văn hoá hữu thể, và vô thể’’ trong đó có cả một chương trình ‘’Đề án khôi phục các làng nghề thủ công’’(3-1994).

08/- Bộ Văn hoá TT, được Chính phủ và Quốc Hội 
góp ý thông qua có cả một chương trình ‘’chống xuống cấp và tôn tạo di tích’’ 94-95.

Có nghĩa là chúng ta và cùng chúng ta UNESCO thức nhận việc suy thoái của nghề - làng nghề- phố nghề với rất nhiều nguyên nhân. Đó là sự biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội, biến động về chính trị kinh tế, tôn giáo, biến đổi môi trường. Đó là sự ‘’thờ ¬’’ của một bộ phận giới trẻ với di sản truyền thống của tổ tiên, một việc quá chạy theo đồng tiền và kinh tế thị trường rồi ‘’quên mất’’ mặt mỹ học của sản phẩm 
thủ công. Đó là tâm lí vọng ngoại, đã nói ở trên, nguy cơ đứt gãy truyền thống khi các lão nghệ nhân- nghệ sĩ dân gian đã và đang ‘’ra đi’’, đem theo mình cả một Di sản văn hoá dân gian với nhiều ‘’bí quyết’’(knowhow) nghề nghiệp: men rạn, mộng gỗ đóng bén… và…

III/-Khuyến nghị:

01/-Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam chia xẻ trách nhiệm với Bộ Văn hoá Thông tin và Hội đồng TƯ Liên minh các HTX về việc thực hiện đường lối nghiên cứu và phục hồi các ngành nghề- làng nghề- phố nghề thủ công của ĐCSVN.

Hội VNDG Việt Nam vô cùng hào hứng được biết trong và sau Hội nghề truyền thống 95 này là sự khen thưởng- cả tinh thần và vật chất các sản phẩm có giá trị của từng làng nghề, kết thúc Triển lãm (19-5) một “Câu Lạc Bộ Làng nghề Việt Nam’’ sẽ được thành lập để tiếp tới ra mắt một “Hội nghề truyền thống Việt Nam’’.

Chúng ta chia sẻ “nỗi đau tâm hồn’’ của nhiều cụ nghệ nhân khi chuyển đổi từ Hội mĩ thuật sang Hội nghệ sĩ tạo hình để cho các cụ “ra dìa’’ và bơ vơ. CLB nghệ nhân cố gắng “vực’’ lên rồi cũng nhạt dần…Hội VNDGH Việt Nam xin tự nguyện làm thành viên tập thể và cá nhân của CLB làng nghề Việt Nam rồi Hội nghề truyền thống Việt Nam.    

Chúng tôi đã và đang có những khuyến nghị cụ thể, tóm tắt như sau:

02/- Tổ chức 01/những trung tâm tư liệu, sưu tầm. Lưu giữ rồi nghiên cứ tư liệu hữu thể (đã được hữu thể hoá bằng ghi âm, băng hình…) về ngành nghề - làng nghề thủ công và tiến tới khuyến khích việc xây dựng các mini - bảo tàng thủ công ở từng làng - vùng thủ công truyền thống hay/và bảo tàng thủ công cho cả nước. Tôi đã thấy ở Australia, ở Mỹ…người ta từng bảo tàng  cái “đó’’ và cái “lờ’’, cái “lưới dệt’’ của thổ dân. Liệu chúng ta có làm nổi việc đó  với thổ cẩm Tày Cao Bằng, phà Thái Tây Bắc, cặp váy Mường, khố váy Tây Nguyên, xà tích, bình vôi quả đào chạm bạc, lệnh-cồng-chiêng-Bưởi-Vó (Hà Bắc). Lư-đỉnh đồng Huế, Phước Kiều (Quảng Nam), Gốm-sứ Bát Tràng Thổ Hà, Phù Lãng, Hương Canh, Phước Tích, Thanh Hà, Biên Hoà, Sông Bé…?

Trung tâm Văn hoá Việt Nam của Đại học QG Hà  đã cùng các học giả địa phương Quảng Trị phát hiện một bãi di tích với hàng ngàn bình vôi các loại, gắn liền với tục lệ và nghi thức trầu cau trội vượt ở vùng  Đông Nam á và tôi đã ‘’xui’’ Bảng tàng Quảng Trị hãy có riêng một gian Bảo tàng bình vôi độc đáo nhất nước, như ông giám đốc triển lãm 
văn hoá Lưu Duy Dần đã định vị triển lãm ‘’Hội nghề truyền thống 95’’ này là một ‘’triển lãm độc đáo’’ (xem báo Hà  mới số ra ngày thứ 2-8/5/1995, báo Nhân dân số ra ngày thứ 7-6/5/1995).

03/-Tiếp theo Hội thảo này, chúng ta nên tổ chức ‘’CLB làng nghề’’ hay/và ‘’Hội nghề thủ công truyền thống’’ (nay UNESCO gọi thủ công nghiệp là Công nghiệp truyền thống - Tradational industy), các cuộc hội thảo - đối thoại tay đôi nghệ nhân - nghệ sĩ dân gian - nhà nghiên cứu hay tay ba (thêm các nhà quản lí - quản trị - lãnh đạo).

Khi Hội VNDG Hà  đoạt giải Nhất về đề tài Ngành nghề -  Làng nghề - Phố nghề - Sở VHTT và Hội VN Hà Tây đoạt giải ba về ‘’Hà Tây Làng nghề - Làng văn’’, khi nghiệm thu các đề tài này, giáo sư Vũ Khiêu - Chủ tịch Hội đồng và nhiều học giả thành viên khác đã tỏ ý tiếc về sự khiếm diện của các nhà quản trị khinh doanh để chúng ta cùng bàn bạc với nau về những “lối ra’’ (issues) của ngành nghề - làng nghề - phố nghề cùng với các sản phẩm phổ thông truyền thống.

04/-Cần tổ chức thường xuyên Đấu xảo lối mới - thi tay nghề như nhiều lễ hội xưa tổ tiên ta tổ chức thổi cơm thi, 
dệt thi giữa cù lao, ao hồ và /phải cần đặt các giải thưởng hàng năm hay/và 5-3 năm cho các nghệ nhân-nghệ sĩ dân gian, truyền thống thờ cúng-sùng bái tổ tiên trong đó có Bách nghệ tổ sư, như các Bà chúa Lụa Hà Tây, nghề In mộc bản xứ Đông, nghề dệt chiếu cói xứ Nam… Đó là những nhân vật lịch sử và đó cũng là những nhân vật biểu trưng đa dạng… 

05/-Chúng ta cũng cần tổ chức các lớp huấn luyện 
ngắn hạn - trung hạn - hay dài hạn để ‘’truyền nghề’ cho lớp trẻ. Làm hồi sinh lại, nâng cao vị thế và tác dụng của các trường dạy nghề, trường PTTH vừa học vừa làm vậy. 
Việt Nam với chủ trương chiến lược ‘’đổi mới’’, ‘’mở cửa’’ muốn làm ‘’bạn với các nước’’ cũng đã/đang và sẽ cần làm như vậy.

06/- Chúng ta đã/sẽ tổng kiểm kê và đưa ra các ‘’catalogue(s)’’ về kho báu Quốc gia sống động (living national Heritage khái niện của UNESCO) - các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian lão thành để qua sự giúp đỡ của Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong ngoài nước, các đấng bậc đó có thể truyền đạt yếu quyết (knowhow) cho các thế hệ sau.

07/- Với chính sách “đổi mới’’mở cửa, làm bạn với tất cả các nước’’ của Nhà nước ta thì cần có những thể chế (institutions), thể lệ - qui định (regulations) cụ thể cho ngành nghề - làng nghề thủ công, ví dụ như “vùng nguyên liệu’’(cây sơn, cây dầu rái…), thiết bị thủ công mới (nhập )- thuế sản phẩm-cửa hàng-tiếp thị trong ngoài nước (khuyến khích xuất khẩu), thu nhập của nghệ nhân. Ai tài phải có thu nhập cao là lẽ “thường tình’’ mà có lúc ta bị rơi vào “chủ nghĩa bình quân’’ thời bao cấp xa xưa lắm…

08/- Cần phát triển ngành du lịch văn hoá cao đến những làng nghề - vùng nghề truyền thống của cả nước: Như vậy là:Phục hồi các hoạt động thủ công truyền thống cần hơn là phục hồi các làng nghề.

09/-Còn một số vấn đề cụ thể khác như:


- Tìm nguồn vốn.


- Tìm ‘’Mạnh Thường Quân’’trong ngoài nước hỗ trợ hai chiều cho cac hoạt động cụ thể về huấn luyện, về nguyên liệu, phục hồi, cải tiến chất lượng các nghề thủ công khác nhau, nghiên cứu vai trò phụ nữ - thiếu niên trong các nghề thủ công truyền thống gia đình.

10/- Làm được vậy là, qua ngành nghề - Làng nghề - Phố nghề, chúng ta thực hiện được Chiến lược Xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến mà vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc dân gian.    

Có một học giả Phương Tây từ đầu thế kỉ này đã cho rằng: Người Việt Nam không giỏi về cải tiến công cụ thủ công - nông nghiệp nhưng trình độ ‘’khéo tay hay làm’’ thì đáng xếp vào loại thứ nhất nhì Đông Nam á và Thế giới.

Thăng Long - Hà  

với làng nghề - phố nghề

của cả nước - vì cả nước

01. Có con người đứng thẳng (Homo esectus) với khối lượng sọ não ngày càng phát triển từ khi còn là vượn hình người, với bàn tay được tự do, được giải phóng khỏi chức năng di chuyển, con người bắt tay vào lao động và nói như F. Engels (xem Phép biện chứng của tự nhiên), chính là nhờ lao động mà con người thực sự trở thành người.

Chân ĐI, đi ban đầu là để kiếm sống, hái lượm, săn bắt và như thế đi cũng tức là làm. Vừa đi vừa làm, vừa làm vừa học đầu óc mở mang dần... Muốn hái lượm, săn bắt có hiệu quả thì phải bắt tay chế tạo công cụ, dụng cụ rồi tiến lên chế tạo những máy móc thô sơ (cung tên, bẫy săn thú). Làm ra cái ăn,  dùng vò cây, lá cổ, lông chim thú làm ra cái mặc, dùng tranh tre nứa lá, thân cây làm ra cái ở (lều, lán...), dùng thân cây khoét rỗng hay ken buộc các thân cây bương nứa lại với nhau làm ra thuyền bè đi lại trên sông nước bổ sung cho đi bộ. Thế là nhờ tay, chân nhờ trí tuệ bước đầu biết trừu tượng hoá, mô phỏng tự nhiên, biết tưởng tượng, hình dung hình dáng, công cụ, dụng cụ con người bước đầu thoả mãn một số nhu cầu vật chất cơ bản rồi từ đó và qua đó thoả mãn một số nhu cầu tinh thần (nhảy múa quanh đống lửa tập dượt cảnh đi săn, lượm hái). ý thức phát triển, ngôn ngữ - những tín hiệu bằng cử chỉ, bằng phát ra âm thanh - cũng phát triển theo

Thủ công ra đời từ đó, từ thuở bình minh của lịch sử loài người.

02. Nhưng muốn cho việc thủ công ngày càng chuyên hoá “khéo tay hay làm” và phân lập thành những nghề thủ công thì tất yếu phải có sự “phân công lao động tạm thời”. Khảo cổ học đã tìm thấy một số “công xưởng chế tác đá” từ cuối thời đá cũ và nhất là từ thời đá mới, hàng vạn năm cách ngày nay.

Từ thời đại thu lượm, phát triển tổ tiên ta bước vào thời đại Nông Nghiệp: Trồng trọt - Chăn Nuôi. Cư dân trồng trọt tách khỏi cư dân chăn nuôi du mục. Đấy là một sự phân công lao động xã hội quy mô lớn.

03. Rồi ta bước vào thời đại Kim khí với các nền văn minh nông nghiệp lớn nhỏ.

Nhiều nghề thủ công đã hình thành và phát triển vững chắc và dần dà với nét văn minh đô thị, nhiều nghề thủ công ấy đã tách khỏi nghề nông. Đấy lại là một sự phân công lao động xã hội quy mô lớn mới nữa, vẫn theo tư tưởng của F.Engels (Xem Nguồn gốc của gia đình, của chế độ của tiêng và của nhà nước, chương IX).

Có thể kể một số nghề thủ công có căn cước sớm nhất từ thời đại đá mới và sơ kỳ thời đại kim khí vạn ngàn năm trước:

1. Nghề làm đồ Đá - và sau này có nghề làm đồ đá quý được phân lập ra (ngọc mã não, ngọc bích, hồng ngọc, ngọc hổ phách (có) nguồn gốc từ nhựa thông hoá thạch).

2. Nghề làm đồ gốm, từ đồ gốm thông dụng: đất nung, sành rồi tiến lên bán sứ, sứ. Kể thêm nghề thuỷ tinh rồi với gạch ngói có thêm nghề nề.

3. Nghề Dệt. Dệt vải đay, gai, rồi vải bông, rồi dâu tắm và dệt lụa là sa the - gấm - vóc.

4. Nghề Gỗ: làm nhà , làm giường phản, bàn ghế... để “mộc” rồi chạm trổ, sơn then... làm đẹp thêm, phong phú thêm cuộc đời. Chạm, rồi khảm xà cừ.

5. Nghề đúc đồng

6. Nghề rèn sắt

7. Nghề kim ngân: vàng, bạc, đá quý...

vv... và... vv...

Có Nghề, có Thày và trên Thày - các vị “Bách nghệ tổ sư” và có “Thợ”.

04. Các nghề thủ công phát triển. Giao lưu đấu tranh. Chọn lọc và từ bên trong các làng Nông đã hình thành các phường thợ và với diễn trình lịch sử, có sự phân lập thành các làng nghề.

05. Và, như một tất yếu lịch sử, khi hình thành các thị tứ, thị xã, thị trấn, đô thị...theo một quy luật tổng quát: “Hội tụ - Đua chen - Giao Lưu - Kết tinh - Lan toả” (chữ dùng của GS. Trần Quốc Vượng, nhà Hà  học hàng đầu của Việt Nam) đã và sẽ hình thành các làng nghề tinh lọc ở ven đô và các phường nghề - Phố nghề ở  đô.

Thành phố Nam Định chẳng hạn có các phố mang tên Hàng Nâu, Hàng Nón, Hàng Tiện, Hàng Cấp (Dột)... và theo thống kê bước đầu, thủ đô Hà  có hơn bốn chục phố mang tên Hàng, ngoài Hàng Thịt, Hàng Giò, Hàng Cá, Hàng Chả Cá, Hàng Cháo, Hàng Bột, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Đường.... gắn bó với văn hoá ẩm thực Hà  là các phường, các phố gắn bó với nhiều nghề, nhiều mặt hàng thủ công truyền thống: Hàng Tiện, hàng Giấy, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Đồng, Lò Đúc, Lò Rèn, Hàng Đồng, Hàng Thiếc, Hàng Mã, Mã Vĩ, Hàng Mây (Mã Mây), Hàng Buồm Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Lọng, Hàng Da..vv.

06. Ai trong chúng ta đều biết: Nước ta có truyền thống “bốn ngàn năm văn vật” nếu chỉ kể từ thời đại các vua hùng dựng nước, Thăng Long - Hà  có truyền thống “ngàn năm văn vật” nếu chỉ kể từ đời đức Lý Thái Tổ - Công Uẩn quyết định dời đô từ thành Hoa Lư ra thành Đại La mùa thu năm Canh Tuất (1010) để từ đó hình thành - thủ đô mang tên Thăng Long thành - Thành phố rồng bay.

61 phường của Thăng Long thời Trần, 36 phường của Đông Kinh thời Lê với chừng ấy và hơn chừng ấy “phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ” (ca dao cổ). Để, trên diễn trình lịch sử, với quy luật “Hội tụ - Giao Lưu - Kết tinh - Lan toả” như đã nói ở trên, Thăng Long - Hà , trung tâm đất nước “trái tim của cả nước” “đô thị đứng đầu” (nghĩa chữ thủ đô) của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... của cả nước, đã hình thành truyền thống nếp sống thanh lịch, “khéo tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ”, “ngát thơm hoa sói, hoa nhài, khôn khéo thợ thày Kẻ Chợ”...

07. Lịch sử đất nước có lúc thăng, lúc trầm.

Lịch sử Thăng Long - Hà , lịch sử thủ công nghiệp Việt Nam - Hà  cũng vậy.

100 năm qua, do giao lưu quốc  - quốc tế, ở Hà  có nhiều nghề thủ công mới ra đời. Nghề thêu ren-đăng ten, nghề “khâu đằm”, nghề may Âu phục, len dạ, tuýt-xo, có trài Hàng Hoa, gánh hàng hoa rồi cửa hàng hoa với muôn hồng ngàn tía hoa dơn, hoa tuy-líp, cẩm chướng, păng-xê... thêm nhiều trung tâm sản xuất và cửa hàng mây tre đan, cửa hàng vàng bạc, đồ gỗ chạm, cửa hàng thuỷ tinh - pha lê, làng và cửa hàng cắt tóc, uốn tóc, dội đầu, mát-xa bền nghề “tẩm quất” cũ... Nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan  - chủ quan, cũng trong thời gian ấy, phố phường Hà  đã mất đi một số phố mang tên “Hàng” hay nay có còn là chỉ còn cái tên phố cũ mà thôi. Dù “Thăng Long thành hoài cổ” như lời thơ Bà Huyện Thanh Quan, dù xa Thăng Long nhiều chục năm đến ngày trở lại Nguyễn Du ngơ ngác “quên lối phố xưa” bởi:

Thiên niên cự thất thành quan đạo

Nhất phiến tân thành một cố cung

(Lầu gác ngàn năm thành đường cái

Một toà thành mới mất cung xưa)

Dù Văn Cao viết khúc vãn ca: “Thăng Long thành xưa, Thanh Long ngày nao... Bao năm qua, các chốn cũ đã mất hết dấu tinh anh...” thì “cuộc đời vẫn là thế, vốn là thế... Vô thường!

08. Đảng Cộng Sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác - Lênin sáng tạo, với tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn từ lâu, đặc biệt từ thời đổi mới, chủ trương bên cạnh sự nỗ lực sáng tạo cái mới xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến hiện đại vẫn ra sức giữ gìn và phát huy tinh hoa. Di sản văn hoá truyền thống để văn hoá Việt Nam luôn luôn mang đậm đà bản sắc dân tộc. Trong di sản văn hoá chung của dân tộc dân gian, có di sản văn hoá nghề thủ công với làng nghề - phố nghề cổ truyền.

Mờy năm qua, Bộ Văn hoá Thông tin đã quyết định thành lập Câu lạc bộ Làng nghề truyền thống nằm trong khuôn viênc trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, đã tổ chức nhiều cuộc Hội thảo về Nghề - Làng nghề - phố nghề, nhiều cuộc triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống... nhằm từng bước phục hồi, xây dựng mới các làng nghề - phố nghề tồn tại từ thuở xã xưa.

09. Và hôm nay, tiến tới kỷ niệm 990 năm rồi 1000 năm Thăng Long - Hà , lãnh đạo Bộ Văn hoá Thông tin đã tổ chức và tài trợ cho việc biên doạn cuốn “Làng nghề - Phố nghề Thăng Long - Hà ” coi như một món quà nhỏ dâng lên ban thờ các vị tổ sư các nghề, dâng tặng các cụ, các bác nghệ nhân dân gian cùng toàn thể nhân dân Hà  và cả nước.

Việc biên soạn cuốn sách có phần vội vàng chắc không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mong được các vị lượng thứ và góp ý bảo ban.

Xin chân thành cám ơn!

Văn hoá ẩm thực Việt Nam

Từ kẻ quê đến kẻ chợ, từ nông thôn đến thành phố, từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp , từ lao động thủ công đến kinh tế tri thức.

01. Người ta có thể tiếp cận nền ăn uốngViệt Nam từ nhiều hướng, chẳng hạn, từ ngả đường.

+ Dinh dưỡng học-  Sinh học.

  
 Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, từ cuối thập kỷ 50 đầu thập kỷ 60 đã suy nghĩ đến việc cải thiện bữa ăn, thức uống của người dân Việt Nam- mà đa số lúc đó là nông dân nghèo ở các làng quê - nên đã trực tiếp chỉ định GS- BS từ giấy - Khi ấy là đại tá phó cục trưởng cục quân lương Tổng cục Hậu cần đứng ra xây dựng viện dinh dưỡng học. GS- BS Viện trưởng Từ Giấy ít lâu sau đã nêu lên công thứcVAC nổi tiếng, sau GS lại đẩy lên thành hệ sinh thái VAC và được các cố Tổng Bí thư  Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh rất khen ngợi.

+Y học- Y tế.

 
  Nhiều đồ ăn, thức uống cũng là thuốc thang, để chữa bệnh và phòng bệnh. Người ta khá lạ lùng và cũng có người tỏ ý nghi ngờ cuốn Nữ công thắng lãm là cuốn sách nói về " nữ công "  ( nấu ăn )  của Y thánh Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác. Khoa học ( và tác giả đích thực thì có thể ( và nên ) nghi ngờ, song mối quan hệ hữu cơ giữa ăn uống và y tế y học thì không thể nghi ngờ. Tôi uống một ly rượu linh chi, ăn mộy bát xúp nấm linh chi của trung tâm công nghệ sinh học thực vật  viện di truyền nông nghiệp thì tôi có ý thức rằng: đấy vừa là thưởng thức một món đồ ăn thức uống mà xưa kia Vua chúa mới được hưởng, vừa là chữa bệnh " thận âm hư  -  can hoả vượng" mà các thầy đông y đã chẩn đoán cho tôi và nay được viện, được trung tâm công nghệ sinh học thực vật tại hội chợ triển lãm nàychỉ dẫn. OK !  " vừa là ...vừa là" thì có phải là mắc lỗi chính trị- triết học nhị nguyên phi mác xít đâu ! 

+ Tôi và bạn bè trong CLB văn hoá ẩm thực VN-HN của hội VNDG VN lại muốn tiếp cận  ăn uống ở những khía cạnh văn hoá- nghệ thuật của nó. Đó cũng là định hướng của tạp chí VHNT ăn uống được xuất bản đều kỳ và nay tăng kỳ 1/ 2 tháng/ lần dưới cái  " mũ "  của Hội VHDG VN nhưng thực tế do ngài Hoàng Tùng- Nguyên Bí thư TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ nhiệm và ngài Lê Xuân Đồng - Nguyên phó trưởng ban tuyên giáoTƯ làm Tổng biên tập. Gọi đó là định hướng nhân học văn hoá ( cultu ral Anthoro  pology ) thì cũng được thôi . Xin đừng quá câu nệ câu chữ !


Hiện nay - nghĩa là vài năm trở lại đây- HộiVHDG VN và các tỉnh thành- chi hội đã xuất bản hàng chục đầu sách về văn hoá ẩm thực mang bản sắc dân tộc, bản sắc vùng -miền, bản sắc địa phương như VHÂT HN, văn hoá ẩm thực Huế, Hội An, bánh tráng phơi sương tây ninh....Tôi cũng biết khá rõ ở các Đại học Hà  , các viện nghiên cứu của trung tâm KHXH& NV quốc gia...đã có hàng chục luận văn cử nhân, thạc sĩ, luận án tiến sĩ về văn hoá ẩm thực kinh bắc, Nam Đinh, Thanh Hoá, nghệ an, Hà ...


Chúng ta đã "tụt hậu " với thế giới tiên tiến - hiện đại về việc nghiên cứukhoa học văn hoá ẩm thực và chúng ta đang cố vượt lêntheo một quy luật gọi là " Lợi thế của người đến sau" mà nhiều khi người ta hay dùng các từ hơi "rùng rợn" như  " đi tắt" ( có thể bị hiểu lầm là " đi ngang về tắt" ) " Đón đầu" ( có thể bị hiểu lầm là núp nấp ở  " Đầu đường xã chợ" ? )


02. Gần như,cho đến nay, trên diễn trình lịch sử nhân loại, tuyệt đại đa số cá nhà sử học- nhân học- xã hội học...đã đồng ý phân kỳ cái tổng thể lịch sử ấy thành chặng đường- lấy lối sống KT- VH- XH làm trung tâm- là:

     
02.1- Thời đại thu lượm    (Collecting)



Hái lượm  ( thực vật+động vật nhỏ).



Săn bắt/ bắn (động vật lớn).

  Và trong điều kiện sinh thái nhiệt- ẩm- gió mùa của Việt Nam và đông Nam á  thì



Hái lượm vượt trội hơn đi săn.



Gia đình  + nhóm địa phương là đơn vị XH hơn là  bộ lạc

  Việc dùng lửa  ( tự nhiên) và làm ra lửa( nhân tạo, qua ma sát hai cụcđá sỏi, ma sát giang tre....) là một bước ngoặt lớn của lịch sử, như  F.Enghennói, là cái mốc chuyển từ " ăn sống nuất tươi" sang ăn " tái - chín - nướng", từ động vật thành người ( ngoài nhân tố tinh thầnXH " cấm loạn luân" và phần cộng đồng thành 2 nửa rồi 4,8,16...)


2.2- Thời đại nông nghiệp 


Từ 1949, từ kinh nghiệm điền dã otrung Cận Đông, Gordon  Childe nhà KCHAnh gốc úc đã nêu lên khái niệm  " Cách mạng Đá mới ", nói rộng ra là cách mạng nông nghiệp với sự xuất hiện của trồng trọt và chăn nuôi, một bước tiến lớn làm ra sản phẩm nông nghiệp, không hoàn toàn phụ thuộc vào môi sinh tự nhiên nữa. 


ở Việt Nam và đông Nam ¸ - vẫn do điều kiện sinh thái- môi trường- thì ở chặng đường này trồng trọt trội vượt hơn chăn nuôi . Chăn nuôi Gà- Lợn - Chó- Trâu - Bò là " KTphụ": Chó giữ nhà, Trâu- Bò = sức kéo cày bừa nông nghiệp, gà để hiến  sinh khi giỗ chạp, khi thết khách, lợn, bò khi nhà- làng có "Đám" - Đám ma, đám cưới, đám hội. Xưa có câu thành ngữ  "Cãi nhau như mổ bò" chứng tỏ việc mổ bò là hãn hữu. Trâu ở miền núi cũng dùng để làm lễ hiến sinh, cúng Yàng hơn là làm nông nghiệp.


03. từ đó, ngay từ đầu thập kỷ 80 , tôi đã nêu lên cái công thức của bữa ăn thường ngày của người Việt Nam, theo cái nhìn sinh thái - nhân văn là: 



Cơm + rau + cá

 Trong đó, cơm không chỉ có nghĩa là gạo nấu, dù tẻ hay nếp, mà còn bao gồm cả ngô, khoai, sắn...theo nối nghĩ của nông dân: 



Được mùa ( lúa ) chớ phụ ngô khoai



Đến khi đói kém biết ai bạn cùng!

  Người tiểu nông Việt Nam- nhất là ở châu thổ Bắc Bộ về mặt nào đó vẫn biết " lo xa " , được mùa lúa thì ăn cơm gạo nhiều hơn, lại còn biết chế biến thành bánh ( quà bánh) như bánh đa, bánh đúc và nhiều loại bánh quà khác: 



Chị em ta bánh đa - bánh đúc



Chị em nó lục đục đánh nhau

  Khoai- ngô- sắn cũng có thể là lương thực chính ở nơi này, lúc nọ nhưng cũng có thể là quà, bánh: Ngô nướng- Ngô luộc, khoai nướng- Khoai luộc, sắn lùi ( qua lửa) sắn luộc ở nơi khác, lúc khác. Do vậy mà từ thập kỷ 60, tuy mối bận tâm chính là ruộng lúa nước song nó về cơ bản không phải là nông nghiệp độc canh lúa ( Monoculture ) mà vẫn là một nền nông nghiệp đa canh (Polyculture ).


ở vùng thung đồi, các tộc thiểu số và người kinh Việtvẫn có nà và nương dãy. ở châu thổ vẫn có ruộng lúa, bãi râu, bãi sắn, nương ngô, vẫn có vườn với " hệ sinh thái phồn tạp" ( genera- LiJed  Eco- system ) gồm các loại cây ăn quả, các loại rau...


Và thuỷ sản- gọi tóm tắt là cá- thì có vô vàn các tiểu hệ sinh thái, với ao,hồ, đầm, lạch, sông ngòi ( chưa kể vùng ven biển " ra khơi vào lộng" ) với đủ loại cá, cua, ếch, tôm, tép, baba, nghếùo ốc hến... ấy là chưa kể các giống loài tự nhiên khác như các loại bò sát ( rắn, tắc kè, thằn lằn...), chim ( " chim trời, cá nước"), thú ( thú nhà, thú hoang) xưa có rừng nhiều, từ vùng biển và ven biển qua vùng châu thổ đến vùng Rừng Núi ( Núi xưa cũng là Rừng). Tất cả, kể cả tổ ong, trứng kiến đều có thể biến thành thực phẩm.


Đa dạng sinh học ( Bological Diversity ) tất nhiên dẫn đến đa dạng ẩm thực  ( Gastronomic Diversity) và ta cần bảo vệ đến cùng cái đa dạng Việt Nam, hay nói theo văn hoá học hiện đại, ta cần đoàn kết một lòng theo nhất thể ( Unité ) nhưng ta nên giữ gìn cái đa thể ( Pluralité), theo cá nhân, theo gia đình- họ hàng-làng xóm- vùng miền. Cái đơn điệu ( monotone) thì bao giờ cũng dẽ gây nhàm chán.Món Ăn, bữa ăncần thay đổi, biến hoá, cho " lạ miệng ", cho phù hợp với  "tâm lý chuộng lạ" ( " L' exotique est quotidien " theo nối nói của nhà DTH lừng danh Pháp có pha máu Việt Georges Condominas mà chúng tôi là bạn chỉ gọi bằng tên thân mật Condo ). Dân gian nói:" Một cái lạ bằng tạ cái Quen".


Lạ mà quen, quen mà lạ là phép biện chứng của lối sống, của lối ẩm thực, nghiêng quá về mặt nào cũng sẽ sinh đau bụng, đau đầu và nói chung là đau đớn !


" Gam màu" chế biến đồ ăn, thức uống có thể biến đổi từ : 


- Tươi sống: rau tươi, cá sống, nước mưa...


- Tái ( 1/2 sống 1/2 chín ) " Cần tái cải nhừ  ", cá gái, thịt bòtái, thịt lợn tái ( ướp chanh- muối, nhúng dấm, nươngd trên than, củi, "trần "...


-Để lên men: tương, mắm, rượu cần, rượu nếp, rượu trưng cất....

-Chín qua cá công đoạn sào, nấu , luộc...

Đã lâu và nhiều lần tôi nói về bản sắc dân tộc của văn hoá ẩm thực Việt nam: thưởng thức ăn uống bằng toàn thể giác quan, những món ăn tổng hợp, điển hình là các món ném, món ăn trội vượt là món luộc, ăn " cả cái lẫn nước"  ( nước sáo, nước xuýt, canh (xúp Việt Nam, ăn từ đầu bữa đến cuối bữa), bữa ăn thường ngày mang tính gia đình, bữa ăn lễ hội ( giỗ, đám ma, đám cưới) mang tính cộng đồng từ nhỏ đến lớn ( nhưng căn cốt vẫn mang tính gia đình và gia đình mở rộng) bày một lần tất cả các món đã chặt, thái...cứ thế mà ăn, nhìn liều liệu mà" ăn trông nồi ngồi trông hướng"...

Tôi nhắc lại một nhận xét của G.Condo: cung cách ẩm thực nhiều khi mang đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc còn hơn ngôn ngữ: nhiều người trong thế hệ trẻ ( " thế hệ ba " sinh sống ở nước ngoài ) đã quên tiếng Việt song vẫn giữ gìn các món ăn và thế ứng xử ăn uống kiểu Việt Nam...

Giao lưu văn hoá, tiếp biến- đan xen- giao thoa văn hoá là một qui luật. Văn hoá ẩm thực không ra ngoài qui luật đó. Ta uống nước mưa, nước lọc, nước vối, nước chè xanh, rượu cần, rượu gạo (chưng cất kiểu Hoa) song 100 năm qua, ta cũng không từ chối bia, rượu vang, whisky, nước khoáng, trà tàu, caphe, trà lipton, dilmah...

Ta ăn thịt đông, thịt bò chín tái chấm tương gừng nhưng cũng không từ chối thịt kho tàu, beefsteak (bit tết), ăn rau diếp, rau cải, cà dưa muối sổi, muối nén nhưng cũng không từ chối xu hào, xu xu, bắp cải, xúo-lơ (chou fleur), xà lách (salade), cà tím...

Vấn đề là đừng "vọng ngoại" chối bỏ tinh hoa truyền thống.

04. Ta đã và đang công nghiệp hoá, hiện đại hoấ, văn hoá là động, là biến đối song theo tôi vẫn có những hằng số. Văn hoá ẩm thực thì cũng thế thôi.


Chế biến nông lâm sản cũng công nghiệp hoá.

Chế biến lương thực cũng công nghiệp hoá.

Cung cách ăn uống có đổi thay, trước tiên là ở các đô thị. Bữa ăn gia đình nay không thể thường xuyên sáng- trưa- tối "đi nhà hàng" (nhiều khi đi cả gia đình nhưng thường là với bạn bè) đã là một thế ẩm thực ở nhiều thành phố lớn.

Cơm "com măng", cơm hộp đã đi vào nhiều lối sống của nhiều cơ quan đoàn thể...

05. Thế mà kỳ lạ thay trong văn hoá học có Acculturation (giao thoa văn hoá) mà cũng có Coutre-acculturation (chống giao thoa văn hoá nhất là chống giao thoa cưỡng bức). Văn hoá ẩm thực cũng thế thôi.


Vấn đề là không để bật gốc chốc rÕ văn hoá dân tộc (Decuturation) trong đó có văn hoá ẩm thực vấn đề là bản địa hoá cái ngoại sinh (lacalisation) mà phở Hà  là sự kiện 100% Hà  hoá cái "Ngưu nhục phẩm" gốc Quảng Đông. Có bánh mỳ paté, OK. Song ngay ở Hà  vẫn có đủ các loại xôi, sáng, tối; mấy năm nay buổi trưa lại có mấy cô đi bán rong cơm nắm muối vừng, ruốc. Và cũng mấy năm nay người ta thấy từ Hà , đến Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh có việc tái thực hành - nhiều khi gian dối - loại hình cơm niêu đất rất được giới trung lưư sành ăn mến mộ. Huế lành hiền, thanh cảnh hơn ít "chén rộn" hơn, không bao giờ "giã từ" cơm hến, cơm tấm cũng như bánh bèo, bánh khoái, cửa Thượng Tứ hay bún bò giò heo. Mỹ Quảng vẫn tồn tại. Và do sự mách bảo của Nguyên Ngọc - Nhà văn tôi và bạn bè vẫn được thưởng thức món "cao lầu" đặc sản Hội An không phải ở (khánh sạn, ở nhà hàng sang trọng mà ở rìa chợ của một bà bán gánh chỉ vài tiếng buổi chiều là "hết vèo".


Suy nghĩ về những hiện tượng ở mục 05 này thì diến giải ra sao là tuỳ ý, tuỳ  quan điểm của từng người.


Riêng tôi, người từ hơn 20 năm trước đã xay mê và mến mộ phân tâm học chứ chưa đợi sự "sửa sai" của giới học giả Xô Viết - XHCN gọi là "mác xít" đối với Sigmund Freud, tôi coi đấy là sự "phản ứng" (Réaction)của "vô thức tập thể" (khái niệm của K.G.Jung - người bạn trẻ thân thương của S.Freud rồi sau lại bị S.Freud tuyệt giao) trước sự thái quá của việc sùng ngoại quá độ của đám "nhà giàu mới" và "quan chức tham nhũng" trong hàng chục năm qua, sản phẩm tiêu cực hay mặt trái của tấm huy chương Kinh tế thị trường dù là "theo định hướng XHCN".


Tôi cũng chứng kiến và "nghiệm sinh" sự "trở về cội nguồn" Bia Hà  của người Hà , bia Sài Gòn của người Sài Gòn sau một thời gian những Tiger, những "ken" (Heineken) và bia ngoại hay bia liên doanh khác dạng San Migul, Huda, Halida, Nada...khống chế thị trường bia Việt Nam, như Whisky Scotch Red label, Black label khống chế thị phần Rượu của giới gọi là "thượng lưu" xã hội.


Việc này cũng như việc Hiên trà Trường Xuân muốn "trở lại" với Trà đạo Việt Nam sau những đòn choáng váng của Lipton, Dimalh (và trà túi lọc khác) - theo tôi đều là "phản ứng" nửa hữu thức, nửa vô thức với thái độ thái quá trong sùng ngoại tiệc tùng, lễ hội.

06. Tôi xin tạm kết rằng: bàn là bàn thế thôi chứ tôi vốn sùng kính F.Enghen và ở trường hợp văn hoá ẩm thực này tôi xin dẫn ba câu đích thực của F.Enghen vĩ đại (người bạn vĩ đại của K.Mavx).

- Lịch sử cứ như là một quá trình tự nhiên

- Nền kinh tế sé cứ tự mở lấy đường mà đi

- Ta bàn bạc, ta khuyến nghị, ta dự báo...song hãy để cho các Thế hệ Trẻ tương lai chúng tự giải quyết những vấn đề của tương lại.


Tương lai văn hoá ẩm thực Việt Nam thế nào thì....tuỳ Giới Trẻ Việt Nam. Phải không ¹ ?

Việt Nam - Hà  và Bếp ăn Hà 

Việt Nam, một bao lớn (balcon) của Thái Bình Dương, nằm trong vùng "Châu á gió mùa", miền Đông Nam á, với đồi núi chập trùng, sông ngòi chằng chịt và biển cả bao quanh, với một nền "văn minh lúa nước và thôn dã", diễn tiến hàng ngàn năm từ thời đại "các vua Hùng dựng nước" đến thời đại Hồ Chí Minh xây dựng mới hôm nay… 

Hà , trái tim của cả nước, đô cũ ngàn năm thanh lịch, Thủ đô của truyền thống "không có gì quý hơn độc lập tự do". Một thành phố sông - hồ với Hồng Hà, Tô lịch, Kim Ngưu, với Hồ Tây của Ba Đình, Bẩy mẫu của công viên Lênin… và Hồ Gươm, "lẵng hoa nhỏ xinh xinh dặt giữa lòng thành phố"…

Một thành phố "Rồng vàng bay" (Thăng Long), của "Trâu vàng sông - in - dấu - chân", của "Rùa vàng hồ - trả gươm - thần" huyền thoại; một toà thành bách chiến với "Đông Bộ Đầu", "Đống Đa", "Điện Biên Phủ trên không" muôn than trường tồn… Một Thủ đô "ngàn năm nhìn sông Hồng cuộn chảy", "nhìn những mùa thu đi" mà tinh thần mùa thu cách mạng tháng tám 1945 là bất diệt…

 Hà  - Huế - Sài Gòn (cũ, Hồ Chí Minh city hôm nay) kết tụ tinh hoa ba miền Bắc - Trung - Nam của một Việt Nam, cũng biểu hiện ba kiểu thức ăn đa dạng mà thống nhất của một bếp ăn (cuisine) Việt Nam thống nhâts mà đa dạng…

Thế giới phương Tây thích thú với ba kiểu bếp ăn Việt Nam - Trưng Hoa - Pháp đang cùng hiện diện ở Hà  - Việt Nam, có một số nét chung mà không hoà lẫn, một giáo sư đại học Mỹ nhận xét sành sỏi:

"Bếp ăn Hà  - Việt Nam có cái gì đó ảnh hưởng của bếp ăn Quảng Đông (Hoa), như chim quay, gà quay, gà vịt tần, lẩu…chẳng hạn, có cái gì ảnh hưởng củ bếp ăn Pa-ri (Pháp), như bí-tết, cá xốt cà chua chẳng hạn, nhưng bếp ăn Hà  - Việt Nam vẫn là một thực thể riêng (Réalite) riêng, nhẹ nhàng ("légère") hơn bếp Hoa mà lại đa dạng phong phú (divesse, fertile) hơn bếp Pháp…"

Bếp ăn (Cuisine) là một biểu hiện (manifestation) thu nhỏ (enminiatine) mà kết tinh (cristalliscé) của Nền sinh thành nhân văn (human ecology) và Lối sống (Way of life) của một Cư dân - dân tộc (people - Nation).

Việt Nam - Hà  là xứ sở văn hoá thực vật (cultune végetale) với đủ các loại rau, loại quả  sinh hay ngoại nhập (endogines & exogines): Rau muống, măng tre, dứa thom, nấm hương…, Chuối tiêu, dưa hấu, bưởi cam, vải nhãn…

Đó cũng là xứ sở của nhiều loại lúa - gạo, nếp - tẻ, tám - dự - nàng hương…

Việt Nam - Hà  là xứ sở văn hoá thuỷ sản, với biết bao loài cá nước ngọt, nước lợ, nước mặn và cua, ốc, lươn, tôm… Có một nền chăn nuôi nhỏ, với lợn - gà - vịt - chim câu và chút ít bò trâu…

Bếp ăn Hà  - Việt Nam đặc sắc ở nhiều món luộc (đun sôi hoặc hấp với nước trong) chân chất mà giữu được nguyên vị (gout originaire). Lại cũng đặc sắc ở sự pha trộn (thí dụ như món ném) và sự đối chọi mà hoà hợp nóng/lạnh, chua/ngọt, cay/bùi… ốc (bản chất tanh lạnh) hấp là gừng (thơm nóng), thịt gà rắc lá chanh, thịt lợn dưa hành. Có sống, nửa sống (desni - cuit) và chín; có luộc, có hấp, có rán mà có nướng… Một bàn ăn bao giờ cũng sẵn sàng tất cả (touteprête) và tất cả đã sẵn sàng để chỉ việc ăn và thưởng thức…

Còn rượu nhắm và trà dư… thì cũng nhẹ nhàng mà đa dạng như các món ăn rau thịt vậy…

Chuyện bếp nóc

01. Thu 2000, tôi đi Italy dự Hội thảo về Đông Nam á học.
ở Rôma, tôi thấy có một tổ chức  mang tên Accademia italiana della cuisina với một Tạp chí cùng tên, số 105-2000 và chủ nhiệm là Ngài Giovanni Capnist, cấp hàm Bộ trưởng.

Accademia, ta hay dịch là Viện Hàn lâm nhưng thực ra nó còn nhiều nghĩa khác. Đây là một Học viện, một Viện Nghiên cứu, một Tổ chức... Dịch nôm na, thì đó là Viện Nghiên cứu Italia về Bếp nóc.

Viện đó, theo lời Ông chủ tịch G. Capnis khác với các tổ chức tương tự là một tổ chức “vô vụ lợi” (non-profit) và Ông ấy rất tự hào về tất cả các thành viên của tổ chức này, Ông ta bảo là Tổ chức (Accademia) của ông, ông tin vậy, là một trong số hiếm hoi các Tổ chức tự nguyện (voluntary organisations) có trình độ văn hoá cao (high cultural level). 

Đó là một học viện thực sự (Real Accademia) mà những tu chính án của chính phủ cho giáo trình đại cương của chương trình giảng dạy cho các khách sạn và nhà hàng là nhằm làm cho các sinh viên trẻ có được một chiều kích văn hoá: Văn hóa ẩm thực từ học việc nấu nướng đến tầm quan trọng của nhân tố văn hoá (cultural feature) của việc ĂN UỐNG nhỏ dù việc nấu nướng, sửa soạn đồ ăn thức uống nay đã trở thành một chuyện nghề nghiệp và do vậy đã trực thuộc Bộ Giáo Dục (chứ không trực thuộc Bộ Thương Mại) đã từ 50 năm nay rồi. Hoá ra ít nhất có một ông Vụ trưởng phụ trách trước Bộ Giáo Dục về việc đào tạo cái nghề ẩm thực này.

Thế là chuyện Bếp nóc vừa là “chuyện riêng” của mỗi gia đình nhưng cũng là “chuyện chung” mang tính truyền nghề mà chính phủ Italy giao cho Bộ Giáo Dục phụ trách. Bộ và ông Vụ trưởng đánh giá cao Học viên văn hoá bếp nóc này và cộng tác thường xuyên với nó, khi gợi nó tham gia tích cực vào việc đào tạo giáo viên cho các tổ chức khách sạn vừa ở khía cạnh KHOA Học và VĂN Hoá. Có một đề án riêng Brunello trong việc nghiên cứu về các phong cách nấu nướng  (cooking style) cổ kim, cung đình, dân gian. Đề án này đặc biệt chú ý đến các đặc sản ẩm thực địa phương (regional dishes) kiểu, ví dụ như, bún bò giò heo, bánh khoái, bánh bèo Huế, cao lầu Hội An hay các loại rượu Kim Long, Bàu Đá, Bàu Đen..vv.

Họ rất khuyến khích và đánh giá cao các nhà hàng đặc sản tư nhân kiểu nhà Rồng Vàng bánh đậu Hải Dương, bánh gai Bà Thi Nam Định...

Họ sưu tầm và nghiên cứu, phân tích từng món đặc sản như nem Tré (Trá ở phố Hải Phòng của Đà Nẵng hay nem Thanh Hoá, nem Thần Phù, Yên Mô, Ninh Bình, “nhút” xứ Nghệ, “cu đơ” Hà Tĩnh,.................... “kháo nhục” Cao Bằng, vịt quay Thất Khê, rượu cần Rhaday Đắc Lắc hay Đà Lạt Lâm Đồng.... cả về mặt lịch sử (món “rau muống tiến” Sơn Tây hay “chuối ngự” Đại Hoàng (Hà Nam) có tự bao giờ, như “sâm cầm Hồ Tây” tiến vua lúc nào, bỏ bao giờ... cũng những đặc trưng dinh dưỡng  của chúng, các thành phần, các gia vị, bí quyết thực phổ (recipe), cách nấu nướng làm ăn, cách bày biện...vv. Hoá ra, tôi nghĩ, Tạp chí  Văn hoá nghệ thuật ăn uống  của Hội VNDGVN do Ngài Hoàng Tùng làm chủ nhiệm, ông Lê Xuân Đồng làm Tổng biên tập, mới “trình bày” làng báo chí Việt Nam mấy năm qua (hiện nay đã ra tới số 38/12/2000) đã tỏ ra khá “hiện đại” và “đắt khách”, mặc dù có lẽ ông Đồng chưa nhìn thấy và chưa đọc Tạp chí Bếp nóc của Italia bao giờ!

Thực phổ - bí quyết không hề bị dấu diếm như ở Việt Nam và phương Đông cổ truyền, mà được gửi đi và truyền dạy ở các trường ăn uống như nhà hàng cả nước Italy và đại diện cho một công cuộc đào tạo xuất sắc và là một công cụ thông in (informational tool) rất hữu hiệu.

Có nhiều công trình nghiên cứu tốt, như “Cucina e tradigioni nel Veneto” (Cooking and Traditions in the Veneto); “Tra scalchi e cuochi” (Chefs and Cooks); “Una terra e una cusina” (A land and a cooking style) (Sao Hà  - Huế - Sài Gòn không làm nổi một công trình như vậy?) “Sahori di ieri edioggi” (Tastes of yesterday and Today)...

Người ta nhấn mạnh đến truyền thống, lịch sử, văn minh trên bàn ăn, ở mỗi bữa ăn.

Cách ăn uống là cách sống, là bản sắc văn hoá.

ở Italy, họ có cả một chiến lược nâng cao chất lượng và giá trị văn hoá của các món ăn uống vùng miền, rất tôn trọng quá khứ + truyền thống; giữ gìn phẩm - lượng các món ăn điển hình đã hình thành qua lịch sử và cũng khuyến khích việc tái phát hiện (rediscover), tái phát minh các món ăn khác, cập nhất hoá với thời cuộc hiện nay. ở Italy còn có tạp chí Giornale Italiano di Nutrigione Umana e Diatotera.......... thiên về dinh dưỡng học và ẩm thực chữa bệnh.

Có tri thức về văn hoá ẩm thực, chưa đủ, mà cần có một niềm SAY MÊ ăn uống, thưởng thức, sưu tầm, nghiên cứu Di sản văn hoá ẩm thực của các tộc người hợp thành Quốc gia Việt Nam.

Truyền thống ẩm thực (gastronomic Tradition) là một sự thực văn hoá của ác vùng miền Việt Nam.

Theo phân công của Lãnh đạo Hội, tôi viết mấy dòng này là để ngợi ca và cổ vũ Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật của Tư Hội và các công trình nghiên cứu bước đầu về ẩm thực xứ Bắc, xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Hội An về quà Hà  và văn hoá ẩm thực Hà , về bánh tráng phơi sương Tây Ninh, về bún nước lèo Trà Vinh..vv và vv.

Chúng ta tự hào vì ngoài các luận văn cử nhân về ăn uống, chúng ta đã có các luận văn cao học và tiến sĩ về văn hoá học về Di sản văn hoá ẩm thực Việt Nam được bước đầu đánh giá cao. Nghĩa là đã có một tảng nền tối thiểu cho môn Nhân học văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Rất mong từ trong lòng Hội ta, Hội Văn hoá Văn nghệ Dân gian Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều chuyên gia - đi sâu vào đề tài văn hoá học ẩm thực ở các vùng miền và toàn quốc.

Sự hình thành Hà  và những thành luỹ của nó

(La Naissance de HaNoi et ses citadelles)

01. Hà  thuộc miền trung châu thổ Bắc Bộ (bao gồm cả châu thổ Sông Hồng và sông Thái Bình)

01.1. Miền cao châu thổ là xứ Đoài (Sơn Tây - Phú Thọ, vĩnh Phúc) một phần xứ Bắc (Bắc Giang, Bắc Bắc Ninh). Đấy là vùng đất tổ của thời đại các “thủ lĩnh địa phương” (local chieftains/chiefdons) và “đại thủ lĩnh” (overlord) tức các vua Hùng, vua thục.

01.2. Miền hạ châu thổ (hay châu thổ “trẻ” (young detal)) là xứ Nam (gồm hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định) và một phần xứ Đông (Hải Dương, Hải Phòng). Đấy là vùng đất “khởi nghiệp” của sứ quân Trần Lãm, của Đinh Bộ Lĩnh Tiên Hoàng, của Lê Hoàn Đại Hành hoàng đế thế kỷ X.


01.3. ở thời tiền sử (prehistory) và sơ sử (protohistory) vạn ngàn năm trước công nguyên, cùng Hà , với trung tâm (down-town) của nó là các quận  thành hôm nay (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà, Đống Đa...) mới chỉ là một vùng nước - đầm lầy (HaNoi dans les eaux et les marécages du delta tonkinvis), với lác đác vài điểm dân cư hậu kỳ thời đại đá (detal stone age) - sơ kỳ Thời đại kim khí (early metallic age) ở vùng cuối thềm cổ Đông Anh - Cổ Loa (côte ( cao trình ( 10-12m) hay là ở các gò (côte (( 5-6m) như các di chỉ khảo cổ (arrchaeological sites) Gò Chiền Vây (Hoài Đức - Từ Liêm), Gò Chùa Thông, Gò Cây Táo (Thanh Trì) ở vùng ven Hà , hoặc ở  đô là vùng Núi Voi, Núi Cung - Quần Ngựa (Champ de Courses), nay thuộc quận Ba Đình ven Hồ Tây (West Lake) với các di vật mũi dáo - lao đồng (lancess) và đặc biệt là trống đồng Ngọc Hà loại I Heger muộn (( 2000 năm cách ngày nay)...

01.3. Hanoi dans les eaux et les sols marécageuse?. Thì đúng vậy (It is very just c’est tris juste). Vì cho đến khi người ta vẽ được những tấm bản đồ đầu tiên khaỏng thế kỷ XVI - XVII (cứ gọi “ngoa” lên là Bản đồ Hồng Đức (1470 - 1497), thậm chí cho đến thế kỷ XIX (bản đồ Minh mạng 1831, Tự Đức 1873, Đồng Khánh 1888 - Tài liệu đính kèm đây), Hà  vẫn cứ là thành phố Sông - Hồ (Une ville-flewve et Lacs), được phản ánh trong các câu ca dao dân gian (popular songs - Chansono populaires) ví như:

- Nhĩ hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này

- Khen ai khéo hoạc dư đồ

Trước sông Nhị thuỷ sau hồ Hoàn Gươmg

- Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày yên Thái, mặt gương tây Hồ.

Vv và vv

Viên tiết độ sứ cao Biền (866) mà Sử sách tôn xưng là “Cao Vương”, trong sách Cao Biền cảo (Geomantic View of Cao Bien) đã hình dung vùng Hà  như sau:

Với sơ đồ này, Philippe Papin, cựu sinh viên Cao đẳng sư phạm Paris viết như sau:

“Ce plan, qui figure dans la GÐomancie de Giao Pian, est une interprÐtation du site du lac de l’Ouesr. Les pointillÐs symboisent le parcours du souffle vital et avee une certaine imagination, on feut deviner le profit bienveillant du Dragon Blue (Thanh Long - TQV) qui entoure la silhouette malÐfique du tigre Blanc (Bạch Hổ -TQV). Configuration idÐale, cette disposition illustre la parfaite harmonie entre les forces antagoinistes de la terre et des eaux. Ainsi interprÐtÐ, le la de l’Ouest (Hồ Tây - TQV) est un “bon site”. En haut, µ droite, les trois sommets sont ceux du mont Tản Viên, en rÐalitÐ situÐ sur la rive choite de la rive choite de la riviÌre Noire”.

P.Papin - Histoire Ha Noi Fayard, Paris, 2001, page 49.
Mấy ai hiểu nổi cái sơ đồ “phong thuỷ Đại La” của Cao biền nửa cuối thế kỷ IX. Nên giờ đây, theo cách tiếp cận sơ đồ - hệ thống - hình học hoá hiện đại, tây (Pháp) phải nhờ tôi “vẽ” lại là như sau:


(ReprÐntation schÐmatique de la Position gÐomantique de HaNoi-TrÇn Quốc Vượng, Ha Noi, Edition Recherches/ Ipraus, 2001, page 40)
01.4. Dựa trên Địa lý cảo của Cao Biến, đầu năm Canh Tuất (1010) trong tờ Thủ Chiếu (hỏi ý kiến quân thần) về việc dời Đô, từ Hoa Lư (Ninh Bình), đến Đại La (Hà ), vua sáng nghiệp triều Lý (Lý Công Uẩn - Thái Tổ (1010-1028) đã viết như sau (nguyên bản Hán Việt (Ssino-Vietnamese), dịch tạm là: 

“Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. Địa thế tộng mà bằng (phẳng); đất đai cao mà thaóng (đãng). Dân cư khỏi chịu cảnh ngập lụt; mọi vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu cả bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.”

(Người Pháp dịch “tàm tạm” là như sau:

“SituÐe entre le Ciet et la Terre, la oï le Dragon s’enroule et le Tiger s’assied, µ la croisÐe du Nord, du Sud, su L’Est et de ;’Oeust; encadrÐe par le fleuve et les montagnes elle s’ÐlÌve sur un terrain spcieux et plat, une terre haute et rÐrÐe, oï le sol estfertile et µ l’abri des inondations, au sein d’un site qui embrasse tout le territoire des Viet. C’est là le meilleur enchoit car les quatre points cardinause de recentrent, pour fonder une capitale qui durera pendant dise mille gÐnÐrations”.

(Extrait de l’Edit de transfert de la capitale à Dai La, “Grande Enceinte extérieure”, “nédigé au printemps de l’année 1010 par l’empereur Lý Thái Tổ.




(P.Papin, ouvrage citÐ, p.49.)

Thế nhưng, ai là người đầu tiên đã nhận ra vị thế địa chính trị, địa chiến lược (position géopolitique & stratégique) của khu vực Hà  hôm nay?

Không phải là Cao Biền thế kỷ IX! Cũng không phải là Lý Thái Tổ đầu thế kỷ XI (1010).

Mà người đó chính là Lý Bí (Lý Nam Đế) từ thế kỷ VI (545), như tôi sẽ dẫn giải sau đây:

02.021. Với những kết quả khai quật khảo cổ về thời đại đồng thau - sắt sớm thì, ở miền trung du Đất Tổ, trung bình cứ mỗi xã hiện nay là có ít nhất một di tích, tức là một Làng (diện tích ( 100.000m2). Trong khi đó, ở vùng này Hà  chỉ có vài (dưới 10) di tích phân bố ở cả ba ven sông Nhuệ, Tô Lịch, Kim Ngưu (các di tích Gò Chiền Vây, Gò Chùa Thông, Gò Cây Táo, Văn Điển... như đã nói ở phần trên). Cho nên, kết hợp với sách vở ghi chép hồi cố (muộn về sau), trong cuốn Hà  nghìn xưa (tái bản 2000, NXB Hà ) hay trong cuốn Lăng Long - Hà  (Chương I, NXB Chính trị Quốc gia Hà , 1999), Vũ Tuấn Sán, tôi và Hà Văn Tấn đã đoán nhận rằng chỉ có một ít làng nông ở một vài gò cao ven sông (Tô, Nhuệ) và vài làng chài ở vùng ngã ba sông. Cái thời đại gọi là bắt đầu dựng nước và giữ nước - tức thời đại các vua Hùng hay thời đại văn minh - văn hoá Đông Sơn (khoảng dăm bảy thế kỷ trước Công nguyên) thì trung tâm đất nước (Văn Lang, Âu Lạc) phải là miền Trung Du và một phần vùng cao châu thổ chức chưa thể là vùng sông nước - đầm lầy Hà  ngày sau được. Lúc ấy vùng trung tâm Hà  ngày nay chỉ là vùng rìa ven trung tâm xứ sở, nó chưa thể đóng vai trò Thủ đô (đô thị đứng đầu) đất nước được. Huống chi, 4 ngàn năm trước, vẫn là thời kỳ biến tiến, mực nước biển cao hơn bây giờ ( 4m, nước mặn lên đến vùng Thường Tín ở hữu ngạn, vùng trên Hưng yên ở tả ngạn sông Nhị cơ mà.

Đấy là thời quê mùa nông - chài của Hà 

02.2. Phải đến thế kỷ IV (sau Công Nguyên) dưới thời bắc thuộc, vùng Hà  mới được hưởng quy chế Huyện (Tống Bình) của quận Giao Chỉ và đến thế kỷ V (sau CN) nó mới được hưởng quy chế Châu (Tống Châu) trong khi những quận trị, châu trị Giao Chỉ - Giao Châu - tức trung tâm châu thổ Bắc Bộ - vẫn dịch chuyển dần dần, từ Mê Linh (quê Hai Bà Trưng) - (vùng Vĩnh Phúc nay) xuống Long Biên hay/và Luy Lâu (vùng Bắc Ninh nay).

Có nghĩa là vùng tả ngạn và vùng cao châu thổ sông Nhị - Hồng vẫn đóng vai trò trung tâm (Cổ Loa - Luy Lâu (Thuận Thành), Long Biên (Tiên Du) nghĩa là vùng thềm cổ hay là vùng đồi núi sót. Đấy, cái nhìn địa chính trị, văn hoá, xã hội...vv. về Hà / phải là như thế!

02.3. Thế lỷ VI - VII mới đánh dấu bước ngoặt địa lịch sử - chính trị của vùng Hà  hiện nay. Vì sao?. Vì đó là Phép biện chứng của Lịch sử:

Tả ngạn “nhường ngôi” cho “hữu ngạn” theo quy luật cát lở đất bồi và theo tính chất sinh thái nhân văn: Dân cư tụ dần ngày càng đông ở vùng ngã ba sông: Nhị - Nhuệ (lúc đó gọi là sông Từ Liêm) Nhị - Tô (tên sông Tô Lịch có từ thế kỷ V - VI) trong sử sách.

Và chính lúc đó thế lực “Nam triều” (trong thế Đông Hán - Lục Triều (bao gồm Nam Bắc triều) của Trung Hoa ngày càng tản quyền, ngày càng suy yếu.

Khởi nghĩa Lý Bí - Tinh Thiều - Phạm Tu - Triệu Quang Phục nổ ra (541 - 546) rồi (547 - 602). Sử gọi đó là thời Tiền Lý Nam Đế (Lý Bí), Triệu Việt Vương rồi Hậu Lý Nam Đế (Lý Xuân hay Lý Phật Tử) mà gốc gác đều ở vùng trung hữu ngạn sông Hồng (Tùng Thiện - Đan Phượng - Từ Liêm).

02.4. Các sách Lương thư, Trần thư của “nhị thập tứ sử” Trung Hoa đều chép và sau này Đại Việt sử lược rồi Đại Việt sử ký toàn thư của Đại Việt (thế kỷ XV về trước) cũng chép lại đại thể như sau:

- Mùa xuân 541, Lý Bí khởi nghĩa, đuổi bọn quan lại đô hộ Trung Hoa về nước

- Lý Bí dựng nước, quốc hiệu là Vạn Xuân, tự xưng là Lý Nam Đế. Đây là lần đầu tiên tư duy Việt có ý thức phân biệt Nam/Việt khác Bắc/Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu tộc Việt xưng Đế (Bà Trưng Trắc (40 - 44) chỉ xưng Vương (Trưng Vương).

- Lý Nam Đế “dựng thành luỹ bằng tre gỗ” (Lương thư chép là              (mộc sách) ở cửa sông Tô Lịch (Tô Lịch giang khẩu) để chúng lại quan quân (lũ xâm lược - đô hộ - TQV) nhà Lương”

02.5. Cửa sông Tô Lịch ở đâu?

Cho đến thời Lý - Trần đầu Lê (XI - XVII), Sử chính thống vẫn chép ở Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh vẫn có một phường (     ) có tên là Giang Khẩu
ở đó, năm 1285 đã diễn ra một trận đánh lớn giữa quân Đại Việt đứng đầu là Trung Thành vương và Tiểu tướng anh hùng Trần Quốc Toản thắng giặc Mông - Nguyên xâm lược giải phóng thành Thăng Long.

Tới đầu thế kỷ XVIII (1722), vì kỵ huý tên chúa Trịnh Giang nên trong “36 phường”, phường Giang khẩu đổi tên là phường Hà khẩu. Những tấm bia đá ở Đền Bạch Mã (nay toạ lạc ở số nhà 78 Hàng Buồm) đều ghi: Hàng Buồm thuộc phường Hà Khẩu. Khảo sát các bản đồ cổ (đính kèm theo đây) và đi điễn dã ở khu phố cổ Hà  ta biết:

Cửa sông Tô Lịch, nhánh bên hữu ngạn sông Nhị Hà là ở chỗ phố Chợ Gạo hiện nay của quận Hoàn Kiếm. Sông Tô Lịch chảy qua  đường Phố Nguyễn Siêu (hai đại danh sĩ Hà thành là Phạm Đình Hổ (cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX) -bạn của “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương - và Nguyễn Văn Siêu (giữa thế kỷ XIX) - bạn của đại danh sĩ Cao Bá Quát “Thần Siêu, Thánh Quát” - đều có nhà ở phường Hà Khẩu bên bờ sông Tô Lịch. Hiện nay ở số nhà 20 Nguyễn Diêu vẫn có đền thờ Nguyễn Siêu, mặt tiền ghi “Phương Đình tiên sinh từ” (Phương Đình là tên hiệu của Nguyễn Siêu). từ đường phố Nguyễn Siêu, sông Tô Lịch chảy qua đường phố Ngõ Gạch, chui qua Cầu Đông (vừa tìm thấy móng cầu xây bằng đá phiến và gạch vồ ở ngã tư Ngõ Gạch - Hàng Đường). Phố Hàng Đường ngày trước vẫn được gọi là phố Cầu Đông, được phản ánh qua câu thành ngữ:

- Phật đá Cầu Đông, tượng đồng Trấn Võ (Chùa Cửa Đông (Đông Môn tự ở phía ngoài cửa Đông Hoàng thành thời Lê) nay toạ lạc ở số 38 Hàng Đường, còn giữ được nhiều bia đá thời Lê mạt - Nguyễn sơ XVII - XIX) và ở câu ca dao:

- Tiếng ai như tiếng gọi đò 

Cầu đông sương sớm, Quán Giò trăng khuya

Sau đó, sông Tô Lịch chảy qua phố Hàng Cá (ngày trước có chợ Cá tươi (Tây Hồ chí chép là Tiên ngư thị) rồi chảy qua phố Chả Cá, cống chéo Hàng Lược (trước ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1945 vẫn đeo biển “Phố Sông Tô Lịch”, qua Hàng Đậu, chảy vòng vèo dọc đường phố Quán Thánh rồi chảy xuống bên trái đường Thuỵ Khuê. Từ Thuỵ Khuê đến chợ Bưởi, rồi từ Bưởi đến Cầu Giấy thì, cho đến nay, dấu tích sông Tô Lịch vẫn còn rất rõ ràng, đang được Thành phố (Hà ) khơi sâu, mở rộng và kè đá xi măng.

- Lý Nam Đế (và cháu ông là Lý Phật Tử (602) cũng gọi là Hậu Lý Nam Đế) còn cho xây dựng chùa Khai quốc (= Chùa Mở nước) trước ở bờ sông Nhị, đường Yên Phụ.

- Lê Thái Tông (1433 - 1442) đổi tên là chùa An Quốc. Năm 1615, sợ nước sông vỡ lở, chùa sụp xuống sông nên phải dời vào bán đảo Kim Ngưu của Hồ Tây từ Hoằng Định 16 (1615) đổi tên là chùa Trấn Quốc (chùa Trấn Quốc nay vẫn còn đó, bên đường Thanh niên - Xin xem bia đá niện hiệu Dương Hoà (1621) hiện còn được giữ trong chùa Trấn Quốc nói về  việc dời chùa từ bờ đê sông Nhị vào bán đảo Kim Ngưu và về việc đắp đập Cố Ngự dân thường gọi là đường Cổ Ngư (nay gọi là đường Thanh Niên) (có thể con đập này được đắp từ thời Lê sơ, sau củng cố thêm cho chắc (“cố ngự”).

hà -việt nam: 100 năm giao thoa văn hoá Đông - Tây, Nam - Bắc

(lý luận và thực tiễn)

I . Khái niệm

1.1. Thuật ngữ phư​ơng Tây ACCULTURATION đ​ược các nhà văn hoá học Việt Nam từ thập kỷ 60 đến nay dịch một cách khác nhau :


- Văn hoá hoá (Nguyễn Khắc Viện)


- Hỗn dung văn hoá (Nguyễn Đức Từ Chi)


- Đan xen văn hoá (Trần Quốc Vư​ợng 1)


- Tiếp biến văn hoá (tiếp xúc và biến đổi văn hoá) (Hà Văn Tấn)


- Giao hoà văn hoá (Hoàng Ngọc Hiến) (1)

- Gần đây nhất nhà nghiên cứu Hữu Ngọc dịch là "Tương tác văn hoá" (Tại hội nghị Quốc tế về Việt Nam học tại Hà  1997)

Còn tôi (Trần Quốc Vư​ợng ) sau nhiều năm suy nghĩ 
đã quyết định dịch lại là" Giao thoa văn hoá" ý chỉ sự 
"móc ngoặc",  "móc nối" tương tác giữa hai yếu tố  sinh và ngoại sinh (endogenous >< exogenuos) khái niệm này đã được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà  chấp thuận với 
giáo trình "Giao thoa văn hoá ở Việt Nam" do tôi chủ biên

Thuật ngữ này đã xuất hiện trong khoa học nhân văn Âu - Mỹ từ thập kỷ 30 của thế kỷ này và đ​ược học giả lớn 
H. Herkovits định nghĩa như​ sau:

" Dưới từ ACCULTURATION, ta hiểu là hiện tượng xảy ra khi những nhóm ngư​ời có văn hoá khác nhau, tiếp xúc lâu dài và trực tiếp gây ra sự biến đổi mô thức (pattern) 
văn hoá ban đầu của một hay cả hai nhóm". (2)

Trong quan niệm của các học giả Mỹ, chủ yếu điền giã trên địa bàn Mỹ La tinh và châu Phi, đã nói đến Acculturation (R. Ridifield, R.Liton, H. Herkovits...) là sự có mặt của ít nhất 2 cộng đồng (nhóm) ngư​ời, tộc ngư​ời ... có văn hoá khác nhau, là nói đến sự tiếp xúc văn hoá (contacts culturels) lâu dài và quan hệ trực tiếp giữa hai bên.

1.2. Có thể phân tích mối quan hệ tương tác giữa 
văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc để làm sáng tỏ quan niệm trên.

Trong nhiều bài viết trước đây (xem Trần Quốc Vượng - Văn hoá Việt Nam: Tìm tòi và suy ngẫm , HN, 2000). Tôi đã chứng minh rõ người Việt cổ ở l​ưu vựu tam giác châu thổ sông Nhị với các hằng số sinh thái : Nóng - ẩm - Mưa nhiều - Gió Mùa (P. Gourou gọi là vùng " châu á gió mùa" (Asie des Moussons) lấy nông nghiệp lúa nước làm nguồn sống chính, với mối bận tâm chính nh​ư Giáo sư Viện sĩ Đào Thế Tuấn vạch ra là Nước. (3) N​ước có mặt " thuỷ hại"

Lũ lụt thì lút cả làng

Đắp ĐÊ phòng lụt, thiếp chàng cùng lo!
Và mặt "thuỷ lợi"

-  Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

-  Lạy trời mưa xuống,

   Lấy nước tôi uống

   Lấy ruộng tôi cày

   Lấy đầy bát cơm...

Trong khi đó, cái nôi của ng​ời Hoa là vùng cao nguyên và bình nguyên hoàng thổ (loess) Hoàng Hà.(4)
Đất không phải là phù sa sông màu nâu như châu thổ sông Nhị, cái nôi của người Việt, mà là do gió Tây thổi về rắc lên cao-bình nguyên Hoàng Hà. Độ ẩm kém, lượng mưa trung bình 400mm/năm và lượng bốc hơi lại cao nên ng​ời Hoa trồng khô  với các giống kê , cao lương và sau này là mạch. Khi bành trướng xuống phương Nam, người Hoa với sự giao thoa văn hoá với các bộ tộc Bách Việt mới biết trồng lúa nước và biết ghi  chép, kiểu Hoa hoá, các di sản văn hoá Việt cổ 
vô thể như huyền tích Bàn Cổ, huyền tích Ngưu  Lang-Chức Nữ ( " mưa ngâu" đâu có ở Hoàng Hà ? ) lịch 12 con vật (Lịch Hoa gốc từ Thương-Chu là lịch can-chi )v.v... rồi sau này dùng sách dạy lại nguời  Việt y như một di sản văn hoá Trung Hoa...Cho nên huyền thoại, huyền tích "Thần Nông" (ngữ pháp Việt) đã mang tính giao thoa văn hoá Việt-Hoa ("cháu 3 đời")  Thần Nông là Đế Minh đi tuần thú ph​ương Nam 
lấy nàng Vụ Tiên đẻ ra Lộc Tục (tên Việt đầu tiên còn ghi lại) Lộc Tục sau là Kinh Dương Vương, chia đất với "anh 
cùng cha khác mẹ" là Đế Nghi, Đế Nghi cai trị phương Bắc, Kinh Dương Vương trông coi cõi Nam. Rồi Kinh Dương Vương - Long nữ cũng như huyền thoại - huyền tích âu Cơ - Lạc Long Quân là rất đáng trân trọng vì nó còn hoài niệm hồi cố về một địa bàn Bách Việt cổ rộng lớn từ hồ Động Đình, hồ Bành Lãi xuống phía Nam Ngũ Lĩnh (mà người Trung Hoa thường gọi "hắt ra" là Lĩnh ngoại (Quảng Đông-Việt Đông), Quảng Tây (Việt Tây)- Âu Việt - Lạc Việt (Âu Lạc). Đấy là sự "chế tác" Folklore (5)  của các nhà Nho yêu nước. Đây vẫn là truyền thống "con Rồng cháu Tiên"  rất đẹp mà chúng ta, 
ở thời buổi giao thừa thế kỷ XX- XXI và thiên niên kỷ II- III cần gìn giữ.

Tất nhiên, từ trước sau Công Nguyên, người Việt đã tiếp thu văn hoá Hoa Hạ (văn hoá Sở ở nơi giao thuỷ Hán thuỷ-Dương Tử (Hán Khẩu) là kết quả giao thoa văn hoá Việt-Hoa đầu tiên, mà kết tinh là nhân vật văn hoá lớn Khuất Nguyên và các tác phẩm Ly Tao và Cửu Ca  (Cửu Ca, theo sự nghiên cứu của Lăng Thuần Thanh và các tác giả khác, phản ánh khá rõ các hình ảnh trên trống đồng loại I Hegher mà ta thường gọi là trống Đông Sơn). Sách Hán Thư​ dẫn lời Hán Vũ đế nói về Việt phương, Rất sợ phục ph​ương thuật của người Việt. Vì vậy, ở một vài bài trước đây, tôi đã nói đến diễn trình của giới trí thức Việt Nam lần lượt là (vẫn có đan xen trong lịch sử):

- Phương sĩ (vua Hùng là tiêu biểu, dùng yêu thuật để lên ngôi ).

- Thiền s​ư (tiêu biểu là Khuông Việt đại s​ư): Đây là kết quả giao thoa Việt - ấn - Hoa từ đầu Công Nguyên.

- Nho sĩ (tiêu biểu là các Trạng nguyên) điển hình của giao thoa văn hoá Việt - Hoa.

- Các trí thức "Tây học" hiện đại (mà ở Hà  nửa đầu thế kỷ XX có câu : ''Phi cao đẳng bất thành phu phụ". Điển hình của giao thoa văn hoá Việt - Pháp, Đông - Tây.(6)
1.3. Sự giao thoa - t​ơng tác văn hoá Việt - Hoa không thể quy giản thành “bên cho” (Hoa) - “bên nhận” (Việt) sự ra đời bao giờ cũng “có đi có lại” người Hoa tiếp thu một số hoa văn trên trống đồng Đông Sơn đưa vào gương đồng, kỹ thuật chế tác thuỷ tinh, một vài giống lúa chịu hạn, vải bông, mía đường (như đường phèn), kỹ thuật dùng kiến trừ sâu cam và một vài truyền thuyết như vợ chồng Ngâu ...vv…Ngư​ời Việt - đất Việt tiếp thu-hội nhập ở văn hoá Hán tr​ước hết là 
mô hình tổ chức hành chính (xã - hương - huyện - quận - đạo - trấn - tỉnh…), ở hệ thống quan chức (tuy có giản lư​ợc đi, vì Việt Nam là nước nhỏ so với Trung Hoa là nước lớn), ở chế độ khoa cử v.v… thậm chí không khỏi có khuynh h​ướng vọng ngoại “ Nam nhân Bắc hướng” (chữ của GS. Tsu - Đại học Princeton, Mỹ). (7) 

 Thậm chí nhân danh, nhiều địa danh (từ tên Thăng Long là tên chữ (Hán-Việt, nhưng rất độc đáo Việt Nam) cũng chịu ảnh h​ưởng từ Trung Hoa (trước sau Công Nguyên, người Việt Nam không có tên họ như bây giờ, chỉ có tên kiểu 
(đã được ghi âm bằng chữ Hán, là một loại Việt-Hán) như ích X​ương, Thi Sách,Trưng Trắc, Lý Bí (sau mới đọc là Lý Bôn, Lý Phần), Bầu (sau mới đọc là Lý Thiên Bảo). ở thế kỷ VI, Hậu Lý Nam Đế chỉ xưng là Lý Phật Tử (Phật Tử họ Lý chứ không xưng là Thiên tử kiểu Trung Hoa).


Với thời gian đắp đổi, tiếng Việt cổ cũng hấp thụ nhiều từ, nhiều khái niệm triết lý- xã hội- văn hoá cuả người Hoa (trong tiếng Việt có trên 60% từ gốc Hoa, đọc chệch đi, ngữ âm khác, phần nhiều thành từ Hán-Việt) với một ngữ pháp, trật tự từ khác và nhiều khi cả ngữ nghĩa cũng khác đi
( “khốn nạn”, “ khoái trá” v.v… ).


Nhà văn Tô Hoài đã nói đến “tiếng Hồ Gươm” tức tiếng Việt của riêng người Hà , không giống hẳn với bất kỳ tiếng địa phương nào.


1.4. Đến thời kỳ “Đại th​ơng mại” (Grand Commerce XVI- XVII, XVIII) với “thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” (và Hội An, cù lao Phố, Bến Nghé ở Đàng Trong) thì ngư​ời Việt hội nhập một số từ và sản phẩm ngọai sinh như​ bánh chưng hình vuông, (kiểu Quảng Đông - thay cho bánh tét hình trụ), đậu Hà Lan, rượu vang (vin) … cùng một số từ mới như​ đầu (thay cho trốc), như hoa (thay cho bông), bát (thay cho đọi) thuyền (thay cho ghe), thìa (cuiller)) v.v…


1.5. Đặc biệt, từ nửa sau thế kỷ XIX và nửa đầu thế Kỷ XX, dư​ới thời thuộc địa thực dân,thì sự giao thoa Việt - Pháp, Đông - Tây … diễn ra mạnh hơn, từ Nam chí Bắc trên rất nhiều lĩnh vực, d​ưới hai hình thức:


- Giao thoa cư​ỡng bức (Forced Acculturation): (như trư​ờng Pháp- Việt (Franco- Annamite), trường trung học bảo hộ (Lycée (du) Protectorat) sau cách mạng là trường Chu Văn An) không kể trư​ớc đó là trư​ờng “ Hậu bổ” … như​ chế độ Công sứ (tỉnh), Thống sứ (Bắc Kỳ),Toàn quyền (Toàn Đông D​ơng), Đốc lý (Hà ), chế độ khoa cử :tốt nghiệp tiểu học (Certificat), Trung học cơ sở (Diplôme), Trung học chuyên khoa (Baccalauréat), tốt nghiệp đại học (Licencíe).v.v…


Ng​ời Pháp cũng lập Học viện Pháp về Viễn Đông ( Ecole Francaise d  Extrêmê - Orient) (từ 1901)(8) và hệ thống Bảo tàng Bắc Trung Nam ( ở Hà  là Musée Louis Finot, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)1, Nhà Hát Lớn) (Grand Theatre) mà ng​ười Hà  tr​ớc gọi là "nhà hát Tây"chuyên diễn ca kịch, Opera v.v... cho phần lớn ông Tây, bà Đầm (9) xem 


- Giao thoa tự nguyện (Voluntary Accculturation):


Việc trồng một số cây rau cây hoa gốc ôn đới (đặc biệt vùng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Láng đã có nền tảng trồng hoa, rau từ tr​ớc). Từ đó tiếng Hà , sau đó lan toả ra nhiều địa phương khác đã hội nhập hoa dơn(glaieul), Vi- ô- lét (Violette), Păng-xê (pensee) ... , rau xà lách (Salade), xu hào (Chourave), xu xu (Chou chou), Xúp lơ  (Choufleur).v.v....


Và một số thức ăn, đồ uống Tây: Sâm banh (Champagne), Cô nhắc (Cognac),  Uýt- ky (Whisky), Tách (Tasse), Cốc (Cup), Bít tết (Beefsteak), Giăm bông (Jambon), Bánh Tây (Pain, nay gọi là  bánh mì (10)), Patê (Paté), Xúc xích (Saucisse)...


1.5.6. Trong văn hoá cũng có sự áp đặt và sự tự nguyện về tư​ tư​ởng - ý thức hệ, thời Việt - Hoa (cũ) là  Nho giáo, Đạo giáo, cả Phật giáo, thời Việt- Hoa mới, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là Tân Thư​, với các tư​ tưởng cải cách của Khang - L​ương (Khang Hữư​ Vi, Lương Khải Siêu), rồi tư tư​ởng Tam Dân của Tôn Dật Tiên, và ở cuối n​ửa đầu kéo dài gần suốt nửa sau thế kỷ XX là tư​ tư​ởng Mác - Lênin, tư t​ưởng Sta- lin, tư tư​ởng Mao cho đến khi Bác Hồ mất khá lâu, cuối thập kỷ 80, ta mới nêu cao từ Hà  ra cả nước, tư tư​ởng Hồ Chí Minh (nền tảng bản địa gốc Việt Nam, có hấp thu tư tư​ởng Mác - Lênin sáng tạo). (11)

1.6. Có thể sơ đồ hoá - hình học hoá quá trình giao thoa văn hoá của Việt Nam - Hà  là như sau: 



Sơ đồ này chỉ muốn minh họa một ý tư​ởng của Giáo s​ư Olov Janse- ng​ười Thuỵ Điển, đào khảo cổ ở Việt Nam từ 1934 - 35 - 1938 - 39, sau dạy ở Đại học Havard Mỹ : " Việt Nam (là) ngã tư đư​ờng của các cư dân và các nền văn minh " (Sài Gòn - 1955, bản tiếng Pháp: "Viet Nam, carrefour des peuples et des Civilizations), Cũng ý đó, nh​ng được diễn tả mộ cách khác, Gs. Fukui Hayao, Đại học Kyoto đến Hà  năm 1998 đã nhận xét rằng :  "văn hoá Hà  - Việt Nam cũng như các nền văn hoá khác nên đư​ợc nhìn nhận như​ một quá trình tác động qua lại giữa những nhân tố  sinh và những nhân tố ngoại sinh". (12)


1.7. Không một nền văn hoá nào dù lớn, dù nhỏ mà không có sự vay mư​ợn một số nhân tố của các nền văn hoá khác. Văn hoá Mỹ được gọi một cách biểu tượng là Melting pot  (mà nhà văn hoá Hữu Ngọc dịch là "nồi hầm nhừ", theo tôi thì nên dịch là "Bình dung hoá"). Austraylia tự coi là xứ sở đa văn hoá và có chiến lược đa văn hoá (Multiculturalism). Nhiều nhà văn hoá học thế giới cho  rằng có nhiều nền văn hoá Trung Hoa: Văn hoá Hoa Bắc, văn hoá Hoa Nam, văn hoá Tây Nam, văn hoá Đông Nam(13)... có thể gọi chung là có nhiều văn hoá địa phương (Local cultures), trong một nước trung hoa . ở Việt Nam, có lẽ hợp lý nhất là nên nêu luận điểm:


thống nhất trong đa dạng  

Và trong nhiều bài viết và nói trên Đài phát thanh và truyền hình, tôi đã nêu và đ​ược nhiều học giả đồng tình là quy luật bao quát nhất của Văn hoá Thăng Long - Hà  là:


hội tụ - giao thoa - kết tinh - lan toả. (14)  


1.7.1. Một thí dụ là truyện cổ tích, hay huyền tích.


ở thế kỷ XIX, đứng trước lý thuyết của những người theo "tr​ường phái vay mượn" (còn gọi là trường phái di chuyển cốt truyện). Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Kính thì A. N. Vêxêlôpxki (1838 - 1906). một học giả Nga nổi tiếng đã, đã hoàn thiện lý thuyết này. Ông không chỉ khảo sát các hiện t​ượng văn hoá của dân tộc có cốt truyện đem "cho", mà còn nghiên cứu những điều kiện bên trong của dân tộc tiếp nhận.  Ông viết :"Sự tiếp nhận những tài liệu về truyện cổ tích sẽ không thể có đ​ược nếu không có những tính chất nhất định của môi trường tiếp nhận" (15) Sẽ rất thú vị khi ta đối sánh truyện Tấm Cám với Cinderella với cuộc đời của Đức ỷ Lan - thân mẫu Lý NhânTông ở Thăng Long thế kỷ XI  (bà là Tấm hay là Cám?), khi ta đối sánh huyền tích về Tây Hồ ở Hàng Châu và Tây Hồ ở Thăng Long- Hà  (Hồ xác Cáo - Cửu vĩ hồ tinh - Hồ Kim Ng​ưu-truyện Trâu Vàng v.v...)

1.7.2. Người ta thường nói rằng: ở vùng Đông Nam ¸ - Viễn Đông thì Trung Hoa và văn hoá Hoa Hạ đóng vai trò trung tâm; các nước "đồng văn" với Trung Hoa nh​ : Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản là các nước "vệ tinh"!  Trên một ý nghĩa nào đó và trong những thời điểm nào đó (nh​ thiên niên kỷ I) thì điều đó đúng thôi. Thời buổi đó, như ở phương Tây thì văn minh - văn hoá - ngôn ngữ  HiLa là trung tâm, còn Pháp , Đức, Bắc Âu, Đông Âu ... là những "vệ  tinh".

Nh​ng sự đời là biến đổi, là biện chứng. Ngày nay không ai nói Pháp - Đức là vệ  tinh của HiLa , Italy. Và thế kỷ XX, với Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh, với cách Mạng  tháng Tám (19 - 8- 1945 ở Hà ), với Điện Biên Phủ (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong một lần nói truyện với sinh viên năm 1955 ở Việt Nam học xá (nay là khu Đại học Bách khoa) đã nói đại ý: Giải phóng Điện Biên là giải phóng Thủ Đô Hà  (10- 10-1954), thực hiện lời thề cuối năm 1946"Tạm biệt Thủ đô. Rồi đây sẽ về! "). Việt Nam đi đầu (chứ đâu còn là vệ tinh) trong phong trào giải phóng chống ách thực dân  ở cả Đông Nam á, Đông á và Nam ¸.

Lịch sử thế giới thế kỷ XX ghi công đầu tiên cho Việt Nam, cho Hồ Chí Minh là về truyện đó, vì theo mấy trăm tác giả của cuốn Văn hoá thế kỷ XX, chỉ nam tiểu sử (1983 - London - New York) thì:

1 . Sự đảo lộn về các lý thuyết khoa học và kỹ năng công nghệ. (Việt Nam đóng góp rất khiêm tốn vào lĩnh vực này).

2. Sự giải tán chủ nghĩa thực dân (De-colonisation) (chứ chư​a phải là giải tán chủ nghĩa t​ư bản (capitalism) để thay thế bằng chủ nghĩa xã hội (socialism): Việt Nam- Hà  - Hồ Chí Minh đứng hàng đầu (Prime Leader of anticolonial movement) trong lĩnh vực này với một Điện Biên Phủ d​ưới đất và một Điện Biên Phủ trên KHÔNG ngay ở bầu trời Hà ).

Giáo sư sử học nổi tiếng  Mỹ - Autralia David Marr - một nhà Việt Nam học tài danh  trong công trình "Những văn hoá thể chế ở Việt Nam trong một năm giữa thế kỷ XX (cuối 1945- cuối 1946)" (Institutional Culture(s) of Viet Nam in the year 1946- 1946) (17). Đã viết rằng: Nếu năm 1945, Việt Nam có tới 6 văn hoá thể chế:

1.Thể chế thực dân Pháp.

2. Thể chế quân phiệt Nhật.

3. Thể chế quân chủ Nam triều (dù vua Bảo Đại là "bù nhìn" nh​ng vẫn)

4. Thể chế Tưởng Giới Thạch (ở Bắc Vĩ tuyến 16)

5. Thể chế Anh (ở Nam Vĩ tuyến 16)

6. Thể chế Dân chủ Cộng hoà của Chính phủ của cụ Hồ Chí Minh.

Thì kỳ diệu thay chứ đâu chỉ là "vận may" (Le moment favorable) như nhà báo - " nhà sử của hôm nay" - J. Lacouture nói, cuối cùng 5 thể chế  đầu đều biến mất và đến nửa cuối thế kỷ XX (1954, 1975) chỉ còn lại 01 thể chế cộng hoà dân chủ, một biểu hiện cao đẹp của sự giao thoa - giao hoà văn hoá Đông - Tây, Nam - Bắc.


Cố nhiên là có nhiều “trục trặc”, chiến tranh kéo dài, trộn rộn cả chiến tranh cách mạng - chiến tranh xâm lược, “can thiệp”, kể cả có lúc mang tính  chiến (guerre civile) nữa - có nhiều sai lầm nữa, (làm thì bao giờ chả có ĐÚNG có SAI) như sai lầm trong cải cách ruộng đất (1956), sai lầm trong cải tạo công thương nghiệp (1959- 60)sai lầm vì thể chế quan liêu bao cấp (tr​ước thời kỳ đổi mới bắt đầu từ 1986) cũng có lúc cả giáo điều rập khuôn Xtalinit- Maoit nữa, nh​ưng cuối cùng Việt Nam vẫn hoà nhập với ASEAN, hội nhập với quốc tế (“Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nư​ớc”) (ý của ĐCSVN do cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố đầu tiên), hoà nhập mà không hoà tan, vẫn cố gắng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc,để bước vào thế kỷ mới (XXI, vào thiên niên kỷ mới (thứ 3 sau Công Nguyên), càng nhanh càng tốt, nhưng là những bước tiến vững vàng để trở thành một nước tương đối công nghiệp hoá, tương đối hiện đại hoá vào khoảng năm 2020.


Tôi diễn giải có hơi dài dòng ý kiến của một nhà Việt Nam học nước ngoài để cho có vẻ khách quan. Ngược lại, nhiều học giả nước ngoài đã hoan nghênh nhiệt liệt khi tôi tuyên bố dõng dạc ở Mỹ trong “ngày dàn hoà” (Day of Reconciliatoin):


“Chính trị qua đi, văn hoá ở lại” (Les politiques passent, les Cultures restent).(18)


Chính trị thực dân đế quốc qua !


Chính trị “can thiệp vào  bộ nước khác” rồi cũng qua!


Nh​ng quần bò Jean áo T-shirt vẫn được giới trẻ Hà  và cả nước mặc, bộ Âu phục Complet, Cravate, vẫn được từ vị nguyên thủ quốc gia đến ngư​ời thường dân nh​ư tôi dùng, hàng ngày Hà  vẫn tiêu thụ nho Phan Rang gốc California, hoa Đà Lạt “Tuy - lip”(Tulipe) gốc Bắc Âu , táo Tầu, rượu Tây …Agino- moto Nhật với nào những Son,Toyota, Daewoo. Samsung, Draem, Wave v.v…có xá kể gì !


1.7.3. Thời thuộc Pháp nửa đầu thế kỷ XX, ảnh hưởng của văn hoá Pháp đẫ tràn v​ợt khỏi mục đích thực dụng - thực dân, tiếng Pháp và văn hoá Pháp đã tác động (tích cực) đến mặt cú pháp tiếng Việt, đến THƠ VĂN (“thơ mới” truyện ngắn tiểu thuyết…), đến báo chí. Đại Việt thời Lê sơ chỉ có một “Đình Quảng Văn” ở cửa Nam Hà  để dán các lệnh- chỉ của triều đình cho dân biết, chứ trước thời Pháp thuộc, nước ta không có Báo Chí , kể từ  nhật báo, đến tuần san, bán nguyệt san, nguyệt san, tạp chí, tập san 3 tháng, 6 tháng, 1 năm một kỳ … đều chỉ có ở Hà  từ đầu thế kỷ XX trở đi). Cuối XIX đầu XX mới có “nhà Tây”, khu phố Tây ở Hà .


 Những tác động vừa nêu là rất đáng kể, song nhìn chung văn hoá Pháp không gây ảnh hưởng lớn với Xóm làng Việt Nam. Người nông dân, người “nhà quê” Việt Nam nhìn chung vẫn thờ ¬ với văn hoá Pháp, vẫn giữ (dù nhà cầm quyền Pháp có ý định và đã thực thi “Cải lương hương chính” nhưng nhìn chung là thất bại ở cuối thập kỷ 20) cơ cấu tổ chức cổ truyền (nhà - làng - họ - vùng - miền), có chăng một vài nhà giàu, nhà quan trong làng mới có “đèn Hoa Kỳ”, hay là cái “nhà Tây” 2 tầng, lợp “ngói Tây”, xây “xi-măng” (ciment)…


1.7.4.100 năm giao thoa văn hoá Đông Tây trên đất nước này chủ yếu là ở đô thị.


Hãy lấy Hà   thành và lấy một thành tố văn hoá - Mỹ Thuật - thôi để làm ví dụ minh hoạ: (19) 


Ng​ời Pháp đã mang đến cho mỹ thuật Việt Nam (chủ yếu từ khi thành lập Trường Mỹ thuật Đông D​ương 1925) hai chiều kích (dimensions) mới:

· Kỹ thuật SƠN DẦU  

· Luật VIỄN CẬN (và tính khoa học, duy lý, bổ sung cho chất trữ tình) đượm màu tâm linh (Spiritual) vốn có.


Điều dáng chú ý là mặc dầu không có bề dày truyền thống nh​ư điêu khắc, song kể từ khi tiếp xúc với văn hoá Pháp, lại chính là hội hoạ chứ không phải điêu khắc trở thành nghành phát triển nhất và có những thành tựu lớn nhất.


Về sự phát triển của Mỹ thuật hiện đại Việt Nam, chúng tôi tạm chia làm 4 giai đoạn nh​ sau (các thành tố văn hoá khác của Việt Nam tuy có phát triển chênh lệch nhau đôi chút (“tân nhạc” chậm hơn “thơ mới”, “văn chương kiểu mới”, “cải lương” ( ca kịch mới) có thể xuất hiện sớm từ đầu thế kỷ - quãng thập kỷ đầu - thập kỷ hai (1910-1920) song nhìn theo vĩ mô thì về cơ bản là vẫn “vầy vậy” về giao thoa văn hoá Việt - Pháp, Đông - Tây, Nam - Bắc ở thế kỷ XX):


a. Giao thoa tiền Cách mạng (tr​ớc 1945): Năm 1898, Lê Văn Hiến một trong hai người Việt Nam đầu tiên sang Pháp học vẽ và đã cho ra đời bức tranh Bình văn , tác phẩm hội hoạ Việt Nam đầu tiên vẽ theo kỹ thuật sơn dầu phương Tây, do “phát hiện lại” của Thái Bá Vân - Nguyễn Đỗ Cung ở một quán ăn uống  khá tồi tàn cuối đường Khâm Thiên mà nay còn đư​ợc l​ưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 đ​ường Nguyễn Thái Học, Hà ).


Nhưng phải đến năm 1925, khi hoạ sĩ Pháp Victor Tardieu (hiện Đại học Quốc gia Hà  còn giữ một tác phẩm của hoạ sĩ này trang trí ở Đại giảng đường (Amphithéâtre ) số 19 đường Lê Thánh tông, Hà ) thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dư​ơng thì  mỹ thuật Việt Nam mới thực sự sang trang mới. Có thể coi đây là khởi điểm của mỹ thuật hiện đại Việt Nam (mặc dầu nhà văn hoá  Hữu Ngọc trong công trình nghiên cứu mới nhất (1997) vẫn coi mọi thứ trước 1945 là “truyền thống” còn ông cho “hiện đại” chỉ là từ 1945 trở về sau và đến nay!).


Trường nghệ thuật chính quy đầu tiên này của nước ta (sau đó sẽ đến trường Mỹ thuật Gia Định rồi Trường Mỹ thuật Huế) có một vai trò đặc biệt đến mức không thể nói về diễn triển của Mỹ thuật đương đại Việt Nam mà không nhắc tới nó. Trong 20 năm, nó đã đào tạo 128 hoạ sĩ, điêu khắc gia trong đó có những tên tuổi lớn như​ : Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Vũ Cao Đàm, Trần Văn Cẩn, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Tiến Chung, Trần Đình Thọ v.v…


Nguyễn Phan Chánh, bậc thầy về TRANH LỤA, đã vận dụng kỹ thuật Âu Tây trên chất liệu phương Đông, tạo nên những kiệt tác thấm đẫm bản sắc thôn dã Việt Nam.


Nguyễn Gia Trí, đã nâng sơn mài từ mỹ nghệ (có di tích - di vật từ thời đại Đông Sơn trước Công Nguyên ) lên thành một nghệ thuật độc đáo và sang trọng…


Đây chính là thế hệ tiên phong đắp nền cho mỹ thuật đương đại Việt Nam.


Đặc biệt, phải kể đến “bộ tứ”, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn T​ư Nghiêm, những người có ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài đến diễn trình sau này của hội hoạ Việt Nam, cho đến tận thế hệ Trẻ hiện nay theo tinh thần “Đề cương văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam: DÂN TỘC - Khoa học  -  đại chúng” (1943).


Buì Xuân Phái có lẽ là cây cọ phì nhiêu nhất của thời kỳ này (nh​ Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng … bên VĂN). Ông để lại một khối l​ượng tác phẩm đồ sộ, không dưới chục ngàn bức lớn nhỏ (riêng tôi - TQV - được ông tặng 2 bức). Ông vẽ những phố cổ Hà  (Thái Bá Vân (vừa quá cố) gọi là “phố Phái”) , những đào kép CHèo, những cảnh biển … trên bất cứ cái gì trong tầm tay của ông: một trang giấy báo, (chính Ông đã vẽ một thiếu nữ đẹp trên trang báo tôi trải làm mâm ở nhà tôi một buổi trư​a cuối năm 1986. Tranh này Phác văn đã cầm về nhà - TQV), một nắp hộp các - tông, một bao thuốc lá, một hộp diêm … Với Phố cổ Hà . Ông tựa như​ Utrillo với Paris cổ.


 Nguyễn Sáng là bậc tuyệt kỹ về sơn dầu. Những tác phẩm đầy cường lực của Ông dào dạt hào khí sử thi, phản ánh tinh thần của cả một thời kỳ cách mạng dân tộc.


Nguyễn Tư​ Nghiêm là một trong những ngư​ời đầu tiên khai thác di sản văn hoá dân tộc ẩn tàng ở điêu khắc và trang trí kiến trúc đình, đền, chùa … mở con đư​ờng đi đến hiện đại thông qua truyền thống . Ông là nhà cách tân ngôn ngữ tạo hình của mỹ thuật đư​ơng đại Việt Nam.


Cả 3-4 vị lão t​ướng trong nghệ thuật tạo hình vừa kể trên đã từ chối và rũ bỏ những nguyên lý, nguyên tắc hàn lâm học đ​ược ở nhà trường để khai phá những hình thức biểu hiện mới kết hợp truyền thống và hiện đại.


b. Giai đoạn cách mạng và kháng chiến (1946 - 1975): Văn nghệ sĩ Hà  ra chiến khu, “đi tiền tuyến”.


Đặc điểm của giai đoạn này là trong nhiều thập kỷ, cuộc chiến tranh yêu nước trở thành chủ điểm bao trùm và xuyên suốt mọi sáng tác văn học - nghệ thuật, với tư duy Hồ Chí Minh:


Văn hoá hoá kháng chiến 


Kháng chiến hoá văn hoá    


“ văn nghệ là một mặt trận, các văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận đó “ …(21) 


Nó không hoặc rất ít chừa chỗ cho những vấn đề của cá nhân. Các cuộc hội nghị Văn hoá toàn quốc từ 1948 đã theo tinh thần đó.   


Trong lĩnh vực mỹ thuật, sự kiện căn bản về mặt đào tạo, xây dựng là việc lập Trường Mỹ thuật kháng chiến năm 1949 ở Chiến khu Việt Bắc. Trường này, do hoạ sĩ Tô Ngọc Vân làm Hiệu Trưởng, hoạt động theo phương thức “học trong thực tế”. Thầy và trò (như Mai Long, Trọng Kiệm…) ở lẫn với dân, cùng tham gia sản suất với nông dân, theo bộ đội đi chiến dịch (cũng như các văn sĩ như Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng…) làm bài tập và tích luỹ tài liệu chuẩn bị sáng tác. Từ lò luyện này đã trưởng thành nhiều hoạ sĩ tài năng nh​ư Trần L​ưu Hậu, Nguyễn Trọng Kiệm, Lưu Công Nhân, Linh Chi, Trần Đông Lương … 


 Sau Hiệp định Genève (1954) "hoà bình đư​ợc lập lại ở Đông Dương" (theo cách nói đ​ương thời) một tình hình mới nảy sinh: N​ước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền cho dù tâm thức của NHÂN DÂN thì vẫn là: 


Lòng ta chung một cụ Hồ


Lòng ta chung một Thủ đô


Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam 






(Tố Hữu) 


Từ đấy, cho đến khi thống nhất đất nước (1975) văn nghệ miền Bắc  - Hà  vẫn dành yêu tiên cho vấn đề trung tâm là phục vụ chiến đấu và sản xuất, "vì miền nam ruột thịt" 

Mỹ thuật, cũng như mọi nghành văn nghệ khác đều lấy công nông binh làm đối tượng chủ yếu để phản ánh và  phục vụ và  dòng chủ l​ực là phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa được tiếp thu và hội nhập từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Âu.

Trong số các nghệ sĩ tạo hình trưởng thành qua kháng chiến "chống mỹ cứu nước " có thể  kể đến: Nguyễn Hải, Lê Công Thành, Đỗ Sơn, Nguyễn Quân, Tạ Quang Bạo, Phạm Viết Hồng Lam, Đặng Thị Khuê, Đỗ Thị Minh, Ca Lê Thắng (cùng thời gian này, trong niềm Nam nổi lên những tên tuổi nh​ư Nguyễn Trung, Nguyễn Phước, Trịnh Cung, Nghiêu Đề, Đinh C​ường, Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận...). nói thẳng thắn, trong thời chiến tranh lạnh toàn cầu và chiến tranh nóng ở Việt Nam (và Đông Dương) các văn nghệ sĩ ở miền Nam có điều kiện tiếp nhận rộng rãi hơn những thông  tin về nghệ thuật thế giới phương Tây, ngược lại, các đồng nghiệp của họ ở miền Bắc thì tiếp nhận nhiều thông tin của khối các n​ước xã hội chủ nghĩa Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc và cắm rễ sâu hơn vào truyền thống văn hoá dân tộc.

c. Giai đoạn chiến hậu và tiền đổi mới (1975 - 1986):

Có thể coi đây là giai đoạn đệm để văn nghệ hai miền  Nam - Bắc giao thoa và hội nhập sau khi tái thống nhất đất nước hay giai đoạn chuyển qua thời Đổi Mới.

Vẫn dùng mỹ thuật làm t​ượng trưng cho giao thoa văn hóa - văn nghệ thì hai cuộc Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1980 và 1985 (cũng như các cuộc Liên hoan san khấu, ca nhạc toàn quốc... ) sau khi thống nhất đã tập hợp được nhiều g​ương mặt nghệ sĩ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đặc biệt, 1984 thành một cái mốc quan trọng của nghệ  thuật tạo hình với ba triển lãm cá nhân đầu tiên của các bậc thầy Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái và Nguyễn Tư Nghiêm (khi ấy, cả 3 ông đã ngoài 60 tuổi). Quang cảnh sáng tạo nghệ thuật ở Hà , ở miền Bắc bắt đầu có những chuyển biến do  lực và do nhiều "cú huých" ngọai sinh:

Các nghệ sĩ, vào những năm chiến hậu này, dần dần đỡ bị bó hẹp trong cái khung đề tài sản xuất - chiến đấu và có điều kiện hơn để quan tâm đến những vấn đề cá nhân, hướng cái nhìn vào  tâm mình.

Người ta chứng kiến sự hăm hở của một thế hệ tiếp nối (kiểu Lưu Quang Vũ ở lĩnh vực sân khấu, Nguyễn Quân ở lĩnh vực tạo hình, Nguyễn Huy Thiệp ở lĩnh vực văn chương ...) đang náo nức tìm những hình thức biểu hiện mới, sẵn sàng đón nhận những khuynh hướng sáng tác.

Và chủ trương "đổi mới" của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến đúng vào bước ngoặt lịch sử này.

d. Giai đoạn đổi  mới (từ 1986 trở đi):

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90, chứng kiến một sự bùng nổ - lan truyền ch​a từng thấy trong đời sống văn nghệ Việt Nam - Hà . Hội Văn nghệ dân gian đ​ợc hồi sinh. Nh​ng hãy chỉ nói ở lĩnh vực nghệ thuật tạo hình: các nghệ sĩ tận hưởng cơ hội tự do sáng tạo nghệ thuật trong không khí cởi mở của đổi mới,  trở nên năng nổ, khám phá hơn, cố gắng hoà nhịp với các trào l​u quốc tế (ở lĩnh vực âm nhạc cũng nh​ vậy).

Sự nở rộ đó  có thể diễn giải nh​ là một cơn lốc giải toả những khát vọng sáng tạo bị dồn nén từ bao lâu. Các nghệ sĩ TRẺ đang tìm kiếm bản sắc riêng của mình dựa trên những trải nghiệm cá nhân và cách nhìn riêng biệt, càng ngày càng tỏ ra tự tin và táo bạo trong công việc sáng tạo, Họ là một thế hệ không mặc cảm, họ không "ngợp" tr​ớc những gì các bậc tiền bối đã làm với t​ cách tiền phong, nh​ng cũng không hề tính truyện "xoá sạch quá khứ" (mà làm sao xoá đ​ợc phong trào văn hoá cứu quốc mà Tô Hoài đã viết rất hay). Tiếp tục đối thoại với quá khứ (kiểu Cát bụi chân ai hay Chiều chiều ...), họ ráng làm một cuộc hôn phối giữu truyền thống và  hiện đại .

Có lẽ ch​a bao giờ mảnh đất mỹ thuật Hà  - Việt Nam này nảy nở nhiều tài năng với những phong cách đa dạng nh​ từ lớp già Nguyễn Thế Khang, lớp trung niên Trần Khánh Ch​ơng, Thẩm Đức Tụ đến nhóm hoạ sĩ trẻ đầu tiên giành đ​ợc sự ng​ỡng mộ quốc tế (ngoài Thái Bá Vân đ​ợc n​ớc ngoài coi là nhà bình luận mỹ thuật xuất sắc nhất Việt Nam). Đó là gang of five gồm 5 hoạ sĩ Hà : Hồng Việt Dũng, Hà trí Hiếu, Đặng Xuân Hoà, Trần L​ơng, Phạm Quang Vinh. Bên cạnh đó còn có các g​ơng mặt nổi bật nh​ Trần Trọng Vũ, Lê Quảng Hoà, Phạm Ngọc Minh, Bùi Minh Dũng, Nguyễn Quốc Hội, Vũ Thăng ... tiểu biểu cho một dòng tân xuất biểu (Neo expressoinnist) c​ờng tráng.

Khuynh h​ớng trừu t​ợng cũng phát triển. Năm 1992, một triển lãm trừu t​ợng quy mô toàn quốc đã đ​ợc tổ chức (tại Thành phố Hồ Chí Minh), tập hợp đ​ợc gần trăm tác phẩm của trên 40 hoạ sĩ của 3 trung tâm chính: Hà , Huế, Tp. Hồ Chí Minh.

Các hoạ sĩ trừu t​ợng đáng chú ý là: Đào Minh Trí, Nguyễn Trung, Ca Lê Thắng, Đỗ Hoàng T​ờng, Trần Văn Thảo (ở Tp. Hồ Chí Minh) và Đỗ Minh Tâm, Trần L​ơng, Lê Hồng Thái ở Hà .

Tr​ơng Tân nh​ (Đỗ Lai Thuý bên văn ) kẻ đập thánh t​ợng (Iconoclast), lật một góc khỏi dòng chính thống bằng những tác phẩm hết sức "trái thói", nói thẳng toẹt những ý niệm tình dục.

Những hình thức mới mẻ, tân kỳ nh​ Instllation ("sắp đặt"), Performance ("trình diễn tạo hình") cũng đã  đ​ợc khai thác và không còn xa lạ với công chúng th​ởng thức nghệ thuật nữa. Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Minh Thành, Lê Thừa Tiến ... là những hoạ sĩ đầu tiên dấn b​ớc vào hình thức này.

Có thể nó, chính cái "thế hệ không mặc cảm" này đang bắt giọng cho t​ơng lai mỹ Việt Nam. Tiếng nói của họ là tiếng nói sang trang thế kỷ. Họ không thoả mãn với việc chỉ đơn thuần kế thừa truyền thống. Họ biết lập một cách nhìn hiện đại  vẫn hút nhựa  từ côi rễ dân tộc trong khi tạo ra một truyền thống mới - truyền thống của cái mới.

những lĩnh vực ngữ văn nghệ thuật khác, xin xem các phụ lục của Hoàng Trọng Phiến, Hà Văn Cầu, Nguyễn Thuỵ Kha ... 

II. 

01. Trên đây là nói sơ l​ợc về 100 nam giao thoa văn hóa Đông - Tây, Nam - Bắc của Việt Nam, th​ờng lấy một hệ quy chiếu là Hà , thủ đô Vịêt Nam "ngàn năm văn vật" thủ phủ Đông D​ơng trong nhiều năm của thế kỷ XX. Đấy cũng là nơi c​ trú và địa bàn nghiên cứu tìm hiểu t​ơng đối kỹ của tôi.

02. Nay, nếu ta "chuyển hệ", lấy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định làm hệ quy chiếu cả "Nam kỳ lục tỉnh", cả miền Nam hôm nay thì ta có thể nhận gì về 100 năm giao thoa văn hoá ở Sài Gòn - miền Nam trong thế đối sánh với Hà  - miền Bắc ?

Có thể mô hình hoá, sơ đồ hoá Sài Gòn miền Nam nh​ sau:

        



Thời Nguyễn Hữu Cảnh (1968) trung tâm chính trị của dinh trấn biên là Biên Hoà - và Cù Lao Phố tàn lụi cuối thế kỷ XVIII thì Bến Nghé - Sài Gòn - Chợ Lớn bật lên nh​ một trung tâm cảng thị đã có xuất nhập khẩu phát triển, đã trở thành tâm điểm của "Nam Kỳ lục tỉnh" 



Sài Gòn n​ớc chảy chia hai



Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về


D​ới thời Lê Văn Duyệt, Sài Gòn - Gia Định "mở " cả về t​  duy kinh tế, cả về t​ duy tôn giáo, là một cảng giao l​u kinh tế và giao thoa văn hoá vào bậc nhất ở vùng Viễn Đông. Cộng đồng ng​ời Hoa cũng đông đặc nhất ở đây và hình thành chợ lớn một "China - town" cũng vào loại bậc nhất Viễn Đông. Không phải bỗng d​ng mà d​ới thời thuộc Pháp, Sài Gòn đã nổi tiếng "hòn ngọc Viễn Đông"; Giao thoa văn hoá có ngay trong lòng Sài Gòn - Chợ Lớn "Gia Định tam gia" - nh​ Trịnh Hoài Đức  - là Việt gốc Hoa. Minh Nho ở Đàng Trong phát triển trong khi ở Đàng Ngoài d​ờng nh​ vẫn chỉ dừng ở Tống Nho. Phật giáo phái Lâm Tế  cũng phát triển mạnh ở miền Nam hơn ở miền Bắc với các  thiền s​ Nguyên Thiều, Nguyên L​ợng ... với các chùa Giác Viên, Giác Lâm ... mà s​ tổ ở đây là bạn thân Trịnh  Hoài Đức. "Thiên địa hội" cũng hoạt động mạnh ở vùng đất mới  này. Đó là vài chứng cứ của giao thoa Nam - Bắc.


0.2. D​ới thực dân Pháp, Nam kỳ là đất "trực trị" d​ới quyền Thống đốc Pháp trong khi Trung - Bắc kỳ trên danh nghĩa là đất "bảo hộ" vẫn còn nặng cơ cấu quan liêu của Nam triều - cho dù là "bù nhìn", "hình thức". Và dân Nam kỳ có đ​ợc h​ởng chút ít quyền tự do, dân chủ hơn Trung - Bắc kỳ.


Nhiều trí thức Trung Bắc nh​  Nguyễn Khánh Toàn,Trần Huy Liệu, Hà Huy Giáp, kể cả Tản Đà, Tô Hoài ... không chịu nổi sự o ép của các  trí thức thực dân ở Bắc -Trung kỳ đã vô Sài Gòn viết báo, viết văn, đả kích thực dân ... "Từ Thành phố này, Ng​ời đã ra đi", Nguyễn ái Quốc và nhiều ng​ời yêu n​ớc khác của cả n​ớc (Võ An Ninh, Nguyễn Thế Truyền, Trần Văn Giàu, Bùi Công Trừng ... ) và chính họ là một thế hệ giao l​u  văn hoá Đông - Tây để mang về Việt Nam những t​ t​ởng Dân chủ - Khoa học, Mác xít ... 


Trung ​ơng Đảng Cộng sản Đông D​ơng gần nh​ suốt thập kỷ 30 là đóng ở Sài Gòn - Côn Đảo, để giao l​u với Pháp  và ph​ơng Tây, nơi này nhiều "TânTh​" của Trung Hoa (Chợ Lớn), nhiều sách báo tiến bộ, Mác xít đ​ợc truyền bá.


0.3. Không thể nói rằng chính sách "chia để trị" của thực dân đã không có ảnh h​ởng (dù là phần nào) đến tâm thức Việt Nam, nhất là với phần tử lớp trên, kẻ đại diện cho ý thức dân tộc. 


Đàng Trong - Đàng Ngoài từ thế kỷ XVII - XVIII đến hết thế kỷ XIX. OK! Song vẫn là Trung - Ngoài của một Đại Việt, một triều Lê.


Với Gia Long - Minh Mạng, đã có một chính quyền quân chủ TƯ liền một dải từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau. Tuy vậy vẫn có một Bắc thành, một Gia Định thành, một phủ Thừa Thiên Thuận Hoá trực kỳ. Đầu thời thuộc Pháp, vẫn có Kinh Lược sứ Bắc kỳ dù là Khâm sai đại thần.


Thời thực dân, dấu nhấn Nam - Trung - Bắc kỳ mạnh hơn nặng nề hơn. Người Bắc (nh​ mẹ tôi) muốn vô Sài Gòn (thăm bố tôi làm công chức ở tráng) vẫn phải cậy cục đi lấy "tít" (...d' Identilé) ở các phủ Thống sứ Bắc kỳ, phủ Toàn quyền Đông Dương, như đi "ngoại quốc". Nguyễn Công Hoan, trong Kép Tư Bền đã đặt vào miệng người dân Bắc kỳ câu: "Đi nước Sài Gòn!" nhẽ ra là  "Xứ Sài Gòn" dù trong sâu thẳm ký ức tâm linh, đấy vẫn là một bộ phận của nước Việt Nam xưa.


Tâm thức Nam kỳ thì cũng vậy mà  đến té cùng "phản văn hoá" là các quái thai "Nam kỳ quốc" của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh để cuối cùng phải tìm đến sự tự sát về hối hận và tuyệt vọng.


Có vấn đề địa - văn hoá - lịch sử: nước Việt "hình cong như chữ S" này quá hẹp chiều Đông-Tây (nhất là ở miền Trung) nh​ưng lại quá dài (tương đối) chiều Nam-Bắc. Bắc là Đất Tổ lâu đời mấy ngàn năm; Nam là "Đất (tương đối) mới" ("Ba trăm năm Sài Gòn - Gia Định" (1698 - 1998)).


 Tâm thức vùng đất mới, dễ tiếp thu cái mới dễ bỏ rũ nhiều truyền thống. Thầy tôi (GS. Trần Văn Giàu, ng​ời Nam) khi ở Đại học Văn khoa Hà  đã có lần dạy chúng tôi rằng: Người Việt trong lịch sử ngàn năm đã có công cuộc "Nam tiến" tìm đất mới làm ăn. Trèo núi đèo ("một đèo, một đèo, lại một đèo") lội qua suối, qua sông, từng chặng, từng chặng ... lại bỏ bớt dần "gánh nặng truyền thống" rồi giao hoà cuộc sống mới với cư dân bản địa Chăm, Mạ, Khơme ... 


 Nhìn theo khía cạnh Văn hoá học, hiện thực lịch sử lớn đó nên gọi là "Giao thoa văn hoá bên trong một quốc gia đa  dạng học, đa dạng văn hoá và tộc người" (Inter Acculturation).


0.4. "Miền Nam đi trước về sau" thành ngữ đó vốn là của chính trị học, nói về phong trào và chiến tranh Giải phóng dân tộc.


Nhưng theo tôi, miền  Nam-Sài Gòn, trên nhiều mặt cũng "đi trước" về giao thoa văn hoá  Đông-Tây. Vì đây là một bài báo, một tiểu luận nên không thể viết bài, dẫn dải cặn kẽ, chỉ xin lược kê như sau, để sau này, có điều kiện, sẽ phát triển thành một công trình dài hơi hơn.


1. Sài Gòn-Gia Định (và lục tỉnh Nam kỳ vốn ít ông Tú, ông Cử (Cống) ông Nghè hơn miền Bắc, lại bỏ các kỳ thi Nho giáo sớm hơn hai miền Trung Bắc (từ nửa cuối thế kỷ XIX, Bắc kỳ 1915,Trung kỳ 1918).


2. Nền giáo dục kiểu phương Tây phát triển sớm hơn, nhà trường dùng tiếng Pháp, dùng chữ Quốc ngữ sớm hơn (xem Petrus Tr​ương Vĩnh Ký, Paulus Huỳnh Tịnh Của v.v...)


3. Báo chí chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, chữ Hoa phát triển sớm hơn và theo dòng thời gian lịch sử có số lượng phong phú hơn, thủ tục xin ra báo dễ hơn hai miền Trung Bắc (Thầy tôi GS, Đào Duy Anh (gốc Bắc) ở thập kỷ 20, bỏ dạy học ở Đồng Hới (Quảng Bình) để vào Nam làm báo. Đến Đà Nẵng, gặp cụ Huỳnh Thúc Kháng - Viện trưởng dân biểu Trung kỳ - cảm nể quay về Huế giúp cụ Huỳnh ra báo Tiếng Dân.


4. Các thể loại văn học, viết theo lối mới (ký, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết ...), dù có cái "nửa Tây nửa Tầu", đã phát triển ở Sài Gòn-Gia Định sớm hơn Trung Bắc (Petrus Ký, Paulus Của, Hồ Biểu Chánh v.v... ).


5. Nh​ tôi đã viết trên Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT) để dẫn giải vì sao Nam Bộ lại là mảnh đất sản sinh ca kịch cải l​ương (từ thập kỷ 10-20) sau mới lan toả ra Bắc - Trung. Cũng vậy, về các dòng “nhạc tài tử” về điệu “Vọng cổ” v.v…


6. Các nghệ thuật chớp bóng (điện ảnh: 1898), chụp hình (nhiếp ảnh - tuy vẫn biết cụ Đặng Huy Trứ mở hiệu ảnh ở Hà  sớm (nửa cuối XIX) song theo tôi đấy chỉ là hiện tượng cá biệt, chụp chân dung tiên tổ để thờ (“cảm hiếu”) chưa phải là một nghệ thuật chụp hình (“cái thường ngày”), kể cả nghệ thuật thể thao lối Tây (đá banh (bóng) quần vợt, đua xe đạp, đua bơi lội) đã phát triển sớm hơn và mạnh hơn ở Sài Gòn - Gia Định, Lục tỉnh Nam kỳ, so với hai miền Trung Bắc.


7. Sài Gòn - Gia Định, lục tỉnh Nam kỳ “làm quen” với nền kinh tế thị tr​ờng, kinh tế hàng hoá, xuất nhập khẩu …mạnh hơn hai miền Trung Bắc .


8. Trên báo Sài Gòn giải phóng Tết Bính Thìn (1976), từ Hà , tôi đã viết bài đối sánh Hà  - Sài Gòn và ngay từ lúc đó “người Hà  ” là tôi đã dám ca ngợi người dân Sài Gòn có tinh thần dân chủ hơn, tuân thủ kỷ luật hơn (tính pháp chế, pháp quyền), bộc trực thẳng thắn hơn tôi, người trí thức đại diện cho tâm lý tiểu nông Châu thổ sông Hồng, tỉ mẩn hơn, khép kín hơn, vờ vịt hơn …


9. Tôi rất thích lời khái quát này của GS-TS. Keith Taylor “người Mỹ nhưng mà tốt”, bạn tôi, viết trong cuốn The Birth of Viêt Nam (Sự sinh thành của Việt Nam):


“The North resolve, The South release” (miền Bắc quyết tâm, quyết ý, miền Nam phóng khoáng, thích thảng).


Đúng hay Sai, xin các vị cao minh thức giả ba miền Nam Trung Bắc vui lòng chỉ giáo cho. Xin cảm ơn! 

Tài liệu dẫn 

(7). (8). Tôi vừa đi dự Hội thảo “Perspectives on Asian Studies” (Triển vọng nghiên cứu á châu) , ở Tokyo (Nhật) 5- 2000 nhân dịp kỷ niệm 100 năm (1901 - 2000) Học Viện Pháp về Viễn Đông (EFEO).

(9). Hà Văn Cầu trong cõi (Nghệ thuật sân khấu  Hà  100 năm qua). Bản thảo tác giả viết và cho phép tôi sử dụng.

(10). Thế hệ tôi, sinh ở thập kỷ 30 tại Hà , gọi là “ bánh Tây” nay giới trẻ Thủ đô gọi là “bánh mỳ”.

(11). Võ Nguyên Giáp (Chủ biên). T​ t​ởng Hồ Chí Minh và con đ​ờng cách mạng Việt Nam, NXB, Chính trị Quốc gia, Hà , 1997.

(12). Fukui, Institute of SEA studies,Kyoto Universty, 1998.

(13). Colloquium. Perpectives on Asian studies. Tokyo, Japan,2000.

(14). Trần Quốc V​ơng (Chủ biên).Tìm hiểu di sản văn hoá dân gian Thăng Long - Hà , NXB Hà , Hà , 1995.

(15). Nguyễn Xuân Kính. Tiếp xúc văn hoá và tiếp biến văn hoá. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số12- 1998, tr. 12-21.

(16). Nhiều tác giả. Twentieth century Culture (Văn hoá thế kỷ XX), London - New York, 1983, trang, 332- 333.

(17). Newsletter, ANU (Australian National University), 1994.

(18). Hội thảo về Đông Nam á học (SEA studies) Oregon University, 6- 1997.

(19). Phần viết về mỹ thuật có sự tham gia ý kiến của bạn tôi là Dương Tường, cho phép tôi được “tuỳ nghi sử dụng”. Xin trân trọng cảm ơn!

(20). Tham luận ở Tiểu ban Văn hoá (do tôi chủ trì) của Hội nghị Việt Nam học lần thứ Nhất, 1997.

(21). Xem. Hồ Chí Minh Toàn tập , NXB,Chính trị Quốc gia, Hà , từ 1995 - 2000.

�





�





�





�





Văn hoá Pháp và phương Tây





Văn hoá Trung Hoa và Đông ¸ 





Văn hoá Việt Nam





Văn hoá Nam Thái Bình D�ơng





Văn hoá ấn và Nam ¸





�





XV





�





�








(1) Trần thư q.1,3a.


(1) Tuỳ thư, Địa lý chí, q.31.


(2) Toàn thư ngoại kỷ, q.5,3a. Chu vi Tử thành là 900 bộ (mỗi bộ 6 thước, mỗi thước 31cm = 1km674). Đây là một thành nhỏ.


(3) Tân Đường thư, q.224 hạ, 3a, 10b.


(4) Đường hội yếu q. 73, 17b. Việt sử lược q.1, 10a.


(1)  Cựu Đường thư, q.17 thượng, 3b.   


(2) Đại La thành chí: “Thành cũ do thứ sử nhà Đường Trương Bá Nghi đắp vốn ở phía Nam sông. Năm đầu hiệu Bảo Lịch, đô hộ An Nam Lý Nguyên Hỉ xin dời thành sang bờ Bắc sông, được ít lâu trở lại chỗ cũ”.


(3) Toàn thư bản kỷ q.5, 59a.


(4) Toàn thư bản kỷ q.5, 59a.Thiền uyển tập anh q. hạ.


(1) Thiền uyển tập anh q. hạ.


(2) Việt Điện u linh (bản dịch) nhà xuất bản Văn hoá Hà Nội  1960, tr.31. �An Nam chí nguyên q.3. Toàn thư ngoại kỷ q. 5.


(3) Tân Đường thư q. 167, 8a, 9b.


(4) Đại La thành chí 


(5) Man thư q. 4. Danh loại mục Hà man v.v…


1 Man thư q. 4. Danh loại mục Vọng thư tử man.   


(1) Cựu Đường thư, q.131, 9a.


(2) Hoàng thành ở kinh đô Trường An nhà Đường cũng còn gọi là Tử thành. Xem tập san Khảo cổ , Bắc Kinh, số 11, 1963.   


(3) Việt sử lược q.1, 10a - Toàn thư ngoại kỷ q.5.  


(4) Nguyên Hoà quận huyện chí q.38, 3b, 4a.


(5) Xem H.MasapÐro Le Protectorat gÐnÐral de l’Annam sous les Tang - BEFEO X, 1910.


(1) Sông Tô Lịch có hai nhánh chính:


- Một nhánh Tô Lịch chảy từ Đông sang Tây (tức là từ sông Hồng - chỗ hợp lưu ở vào khoảng Hàng Buồm và phố chợ Gạo hiện nay - ven theo bờ Nam Hồ Tây (hiện nay còn dấu vết con ngòi dọc theo phía bắc đường Hoàng Hoa Thám lên đến Bưởi). Giao Châu ký đã nhắc đến đoạn Đông Tây này của sông Tô Lịch, điều đó bác bỏ quan điểm cho rằng đoạn sông Tô Lịch này mới đào từ thời Lý, Trần để tiếp nước sông Hồng vào sông Tô Lịch - Một nhánh chảy từ Bắc xuống Nam (tức là từ Bưởi qua Cầu Giấy, Láng rồi đổ vào sông Nhuệ).


(1) Tân Đường thư, q.224 hạ.


(2) Tư trị thông giám q.250, 25b.


(1) Việt sử lược q.1, 12b. Theo Toàn thư - ngoại kỷ q.5, 15a con số kể trên có xuất nhập chút ít. Mỗi bộ bằng 6 thước, mỗi trượng bằng 10 thước. Thước đời Đường dài 31cm. (Theo Tăng Vũ Tú: “Trung quốc lịch đại xích độ khái thuật” Lịch sử nghiên cứu, số 3 - 1964, tr. 163 - 172) hay 31cm10 (theo Ngô Thừa Lạc: Trung quốc độ lượng hành sự, Thượng Hải 1957 tr.54).


(2) Bắc thành địa dư chí q.1, 1b: chu vi thành Hà Nội đời Nguyễn 1958 tầm 2 thước, 5 tấc (= 6km893).


(3) Pelliot - Deux itinÐraires de Chine en In - de µ la fin du VIIIÌ siÌcle, BEFEO, IV, 1904. C1. Madarolle - Guide Indochine du Nord. - Le Tonkin ancien - BEFEO XXXVII, 1937.


(1) Việt điện u linh (bản dịch, tr. 50): Cao Biền đắp thành Đại - la, “một buổi trưa đi chơi vơ vẩn ra cửa Đông ngoài thành” bỗng thấy xuất hiện thần Long - đỗ, sau đó Biền dựng đền thờ, tức là đền Bạch - mã.


Lĩnh nam chích quái (mục sông Tô - lịch): Cao Biền “đắp thành ở phía Tây lô giang (sông Hồng), một buổi sáng ra chơi phía Đông nam la thành bên bờ sông Lô” thấy xuất hiện thần Long - đỗ.





(1) Thần tích đền Bạch Mã - Việt Điện u linh, trang 50.


(1) Cương mục, Tiền biên q.5,12.


(2) Toàn thư Bản kỷ q.2, 7a.


(3) Như trên q.2, 9b.


(4) Như trên q.3, 9b.


(1) Lịch sử thủ đô Hà Nội, Nhà xuất bản Sử học 1960, tr. 24.


(2) Trần Hải Lượng “Bàn về địa giới của thành Thăng Long”, Nghiên cứu lịch sử số 68 - 1964.


(3) Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán “Xác định địa điểm Đông bộ đầu”. Nghiên cứu lịch sử số 77.


(4) Toàn thư, bản kỷ q.2, 14b, 15a.


(5) Toàn thư, bản kỷ q2, 14b, 15a.


(1) Việt sử lược q2, 8b.


(2) Toàn thư bản kỷ q.6, 25a.


3 Một số thí dụ: Năm 1078 “sửa thành Đại La... nước lụt vào trong thành” (VSL.q2,16b). Năm 1121 “Lụt đến ngoài cửa Đại Hưng (khu Cửa Nam ngày nay, xem phần sau)”(TT.q3, 21a); Năm 1243 “Tháng 8 nước to tràn ngập Đại La thành (TT.q.5, 14a); Năm 1265 “Tháng 7 nước to ngập phường Cơ Xá, người và gia súc chết nhiều” (TT.q.5, 14a). Năm 1270 “Tháng 7 nước to, phố ngõ ở kinh sự phần nhiều phải dùng thuyền bè để đi lại” (TT.q.5, 33a) v.v..





(1) Trần Hải Lượng - Bài đã dẫn NCLS số 68, 11 - 1964, tr8


(1) Việt sử lược q.2, 5b, Toàn thư Bản kỷ q.2. Việt sử lược, q3, 24b.


(2) Việt sử lược, q.2, 8b.


(3) Toàn thư Bản kỷ q.5, 14 a.


(4) Xem Việt sử lược (Bản dịch) các tr 94, 192, 204.


(5) Toàn thư bản kỷ q.6, 19a.


(6) Xem  Việt sử lược bản dịch, tr 89, 189, 190…


(1) Toàn thư bản kỷ q.2, 5a.


(2)  Vài ví dụ: Đời Lý nhà Diên Thành hầu ở phía cầu Vu Quyết (làng Cót) tại ngoại thành (Thiền uyển tập anh, q. hạ). Nhà Sùng Hiển hầu em vua Nhân Tông cũng ở ngoại thành. Phủ đệ quan  hầu em vua Nhân Tông ở Gia Lâm (VNS, q.3, 22q). Đời Trần phủ đệ các vương hầu ở các địa phương được phong. Thái thượng hoàng Trần Thừa ở cung Phụng Thiên ngoài phường Hạc Kiều (TT,q.5, 3b).





(1) Dẫn ở Văn hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm (thời Nguyên) q.330 Tứ duệ, mục Giao Chỉ.


(2) Lĩnh ngoại đại đáp q2.


(1) Xem Trần Huy Bá “Thử bàn về vị trí thành Thăng - long đời Lý”. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 1959.


(1) Bản dịch, tr 49, 50.





 (1) Toàn thư, Bản kỷ q.2.


 (2) Như trên, q.5, 4a,b.


(3) Toàn thư q.2,37a.


 (4) Việt sử lược, q.2, 19b, 20a. Toàn thư, q.3, 14a.


(5) Xem Đọi Sơn tự bi ký hiệu A854 vàVH 1167 Thư viện Khoa học TW.





(1) Toàn thư Bản kỷ q.3, 10b.


(2) Xem Nghiên cứu lịch sử số 6, tháng 8 – 1959, tr.80.


(3) Bản dịch của Viện sử học, q.1, tr.93.


1 Yên Biểu là tên một thôn cũ ở khu vực Bách Thảo hiện nay, sau sát nhập với thôn Khán Xuân cũ thành thôn Xuân Biểu. Danh sách những thôn trên gồm 14 thôn, so với “thập tam trại” thì thừa một thôn, có thể là xưa kia Đống Nước chỉ là một xóm (thuộc Đại Yên) hoặc Yên Biểu chỉ là một xóm (thuộc Ngọc Hà) sau mới tách ra thành thôn riêng.


2 Bản đồ Hồng Đức có chữ “Ngọc Hà” ở trong Hoàng thành, do đó có người cho rằng thôn Ngọc Hà hiện nay chính là ở trong Hoàng thành.


3 ở đây có “Núi Cung” nhiều người cho là Thái Hòa cung của nhà Lý, nhưng thuyết này không vững vì Núi Cung chính nằm trong thôn Vĩnh - phúc, là một trong 13 trại. Có thể đây chỉ là nơi cung điện của vị đứng ra triệu tập lập 13 trại. Vị này còn có đền thờ và có mộ ở quả đồi gần đấy về phía tây, cũng thuộc địa phận thôn Vĩnh Phúc cũ.





(1) Toàn thư, Bản kỷ q.2, 25a, b.


(2) Công dư tiếp ký, Tiền biên (Truyện Vũ Hữu).


(1) Việt sử lược q.2, 19b.


(2) Việt Điện u linh bản dịch, tr 31.


(3) Việt sử lược, q.3, 9a.


1 Xem Cương mục chính biên q.12, 28: Tháng 12 năm đầu hiệu Thuận Thiên (1/1429) Lê Thái tổ “Sửa điện Kính Thiên làm điện Vạn Thọ, điện Cần Chính, Tả điện và hữu điện” - Lời chú thích viết “Theo Cố Lê dã lục thì điện Kính Thiên ở trên đỉnh núi Nùng”.


2 Theo thần tích đền Bạch Mã thì đền thờ thần Tô Lịch ở trong vườn Quỳnh Lâm khu Đại Nội, hiện nay chưa rõ vị trí đích xác ở đâu.


(1) ức Trai tập, q.6, 5a.


(2) Đặng Xuân Bảng, Sử học bị khảo, Địa lý chí, sách viết tay.


(3) Xin xem Tri Tân tạp chí số 124. Ông Trần Văn Giáp cũng chủ trương Long Biên là Hà  ( BEFEO XXXII, 1932, tr. 240: Long Biên, ancient nom de Hanoi)


(4) Minh Tranh: Sơ thảo lược sử Việt Nam, quyển 1, tr.21: “Long Biên (tức là miền Hà ) sát cạnh sông Hồng”, tr.29 “Long Biên (trên sông Hồng)...”


(1) Việt Điện u linh tập, Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang Thành hoàng Đại vương.


(1)  Thuỷ kinh chú, q.37.


(2) Nguyên Hòa quận huyện chí, q.38,5a, 5b. Long Biên ở cách phủ trị An Nam (miền Hà Nội) 45 dặm về phía Đông Nam.


(1) Cựu Đường thư, q.41, 42b, 43a. Thái Bình hoàn vũ ký q. 170, 7a. Tân Đường thư, q. 41, 9b.


(2)  Việt sử lược, q.2.


(3) Đại Nam nhất thống chí, q.41, 43a. Thái Bình hoàn vũ ký, q.170, 9a.


(4) ( 5)  Cựu Đường thư, q.41, 43a. Thái Bình hoàn vũ ký, q.170, 9a.


(6) Nguyên Hòa quận huyện chí, q.38, 4b.


 


(1) Nguyên Hòa quận huyện chí, q.38, 5b. Hiện nay chưa tìm thấy dấu tích gì của thành Long Biên. H. Maspéro đoán thành ấy ở vị trí tỉnh lỵ Bắc Ninh ngày nay ( BEFEO, X, 1910). Cl.Madrole đoán là ở phía dưới Mai Động, miền huyện Yên Phong có các tên xã Đông Yên, Đông Khang... (BEFEO, XXXVII, 1937). Năm 1941, người Pháp dùng máy bay chụp ảnh miền Bắc Ninh nhưng cũng không thấy dấu tích thành cũ. Sách Thiền uyển tập anh tuy phân biệt rạch ròi Long Biên và Thăng Long, nhưng lại lẫn lộn Long Biên và Luy Lâu, như nói “chùa Pháp Vân (tức chùa Dâu, Khương Tự, Thuận Thành, Bắc Ninh, giáp dấu tích thành Luy Lâu nay) ở hương Cổ Châu, thành Long Biên” (truyện Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, truyện Sùng Phạm, truyện Thiền Nham); ở đoạn khác lại nói “chùa Pháp Vân ở thành Luy Lâu” (truyện Pháp Hiền).


(1) Trần thư, q.1,t.23. Tư trị thông giám, q. 156, t.11b. Phương Dư kỷ yếu, q.2. Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam, quyển Thượng: Quân Lương từ sông Hồng đã tiến dọc sông Cà Lồ để tấn công Lý Nam đế.


(2) Thái Bình hoàn vũ ký, q. 170, t.9a. H. MaspÐro: Le protectorat d’ Annam sous les T’ang. BEFEO, X, 1910, p. 581.


(1) Cửa sông Cà Lồ đổ vào sông Hồng trước cửa Nghinh Tiên. Nay Nghinh Tiên cách luồng nước của sông Hồng 5km theo đường chim bay


(2) Trong phong trào chống hạn, phát triển thuỷ nông hiện nay, tỉnh �Vĩnh Phúc đã khơi lại cửa sông Cà Lồ, lây nước sông Hồng vào tưới cho các ruộng ở 2 bên sông Cà Lồ. Đó là một sáng kiến hay và cũng rất thú vị về phương diện địa lý lịch sử. Theo ý chúng tôi, công trình trị thủy sông Hồng có thể đặt vấn đề khơi lại sông Cà Lồ theo quy mô lớn, nối sông Hồng và sông Cầu. Như thế có thể rút bớt một lượng nước quan trọng của sông Hồng về mùa mưa, không cho chảy về xuôi bằng cách biến đầm Vạc �thành một bể chứa nước quan trọng. Hơn nữa, khi hạn hán, sông Cà Lồ có thể lấy nước của sông Hồng tưới cho đồng ruộng Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Đồng thời, sông Cà Lồ có thể trở thành đường giao thông quan trọng giữa Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Việt Trì, Hà Nội.


(�) Thông điển, q. 184, Châu quận, t.14.


(�) Quận Tống Bình theo Tề thư  có huyện Xương Quốc. Đời Đường, Xương Quốc là một bộ phận của huyện Bình Đao (Cựu Đường thư, q. 41, t. 43a. Thái Bình hoàn vũ ký, q. 170, t. 9a). Theo Thủy kinh chú phía Đông huyện Bình Đao có thành cũ của An Dương vương; theo Nguyên Hòa quận huyện chí, thành đó cách Tống Bình 31 dặm về phía Đông Bắc. Vậy quận Tống Bình đời Nam-Bắc triều không những bao gồm miền đất Hà  ở phía Nam ngày nay mà còn gồm cả phần phía Bắc, đến vùng thành Cổ Loa.


(1) Trần thư, q. 1, t.2a.


(2) Lương thư, q.3, t.13a. Nam sử, q.7, t.7a.


(1) (2) Tuỳ thư, q.31, t.7b.


(3) Toàn thư, Cương mục, Nguyễn Văn Tố (Tri Tân tạp chí số 124), Doãn Kế Thiện (Cổ tích và thắng cảnh Hà ,tr.17-18) đều theo quan điểm đó. 





(1)Toàn thư, Ngoại kỷ, q.5.


(2) Cương mục, Tiền biên, q. 4, t.31-32.


(1) Cương mục, Tiền biên, q. 4, t.31-32.


(2) E. Gaspadonne: Ngan nan tche yuan, bản in của Đông phương Bác cổ học viện.


(3) An Nam chí nguyên, q. 3.


(1) Theo An Nam chí lược, q.12, Thế gia họ Lý: “Họ Trần thay lập tất cả tông tộc nhà Lý và dân chúng có họ Lý đều bắt đổi ra họ Nguyễn để dứt lòng mong mỏi của dân”.


(2) Việt sử lược, q. 1, t.10a.


(3) Việt Điện u linh tập, Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang Thành hoàng Đại vương.


(1) Cựu Đường thư, q.43, thượng, t.5b. Cũng xem Đường hội yếu, q. 73, t. 8b.


(2) Tân Đường thư, q. 43, thượng, t.9b.


(1) Phương Dư kỷ yếu, q. 112 cũng chủ trương như vậy: Huyện �Tống Bình “khi nhà Tùy bình được nhà Trần thì bỏ quận, huyện thuộc Giao Châu, đầu đời Đại Nghiệp, là trị sở của quận Giao Chỉ ”. Trong đoạn nói về Long Biên lại chép rõ: huyện Long Biên “trong thời �Khai Hoàng vẫn là Giao Chỉ. Trong đời Đại Nghiệp, dời quận trị �Giao Chỉ đến Tống Bình mà Long Biên vẫn thuộc huyện”


(2) H. MaspÐro: Protectorat d’ Annam sous les T’ ang, BEFEO, 1910.


(3) H. MaspÐro: La dynastie des Lª antÐrieurs, BEFEO, XVI, 1916.


(4) Thái Bình hoàn vũ ký, q. 170, t.6a. Cựu Đường thư, q.41, t.42b.


(1) Nguyên Hòa quận huyện chí, q.38.


(2) Toàn bộ những lập luận của H. Maspéro nhằm phủ nhận nhà Tiền Lý của ta đều có tính chất phiến diện và chủ quan, và do đó hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp đề cập đến vấn đề này trên tập san Nghiên cứu Lịch sử.


(3) Nguyên Hòa quận huyện chí, q.38, t.2b để vào năm 621. Cựu Đường thư, q. 41, t.42a. Thái Bình hoàn vũ ký, q.170, t.2b.


(1)(2) Tân Đường thư, q. 43, thượng, t.9b.


 


(1) Phương dư kỷ yếu, q. 112, Giao Chỉ thành. H. Maspéro trong L’ expédition de Ma Yuan, BEFEO XVIII, 1918 cũng theo ý kiến này và đã đặt nhầm thành Luy Lâu “ở trên bờ sông Nhuệ”.


(2) Tân Đường thư, q. 43, hạ, t.17b. Còng xem Pelliot:Deux itinÐraires de Chine en Inde µ la fin du VIIIÌ siÌcle, BEFEO IV, 1904, p. 354.


(3) H. MaspÐro: Protectorat d’ Annam sous les T’ ang, BEFEO, 1910.


(�)Nơi xưa kia là nền tháp Báo Thiên, xây dựng đời Lý 1057, soi bóng xuống hồ Lục Thuỷ (Hồ Gươm ngày nay)


(1) Lấy ví dụ như tiếng Pháp: Mode de vie, Genre de vie, Manière de vie, Style de vie, Niveau de vie, Régime de vie...


(1) Thăng Long là “tên chữ”, tồn tại suốt lịch sử Hà  từ 1010 đến 1831 (năm đổi tên là Hà ). Cuối đời Trần, nó có tên Đông Đô để đối lập với Tây Đô ở xứ Thanh. Sang thời Lê từ 1430 trở đi nó có tên Đông Kinh, để đối với Nam Kinh ở Lam Sơn, Thanh Hóa. Còn cái tên Kẻ Chợ (mà tài liệu viết ghi lại từ thế kỷ XIV và đặc biệt phổ biến từ thế kỷ XVII-XVIII trong các ghi chép của thương nhân, giáo sỹ phương Tây) vốn là một tên gọi dân gian (tên Nôm) của �Hà  cổ.


� Các nhà nhân học văn hoá và xã hội học nông thôn Việt Nam thường phân các loại làng Việt hình thành


Làng Nông (Làm ruộng, làm vườn, và văn minh miệtt vườn)


Làng Nghề


Làng Buôn


Làng Chài... Tất cả vẫn gắn bó hữu cơ với nghề nông trồng lúa nước


(1) Nhiều tác giả: Khái niệm và quan niệm về văn hóa, Viện Văn hóa xuất bản, Hà , 1986.


(2) Trần Quốc V�ượng (chủ biên): Văn hoá học đại cương và cơ sở văn �Việt Nam, nxb. Khoa học Xã hội, 1996, trang. 163-190.





(3) Đào Thế Tuấn. Hệ sinh thái nông nghiệp, nxb. Khoa học Kỹ thuật, Hà , 1984.


(4) Trần Quốc Vượng. Văn hoá Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. nxb Văn hoá và Tạp  chí Văn hoá Nghệ thuật. Hà , 2000.





(5) Alan Dundes. The Fabrication of Folklore (Việc chế tác Folklore), - Esays in Folkloristics (Những tiểu luận về F«n - klo học), Folklore Institute, California. 1978 …





(6) Trần Quốc Vượng: Theo dòng lịch sử, nxb Văn hoá, Hà , 1995, Việt Nam cái nhìn địa văn hoá. nxb Văn hoá Dân tộc và Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Hà , 1998.





(7) Từ Tùng Thạch. (Prof. Tsu) Việt giang l�ưu vực nhân sử, Trùng Khánh, 1943.
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